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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Động kinh là một trong những bệnh thường gặp trong thần kinh học, tỉ 

lệ mắc bệnh trong dân số chung khoảng từ 4-10/1000 [1], [2],[3], [5], [7], 

[8], [9] và được sự quan tâm của cả các nhà Thần kinh và các nhà tâm thần 

học. Tuy nhiên, tác động qua lại giữa các bệnh thần kinh và tâm thần chưa 

được tìm hiểu một cách sâu rộng. Trong một bài báo của tạp chí Neurology 

năm 2000, Price, Adams, và Coyle đã khảo sát vấn đề này. Sự liên quan 

lâm sàng giữa rối loạn hành vi, rối loạn khí sắc, trầm cảm ở bệnh nhân 

động kinh vẫn còn được tiếp tục nghiên cứu [67]. 

Hypocrate là người đầu tiên mô tả sự liên quan giữa động kinh và trầm 

cảm vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên: “Trầm uất thông thường trở 

thành động kinh và động kinh- trầm uất. Bệnh nào được xác định thích hợp 

hơn thì hướng vào bệnh đó; nếu ảnh hưởng đến cơ thể thì là động kinh, còn 

nếu ảnh hưởng lên trí tuệ thì đó là trầm cảm” [76]. 

Trầm cảm và lo âu là những biểu hiện thường gặp nhất ở những bệnh 

nhân động kinh trưởng thành. Tỉ lệ vào khoảng 20-55% đối với bệnh nhân 

có những cơn động kinh tái diễn, và 3-9% đối với bệnh nhân động kinh 

được kiểm soát cơn đã được báo cáo [67], trong nghiên cứu của Asasi-

Pooya tại Hoa Kỳ thì tỉû lệ rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân động kinh là 

9,5% [19] và trong một nghiên cứu khác của Tellez-Zenteno tại Canada thì 

tỉ lệ trầm cảm ở những bệnh nhân động kinh chung là 17,4% [111]. Chuùng 

ảnh hưởng đến chất lượng sống và việc kiểm soát cơn của bệnh nhân. 



2 

    

 

 

Sự hiện diện của trầm cảm ở những bệnh nhân động kinh dai dẳng là 

một trong những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, 

bằng cả độ trầm trọng và tần số cơn giật [75], [93]. So với những bệnh 

nhân động kinh không trầm cảm thì những bệnh nhân động kinh có trầm 

cảm đi kèm có tần số cơn giật gia tăng, giảm sự hài lòng, thất nghiệp 

nhiều hơn, dùng thuốc nhiều hơn. Chẩn đoán và điều trị kịp thời, khi có chỉ 

định, là quan trọng cho tình trạng sức khỏe của họ.Tuy nhiên, hầu hết các 

trường hợp trầm cảm ở những bệnh nhân này đều không được chẩn đoán 

và điều trị [21]. 

Rối loạn chức năng não bộ, sự cô lập với xã hội, khó khăn trong nghề 

nghiệp có thể góp phần vào sự gia tăng tỉ lệ của những rối loạn khí sắc, 

trầm cảm, nhưng những cơ chế chuyên biệt còn chưa được hiểu hoàn toàn. 

Trên thế giới đã có một số tác giả quan tâm đến trầm cảm và các rối 

loạn tâm thần ở bệnh nhân động kinh, các tác giả đã đưa ra một số kết quả 

nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, những kết quả này chưa được tương 

ứng với nhau, có lẽ là do cách chọn mẫu, phương pháp tiến hành nghiên 

cứu, các công cụ sử dụng trong nghiên cứu… khác nhau. 

Ở Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu về động kinh, tuy nhiên chưa có 

tác giả nào quan tâm đến trầm cảm ở nhóm bệnh nhân này. Nghiên cứu 

của chúng tôi với mong muốn góp phần vào việc tìm hiểu thêm về trầm 

cảm ở bệnh nhân động kinh. 
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Luận án này thực hiện để trả lời cho câu hỏi: “Tỉ lệ trầm cảm trên 

bệnh nhân động kinh đến khám và điều trị nội trú tại bệnh viện Nhân 

dân 115 và bệnh viện Chợ Rẫy là bao nhiêu?”. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng động kinh, tỉ lệ trầm cảm và các biểu hiện 

lâm sàng của trầm cảm ở bệnh nhân động kinh đến khám và điều trị 

nội trú tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chợ 

Rẫy từ 11-2008 đến 8-2010. 

2. Khảo sát mối liên quan của một số yếu tố dân số – xã hội, lâm sàng và 

cận lâm sàng với trầm cảm trên bệnh nhân động kinh. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Sơ lược về động kinh [6]: 

1.1.1. Khái niệm về động kinh: động kinh đã được mô tả từ thời 

Hypocrate trước công nguyên. Năm 1770 Tissot đã viết một cuốn sách về 

động kinh, và từ đó y học hiểu rõ về động kinh hơn. 

Sự phát minh ra các phương pháp thăm dò hình ảnh học (CT, MRI) 

cũng như phương pháp thăm dò chức năng (PET) giúp chẩn chính xác các 

nguyên nhân gây động kinh cục bộ triệu chứng… 

1.1.2. Định nghĩa: năm 2005 HHQTCĐK đưa ra định nghĩa: 

- Cơn động kinh: là sự xảy ra nhất thời của các dấu hiệu và/hay các triệu 

chứng do hoạt động tế bào thần kinh bất thường quá mức hay đồng bộ trong não. 

- Động kinh: là một rối loạn của não bộ đặc trưng bởi khuynh hướng 

lâu dài tạo ra những cơn động kinh và bởi những hậu quả về thần kinh- 

sinh học, về nhận thức, về tinh thần và xã hội của tình trạng này. Định 

nghĩa của động kinh đòi hỏi phải xảy ra ít nhất hai cơn động kinh cách 

nhau tối thiểu 24 giờ. Các cơn động kinh là các cơn tự phát không do các 

nguyên nhân cấp gây ra. 

1.1.3. Phân loại cơn động kinh: 

Năm 1981 Hiệp Hội Quốc Tế Chống Động Kinh đã đưa ra bảng phân 

loại các cơn động kinh dựa trên biểu hiện lâm sàng và điện não được ghi 

trong cơn và ngoài cơn. 
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1.1.3.1. Cơn động kinh cục bộ 

 Động kinh cục bộ đơn giản (ý thức không bị rối loạn) 

 Động kinh cục bộ với biểu hiện vận động. 

 - Loại theo đạo trình B. Jackson. 

 - Loại không có đạo trình B. Jackson. 

  Động kinh cục bộ với biểu hiện cảm giác. 

 Động kinh cục bộ với biểu hiện thực vật. 

 Động kinh cục bộ với biểu hiện tâm thần. 

 Động kinh cục bộ phức tạp: 

 Bắt đầu cơn động kinh cục bộ đơn giản, tiếp đến sự suy giảm ý 

thức hoặc mất ý thức. 

 Cơn động kinh cục bộ mất ý thức ngay từ đầu. 

 Cơn toàn thể thứ phát 

 Cơn cục bộ đơn giản chuyển thành cơn toàn thể. 

 Cơn cục bộ phức tạp chuyển thành cơn toàn thể. 

  Cơn cục bộ đơn giản chuyển thành cơn cục bộ phức tạp, rồi 

thành cơn toàn thể. 

1.1.3.2. Cơn động kinh toàn thể: 

 Cơn vắng ý thức 

 Cơn giật cơ. 

 Cơn co cứng. 

 Cơn co giật. 
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 Cơn co cứng- co giật. 

 Cơn mất trương lực. 

1.1.3.3. Các cơn không phân loại: 

 Hội chứng West. 

 Hội chứng Lennox- Gaastaut. 

1.1.4. Chẩn đoán các cơn động kinh: 

1.1.4.1. Các bằng chứng để chẩn đoán cơn: 

Để chẩn đoán cơn động kinh điều quan trọng là thầy thuốc phải chứng 

kiến được cơn. Tuy nhiên thường thì thầy thuốc tiếp xúc với bệnh nhân khi 

đã hết cơn, vì thế phải tận dụng tốt mọi yếu tố lâm sàng để chẩn đoán. 

Việc chứng kiến khi có cơn động kinh giúp ích nhiều cho thầy thuốc trong 

việc chẩn đoán. 

- Chẩn đoán động kinh phải được nghĩ đến trước một biểu hiện thần 

kinh xảy ra đột ngột, diễn tiến trong một thời gian ngắn và có tính 

định hình và lặp lại, trong đó các giai đoạn khác nhau tuỳ theo các 

cơn: như cơn vắng ý thức (sau cơn bệnh nhân quên hoàn toàn các 

hoạt động trong thời gian có cơn). Còn trong cơn co giật toàn thể, 

ngoài giật cơ hai bên, bệnh nhân còn thở ngáy, ý thức u ám sau cơn, 

mệt mỏi và đau cơ toàn thân… 

- Như vậy, để chẩn đoán xác định cơn động kinh người thầy thuốc cần 

phải xác định được cơn động kinh và cơn phải theo đúng định nghĩa 

của Hiệp Hội Quốc Tế Chống Động Kinh năm 2005.  
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- Điện não đồ: các bất thường trong cơn với đặc điểm chung là tổ 

chức thành nhịp trong khoảng thời gian nhất định, các bất thường 

trên điện não đồ được mô tả theo từng loại cơn động kinh cụ thể. 

Tần suất bắt được các bất thường trên điện não đồ ngoài cơn là 

khoảng 15- 20% trường hợp. 

1.1.4.2. Chẩn đoán phân biệt các cơn động kinh: 

Phân biệt cơn co cứng- co giật với: 

- Cơn ngất: khi người bệnh quá mệt mỏi sau “một sự kiện nào đó”. 

- Đường huyết giảm. 

- Cơn “Hystérie”, cơn loạn thần kinh ám ảnh, tiền sử có những rối 

loạn hành vi, rối loạn vận động kiểu giả vờ. Tuy nhiên cần thận 

trọng, vì để có chẩn đoán chính xác cần phải có thời gian và loại trừ 

các nguyên nhân thực thể. 

1.1.5. Động kinh và hội chứng động kinh: 

Trong các cơn động kinh (cục bộ hay toàn thể) người ta lại phân loại 

dưới góc độ ba loại nguyên nhân: tự phát, triệu chứng và căn nguyên ẩn.  

Việc nhận dạng động kinh và hội chứng động kinh dựa vào nhiều yếu 

tố: 

- Loại cơn động kinh, cơn khởi đầu và các triệu chứng phối hợp cũng 

như các dạng biến thể của cơn. 

- Tuổi bắt đầu xuất hiện cơn: nhũ nhi, trẻ em, người trưởng thành. 

- Yếu tố khởi phát và bằng chứng hình ảnh học, hình ảnh giải phẫu 

chức năng hệ thần kinh. 



8 

    

 

 

1.1.6. Điều trị: 

Điều trị động kinh có hai phần: 

- Điều trị căn nguyên: trong trường hợp động kinh có căn nguyên thì 

phải điều trị nguyên nhân nếu có thể, ví dụ: u não, máu tụ… 

- Điều trị triệu chứng: dùng các thuốc chống động kinh để kiểm soát 

cơn động kinh và giúp bệnh nhân có chất lượng sống bình thường. 

Các thuốc chống động kinh không thật sự chữa được bệnh động 

kinh,nhưng khi dùng thuốc lâu dài có một số trường hợp sau ngưng 

thuốc không còn cơn tái phát. 

Trong trường hợp cơn co giật tái diễn lâu dài mà không điều trị, bệnh 

nhân sẽ có các nguy cơ sau: (1) chậm phát triển thể chất, (2) sa sút tâm 

thần, (3) chấn thương do cơn co giật, (4) tử vong. 

Mục tiêu của điều trị động kinh bằng thuốc là kiểm soát tối đa cơn với 

tối thiểu tác dụng phụ của thuốc, cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân. 

1.2. Những vấn đề cơ bản về trầm cảm [4]: 

1.2.1. Khái niệm về trầm cảm: Trầm cảm là một bệnh liên quan đến cơ 

thể, khí sắc, hành vi, tình cảm, tư duy của bệnh nhân. Trầm cảm ảnh 

hưởng đến cách ăn, ngủ của bệnh nhân, cũng như ảnh hưởng đến suy nghĩ 

của bệnh nhân về mình, và cách nhìn nhận về sự vật xung quanh. Không 

điều trị, các triệu chứng của trầm cảm có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều 

tháng, nhiều năm. Tuy nhiên, điều trị thích hợp có thể giúp ích cho hầu hết 

các bệnh nhân. 
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1.2.2. Dịch tễ học: 

- Chiếm 4% dân số chung. Ở người lớn có 10- 15% có ít nhất một cơn 

trầm cảm nặng trong cuộc đời [4], [10]. 

- Tỉ lệ thường gặp ở nữ gấp 2 lần so với nam. 

- Trầm cảm có thể xảy ra ở bất kỳ tuổi nào, thường nhất trong lứa tuổi 

20 - 50, tuổi trung bình thường gặp khoảng 40 tuổi. 

- Tỉ lệ của rối loạn trầm cảm nặng cao đáng kể ở người có mối quan 

hệ xã hội kém hoặc ly dị, góa bụa. 

1.2.3. Bệnh nguyên: 

- Bất thường trong chất dẫn truyền thần kinh: 

   + Norepinephrine: người ta cho rằng Norepinephrine giảm 

trong trầm cảm. 

   + Serotonine: với hiệu quả của các thuốc chống trầm cảm 

thuộc nhóm ức chế tái hấp thu Serotonine chọn lọc trên bệnh nhân 

trầm cảm đã chứng tỏ phần nào vai trò của chất này trên trầm cảm. 

   + Dopamine: một số công trình cho thấy hoạt động của 

Dopamine tăng trong hưng cảm và giảm trong trầm cảm. 

1.2.4. Triệu chứng: 

 Trầm cảm có nhiều dạng nên có rất nhiều triệu chứng, sau đây là 

các triệu chứng thường gặp: 

- Cảm xúc trầm cảm: chiếm khoảng 90% trường hợp, bệnh nhân 

than phiền mình cảm thấy buồn, chán nản, trống rỗng hoặc vô vọng hoặc 
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“không còn tha thiết điều gì nữa”. Một số bệnh nhân không thể khóc, 

trong lúc một số khác thì có những cơn khóc lóc vô cớ.  

- Mất hứng thú: gặp trong hầu hết các bệnh nhân. Bệnh nhân hoặc 

người nhà khai là bệnh nhân hầu như không còn tha thiết với bất kỳ hình 

thức hoạt động nào mà trước đó bệnh nhân rất thích như hoạt động tình 

dục, hoặc các công việc hằng ngày. 

- Ăn mất ngon: khoảng 70% bệnh nhân có triệu chứng này và kèm 

theo sụt cân. 

- Rối loạn giấc ngủ: khoảng 80% bệnh nhân than phiền mình có một 

loại rối loạn nào đó về giấc ngủ, loại thường gặp và gây khó chịu nhiều 

nhất là thức dậy sớm vào buổi sáng, và các triệu chứng trầm cảm ở thời 

điểm này là trầm trọng nhất. Vài bệnh nhân lại than phiền ngủ nhiều, triệu 

chứng này thường kèm theo ăn nhiều. 

- Rối loạn tâm thần vận động: khoảng 50% bệnh nhân trầm cảm 

hành vi trở nên chậm chạp, trì trệ. Ở các bệnh nhân này sự chậm chạp còn 

biểu lộ trong lời nói, các cử động cơ thể. Khoảng 75% bệnh nhân nữ và 

50% bệnh nhân nam có biểu hiện lo âu với các triệu chứng kích động tâm 

thần vận động như không thể ngồi yên một chỗ.  

- Mất sinh lực: gặp ở hầu hết bệnh nhân. Với biểu hiện mệt mỏi, cảm 

thấy không còn sức mặc dù không làm gì nhiều, nhiều bệnh nhân mô tả 

cảm giác cạn kiệt sức lực. Một số bệnh nhân biểu hiện tình trạng cảm xúc 

và sức khỏe tồi tệ vào sáng sớm và sau đó khá hơn. 
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- Mặc cảm tự ti và ý tưởng bị tội: khoảng 50% bệnh nhân than phiền 

suy nghĩ của mình quá chậm. Họ cảm thấy không thể suy nghĩ như trước 

đây, có lúc họ bận rộn hoàn toàn với các ý nghĩ xuất phát từ nội tâm. Tập 

trung kém, không thể tập trung để đọc báo, xem tivi.  

- Ý tưởng tự sát: bệnh nhân cứ nghĩ về cái chết. Từ cảm giác chung 

quanh sẽ tốt hơn nếu không có mình, đến việc lập ra kế hoạch tự sát. 1% 

bệnh nhân trầm cảm tự sát trong vòng 12 tháng kể từ khi phát bệnh, với 

các trường hợp tái diễn 15% chết do tự sát.  

- Lo âu: phần lớn các bệnh nhân có biểu hiện lo âu đó là triệu chứng 

của căng thẳng nội tâm, lo sợ, đánh trống ngực, mạch nhanh.  

- Triệu chứng cơ thể: ngoài các triệu chứng thực vật cổ điển của 

trầm cảm như mất ngủ, ăn ít, mất sinh lực, giảm tình dục, hành vi kích 

động hoặc chậm chạp. 

- Loạn thần: đó là các triệu chứng ảo giác và hoang tưởng. 

1.2.5. Chẩn đoán: 

   Chẩn đoán theo các tiêu chuẩn của DSM- IV. 

A. Có năm (hoặc hơn) những triệu chứng sau đây, hiện diện 

trong hai tuần, và có biểu hiện thay đổi chức năng trước đó; 

trong đó có ít nhất một trong hai triệu chứng (1) hoặc (2): 

1. Khí sắc trầm cảm suốt ngày và hầu như hàng ngày do chính 

bệnh nhân kể lại (VD: cảm thấy buồn bã hoặc trống rỗng) 

hoặc do người xung quanh thấy được (VD: khóc).   
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2. Giảm một cách đáng kể sự quan tâm, hài lòng và sự vui thích 

với tất cả hoạt động gần như suốt ngày và hầu như hàng ngày 

(được bệnh nhân kể lại hoặc được người khác quan sát thấy).  

3. Giảm cân hoặc tăng cân một cách đáng kể nhưng không phải 

do ăn kiêng (VD: thay đổi trọng lượng cơ thể vượt quá 5% 

trong vòng một tháng) hoặc ăn bị mất ngon miệng hay tăng 

ngon miệng hầu như hàng ngày.   

4. Mất ngủ hoặc ngủ nhiều xảy ra hầu như hằng ngày.   

5. Kích động  hoặc chậm chạp tâm thần vận động hầu như hằng 

ngày (có thể quan sát được bởi người xung quanh không phải 

hạn chế ở những cảm giác chủ quan thấy bồn chồn hoặc buồn 

bã trong lòng).  

6. Mệt mỏi hoặc mất sinh lực hầu như hàng ngày.  

7. Cảm giác thấy mình vô dụng, không có giá trị hoặc tự thấy tội 

lỗi quá đáng, hoặc quá mức một cách không hợp lý (có thể 

hoang tưởng) hầu như hằng ngày (không phải đơn thuần là ân 

hận, tự trách mình hoặc tự thấy bản thân có lỗi khi mắc bệnh).   

8. Do dự, giảm năng lực tập trung và suy nghĩ, hầu như hằng 

ngày (có thể do bệnh nhân kể lại hoặc do người xung quanh 

thấy được).  

9. Ý nghĩ về cái chết tái diễn nhiều lần (nhưng không đơn thuần là 

bệnh nhân sợ chết), ý tưởng tự tử tái diễn nhiều lần nhưng không 
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có kế hoạch cụ thể nào, hoặc có toan tính tự tử hoặc có kế hoạch 

cụ thể để thực hiện việc tự tử.  

B. Không đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán: giai đoạn hỗn hợp. 

C. Các triệu chứng trên ảnh hưởng rõ rệt đến bệnh nhân trên 

phương diện lâm sàng hay gây giảm sút các mặt hoạt động chức 

năng quan trọng như xã hội, nghề nghiệp… 

D. Loại bỏ khả năng các hoá chất (như chất gây nghiện, thuốc 

men) hay bệnh lý đa khoa gây ra các triệu chứng trên. 

E. Loại bỏ chẩn đoán đau buồn do tang tóc. 

1.2.6. Vài bảng thang điểm đánh giá rối loạn trầm cảm khác: 

Những thang điểm được sử dụng phổ biến nhất để tầm soát rối loạn trầm cảm: 

1) The Center for Epidemiologic Study Depression Scale (CES-D) 

(Radloff, 1977). 

2) The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond and 

Snaith, 1983). 

3) The Beck Depression Inventory-II (BDI-II) (Beck et al. 1996). 

4) The Patient Health Questionaire (PHQ-9) (Kroenke et al. 2001) 

Trong nghiên cứu của chúng tôi dùng tiêu chuẩn chẩn đoán theo DSM-IV 

là tiêu chuẩn xác định rối loạn trầm cảm rất thường dùng trong những 

nghiên cứu về trầm cảm, và bảng đánh giá BDI để đánh giá mức độ trầm 

cảm chúng rất thuận tiện để chẩn đoán vì thời gian hỏi bệnh không dài đối 

với các các bác sĩ chuyên khoa tâm thần và thần kinh và chúng được chấp 

nhận rộng rãi trên thế giới [63], [64], [67], [85]. 
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1.2.7. Điều trị [4]: 

 1.2.7.1. Trị liệu cơ thể: thuốc men và choáng điện đặc biệt hữu ích 

trong điều trị trầm cảm bao gồm cả triệu chứng loạn thần lẫn triệu chứng 

cơ thể (nhất là các triệu chứng thực vật cổ điển). 

  - Các thuốc chống trầm cảm 3 vòng: được dùng trong điều trị 

trầm cảm cấp, làm mất các triệu chứng trầm cảm mạn, cũng như để 

ngăn ngừa sự tái phát của các cơn trầm cảm. Khoảng 60-80% bệnh 

nhân trầm cảm nặng đáp ứng với thuốc. 

- Thuốc ức chế tái hấp thu Serotonine chọn lọc: nhóm thuốc 

chống trầm cảm mới, là một trong các loại thuốc trị liệu hữu hiệu nhất. 

Các nghiên cứu  cho thấy rằng: các SSRIs tỏ ra ra hiệu quả trong 60-

65% bệnh nhân không đáp ứng với thuốc chống trầm cảm 3 vòng. 

- Thuốc ức chế tái hấp thu Serotonin-norepinephrine: được sử 

dụng rộng rãi vì dung nạp tốt và tính an toàn của chúng. 

- Thuốc MAOI: đặc biệt hiệu quả trong trầm cảm không điển 

hình. Do có khả năng gây tử vong do thức ăn và tương tác thuốc, nên 

chúng chỉ được sử dụng khi các thuốc khác thất bại trong điều trị. 

- Choáng điện: thuận lợi là đáp ứng nhanh thường xuất hiện 

trong vòng vài ngày. Do đó choáng điện được xem là phương pháp lựa 

chọn khi các triệu chứng trầm cảm trầm trọng đe dọa đến tính mạng 

hoặc cần đáp ứng nhanh, khi bệnh nhân trầm cảm có ý định tự 

sát….Các chống chỉ định: suy tim nặng, phình mạch não, tăng áp nội so, 

mới đột quị (< 1 tháng), bệnh phổi nặng, có thai, bong võng mạc… 
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- Thuốc chống loạn thần: tỏ ra hữu hiệu khi trầm cảm có những 

biểu hiện loạn thần hoặc lo âu. Thường kết hợp với chống trầm cảm 3 

vòng, hoặc SSRIs, hoặc choáng điện do trầm cảm có biểu hiện loạn 

thần thường ít đáp ứng với thuốc chống trầm cảm một mình. 

- Thuốc êm dịu và bình thản: Benzodiazepine, Barbiturate, các 

thuốc êm dịu đôi khi dùng để điều trị lo âu, mất ngủ ở người trầm cảm. 

1.2.7.2. Trị liệu tâm lý: Các phương pháp trị liệu tâm lý được đề nghị 

bao gồm: tâm lý trị liệu cá nhân, tâm lý trị liệu nhóm, liệu pháp hành 

vi nhận thức.  

1.3. Trầm cảm trên bệnh nhân động kinh 

Một sự liên hệ giữa động kinh và trầm cảm đã được Hippocrates mô tả 

cách đây hơn 2000 năm [102]. 

Sự mô tả có hệ thống đầu tiên về những rối loạn tâm thần trong động 

kinh đã được nỗ lực thực hiện bởi Farlet và Morel (1860/1861). Kraepelin, 

trong cuốn sách giáo khoa của ông đã nêu rõ rằng giai đoạn rối loạn tính 

khí là biểu hiện phổ biến nhất cho những rối loạn tâm thần trong động 

kinh. Giai đoạn này thường đặc trưng bởi sự cáu kỉnh, dễ bị kích thích có 

kèm theo hoặc không có sự bùng phát của những cơn giận dữ, điên cuồng. 

Khí sắc trầm cảm, lo âu, đau đầu, mất ngủ đã được mô tả như là những 

biểu hiện đi kèm thường gặp. Kraepelin cũng đã mô tả rằng những cơn rối 

loạn tính khí như vậy bắt đầu và kết thúc một cách bất chợt, tái diễn vào 

một khoảng thời gian khá đều, theo cùng một cách biểu hiện và kéo dài 

trong vài giờ đến hai ngày. Bleuler cũng có sự mô tả tương tự về loạn khí 
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sắc ở bệnh nhân động kinh như vậy [102]. 

Một trong những nghiên cứu gần đây đánh giá rối loạn tâm thần đi 

kèm ở bệnh nhân động kinh thực hiện bởi Pond và Bidwell . Các tác giả đã 

tìm thấy 29% bệnh nhân động kinh có rối loạn trầm cảm khá nặng cần 

thiết phải điều trị. Sau đó, Jalava và Sillanpaa trong một nghiên cứu đoàn 

hệ tiền cứu đã chỉ ra rằng những người bệnh động kinh có nguy cơ cao 

phát triển trầm cảm đi kèm khi so sánh với nhóm chứng [102]. Trong 

nghiên cứu của Perrine và Lehner, họ thấy rằng sự có mặt của trầm cảm ở 

bệnh nhân động kinh kháng trị là một trong những biến số có tác động đến 

chất lượng sống của bệnh nhân có khi hơn cả độ nặng và tần suất của cơn 

động kinh [75], [93]. Ettinger năm 2002, đã có nghiên cứu cho thấy tỉ lệ 

trầm cảm ở bệnh nhân động kinh là khá cao và tác giả cũng tìm thấy sự 

liên quan của tần số cơn, kiểu cơn… đến trầm cảm ở bệnh nhân động kinh 

[41]. Mới đây, Kirsten, đã có luận chứng ủng hộ cho sự xuất hiện những 

triệu chứng trầm cảm ở những bệnh nhân động kinh [72]. 

Ngày nay, nghiên cứu trầm cảm trong động kinh không bị hạn chế bởi 

việc tìm triệu chứng lâm sàng nữa, mà còn bao gồm một sự hợp nhất của 

những tiến bộ trong nghiên cứu về cơ sở sinh học thần kinh của rối loạn 

khí sắc và động kinh, những điều này đã cung cấp những giải đáp quan 

trọng về cơ chế trung gian của sự liên quan phức tạp giữa động kinh và 

trầm cảm. Như vậy nguyên nhân của trầm cảm trong động kinh là đa yếu 

tố, bao gồm những sự thay đổi về hóa học thần kinh và điện sinh lý, liên 

quan đến những cơn giật thực sự, những nguyên nhân do thầy thuốc, và 

những nguyên nhân về tâm thần. 
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1.3.1. Bệnh nguyên của trầm cảm trong động kinh 

 Hệ viền 

Hệ viền bao gồm các cấu trúc: hải mã, hạnh nhân, các nhân đồi thị 

trước, vỏ não limbic, và fornix. Hệ viền liên quan đến nhiều chức năng 

khác nhau như cảm xúc, hành vi, trí nhớ dài hạn và khứu giác. Chức năng 

chính của nó là thực hiện vai trò của vỏ não kiểm soát cảm xúc (trong trầm 

cảm hay hưng cảm), và cũng có vai trò trong việc lưu trữ trí nhớ. 

Vòng Papez là đường đi chính của hệ viền: bắt đầu từ hải mã theo 

Fornix tới thể vú, từ thể vú đến các nhân đồi thị trước rồi qua gối bao trong 

lên hồi đai, về hồi cạnh hải mã, rồi trở lại hải mã, sau này người ta còn mô 

tả vòng lớn hơn bao gồm thêm cả hạnh nhân, vỏ não trước trán và vách. 

Vòng Papez đóng vai trò lớn trong trầm cảm và rối loạn cảm xúc. 

Theo nhiều tác giả, trong những yếu tố thần kinh sinh học và tâm lý xã 

hội thì kiểu động kinh (động kinh thùy thái dương, động kinh cục bộ), độ 

trầm trọng của cơn, tần số của cơn, thuốc men, phía bên của động kinh 

thùy thái dương, là có liên quan đến trầm cảm. Trầm cảm hình như cũng 

thường gặp ở động kinh thùy thái dương và cục bộ toàn thể hóa hơn là 

động kinh toàn thể nguyên phát [21], [97]. 

Tuy nhiên, không phải tất cả những nghiên cứu đều có báo cáo kết quả 

giống nhau. Manchanda (1995), nghiên cứu những bệnh nhân động kinh 

thái dương và những bệnh nhân động kinh cục bộ không phải thùy thái 

dương, động kinh đa ổ, động kinh toàn thể và ông không thấy sự khác nhau 

của các bệnh lý tâm thần đi kèm giữa các ổ động kinh khác nhau [78]. 
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 Những quan niệm thần kinh học về trầm cảm ở bệnh nhân 

động kinh 

Người ta đã đưa ra một số cơ sở làm nền tảng cho quan niệm này. Một 

sự hồi cứu lý thuyết về những khía cạnh của rối loạn khí sắc đã ủng hộ 

quan điểm thần kinh học: đầu tiên, những bất thường về giải phẫu thần 

kinh chủ yếu hiện hữu trong cấu trúc, chức năng, và những bất thường thần 

kinh bệnh lý đã được báo cáo trong nhiều nghiên cứu ở những người với 

rối loạn trầm cảm nặng. Tương tự những tổn thương trong cùng cấu trúc 

được báo cáo trong động kinh cục bộ, đặc biệt cấu trúc viền trong thùy trán 

và thùy thái dương và cấu trúc dưới vỏ, như là hạch nền và các nhân đồi 

thị. Sau đây là một tóm tắt vài bằng chứng có giá trị: 

 Những bất thường cấu trúc 

 Teo hồi hải mã 

Trong 75- 80% bệnh nhân với động kinh thùy thái dương thì những cấu 

trúc giữa (hạnh nhân, hải mã, cuộn cận hải mã: trong hệ viền) là những vị 

trí vùng gây động kinh [83], và teo hồi hải mã gây ra bởi xơ hóa thái 

dương giữa là nguyên nhân thường gặp nhất của động kinh thùy thái 

dương. Vì lẽ ấy, tỉ lệ của trầm cảm cao hơn rõ rệt ở người động kinh có 

liên quan đến những cấu trúc thái dương giữa. Thêm vào đó, sự tương quan 

qua lại rõ ràng giữa sự kéo dài của trầm cảm và độ lớn của thể tích hồi hải 

mã (bên trái) đã được chứng minh. 
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 Những thay đổi trong hạnh nhân 

Teo cả hai bên hạnh nhân trong rối loạn trầm cảm nặng, kèm theo 

giảm thể tích lõi của nhân hạnh nhân cũng đã được tuyên bố [103].Tương 

tự như thế, teo hạnh nhân thường được ghi nhận ở những bệnh nhân với 

động kinh thùy thái dương thứ phát sau sự xơ hóa thái dương giữa. 

 Những khám phá về bệnh học thần kinh 

Sự tồn tại của những bất thường về bệnh học thần kinh trong rối loạn 

trầm cảm nặng ủng hộ thêm nguồn gốc về thần kinh của tình trạng này. Sự 

chết theo chương trình đã được chỉ ra trong một nghiên cứu về bệnh học 

thần kinh của hồi hải mã gồm 15 bệnh nhân có tiền sử trầm cảm, 16 người 

chứng, và 9 bệnh nhân có tiền căn điều trị bằng Steroid (bởi vì liều cao 

của steroid có liên quan với sự teo hồi hải mã) [77]. Sự cô đặc, co lại, hoại 

tử hiện diện ở vỏ nội khướu, hải mã, hồi răng, vùng CA1 và CA4 (của hải 

mã) của 11 bệnh nhân trầm cảm, ở ba bệnh nhân điều trị bằng steroid, và 

ở một người chứng [77]. 

 Những thay đổi về cấu trúc ở thùy trán 

Những thay đổi về cấu trúc cũng đã được xác định trong vùng vỏ trán 

trước, hồi đai và chất trắng của nó. Bremner và cộng sự đã báo cáo thể 

tích vỏ vùng trán ổ mắt nhỏ hơn ở 15 bệnh nhân bị trầm cảm so với 20 

người chứng [28]. Cũng như vậy, Coffey đã xác định thể tích thùy trán nhỏ 

hơn ở 48 bệnh nhân với trầm cảm nặng phải cần đến điều trị shock điện so 

với nhóm chứng gồm 76 người [33]. Taylor và cộng sự cũng tuyên bố rằng 

thể tích vỏ não vùng trán nhỏ hơn ở 41 bệnh nhân trầm cảm nặng so với 
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nhóm chứng 40 người [110]. Ngoài ra, những nhà nghiên cứu này cũng 

tuyên bố rằng sự giảm thể tích là độc lập với sự suy giảm nhận thức. Theo 

nghiên cứu của Kumar và cộng sự, thì mức độ của sự thay đổi thể tích 

vùng trán trước có liên quan đến độ nặng của trầm cảm [74]. 

Tương tự, nhiều nghiên cứu về bệnh học thần kinh đã lưu ý tới những 

sự thay đổi ở thùy trán của bệnh nhân trầm cảm. Rajkowska và cộng sự đã 

báo cáo có sự giảm về độ dày vỏ não, kích thước tế bào, và đậm độ của 

những lớp II, III, IV của vùng trước trán hốc mắt trong não của những bệnh 

nhân trầm cảm. Có sự giảm kích thước đáng kể đậm độ tế bào thần kinh 

đệm ở những lớp vỏ não V, VI trong vùng vỏ sau trán ổ mắt điều này có 

liên quan đến kích thước của tế bào thần kinh [96].  

 Những bất thường được xác định bằng những nghiên cứu 

hình ảnh học chức năng. 

Những nghiên cứu sử dụng chụp cắt lớp phát xạ Positron (PET) đã 

chứng minh có sự giảm dẫn truyền serotonin ở những bệnh nhân trầm cảm 

và những người động kinh. Ví dụ, nghiên cứu những bệnh nhân trầm cảm 

có dùng thuốc và không dùng thuốc so sánh với những người tình nguyện 

mạnh khỏe chứng minh có một sự giảm gắn kết thụ thể serotonin ở vỏ não 

vùng trán, vùng thái dương, vùng viền [91]. 

Những bất thường tương tự như trong việc gắn kết với thụ thể 

serotonin1A cũng đã được ghi nhận ở những bệnh nhân động kinh thùy thái 

dương. Ví dụ, trong nghiên cứu PET của những bệnh nhân động kinh thùy 

thái dương, sự giảm gắn kết serotonin1A được tìm thấy trong những cấu trúc 
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thái dương giữa cùng bên với ổ động kinh ở những bệnh nhân có và không 

có teo hải mã [113]. Hơn nữa, một sự giảm gắn kết 20% serotonin1A được 

tìm thấy cũng như 34% gắn kết thấp hơn ở vùng đồi thị cùng bên với ổ 

động kinh. Trong một nghiên cứu riêng lẻ, sự gắn kết serotonin1A bị suy 

giảm được xác định tại vùng hải mã nơi gây ra động kinh, vùng hạnh nhân, 

hồi đai trước và vỏ não mới thái dương bên cùng phía ổ động kinh. Những 

nhà nghiên cứu khác đã thông báo rằng sự giảm gắn kết của serotonin1A là 

nhiều hơn một cách rõ ràng ở những vùng khởi phát của động kinh và sự 

lan truyền được nhận biết với sự ghi lại bằng điện cực nội sọ. Cũng như 

những nghiên cứu khác, sự giảm gắn kết serotonin1A vẫn hiện diẹn ngay cả 

khi số lượng và chất lượng MRI là bình thường [87]. 

Thêm vào sự giảm gắn kết thụ thể serotonin1A vào ổ động kinh, những 

bệnh nhân với động kinh thùy thái dương và trầm cảm nặng cho thấy một 

sự giảm rõ ràng đáng kể sự gắn kết thụ thể serotonin1A lan rộng đến vùng 

não viền không tổn thương ngoài ổ động kinh. Trong một nghiên cứu gồm 

45 bệnh nhân với động kinh thùy thái dương, Hasler và cộng sự đã chứng 

tỏ một sự quan hệ ngược giữa mức độ nặng của những triệu chứng của 

trầm cảm xác định trên bảng đánh giá trầm cảm Beck và sự gắn kết thụ 

thể serotonin1A ở hải mã cùng bên với ổ động kinh và một mức độ gắn kết 

ít hơn ở vùng hải mã đối bên và rãnh giữa não [51]. Còn theo Gilliam và 

cộng sự thì sự tương quan giữa mức độ nặng của các triệu chứng trầm cảm 

và mức độ bất thường của hồi hải mã ở 31 bệnh nhân động kinh thùy thái 

dương, được xác định bằng kỹ thuật quang phổ cộng hưởng từ (MRSI) [46]. 
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Cuối những năm của thập kỷ 1960, Flor và Henry (1969) nhận thấy 

rằng những bệnh nhân bị động kinh thùy thái dương phải thì thường bị trầm 

cảm hơn [42]. Nhiều nhà nghiên cứu sau đó có những báo cáo hỗn hợp, 

bao gồm những kết quả cân bằng nhau không ưu tiên bên phải cũng như 

bên trái bán cầu. Những giả thuyết mới thì cho rằng trầm cảm ở bệnh nhân 

động kinh có liên quan đến thùy thái dương giữa; động kinh thái dương trái 

có thể dẫn đến rối loạn chức năng thùy trán và trầm cảm. Những bằng 

chứng từ những nghiên cứu về PETvà SPECT cũng gợi ý có sự khác biệt 

trong bệnh học của trầm cảm trong động kinh thùy thái dương bên trái khi 

so sánh với bệnh nhân động kinh thái dương bên phải. Victoroff gợi ra 

rằng ở những cá thể có ổ gây động kinh bên trái thì dễ bị tiến triển đến 

trầm cảm [115]. Tuy nhiên, giả thuyết “phía bên tổn thương” này bị 

Quiske không chấp nhận, ông này cho rằng những triệu chứng trầm cảm là 

tương tự nhau trong động kinh có tổn thương bên trái hay bên phải [94]. 

Trầm cảm trong động kinh bán cầu trái được cho là kết quả của hoạt động 

động kinh. Điều này được xác định bởi Reuber, nhà nghiên cứu này đã tìm 

thấy rằng sau khi phẫu thuật cắt thùy bên trái thì chỉ có những bệnh nhân 

không còn cơn động kinh mới có cải thiện về khía cạnh khí sắc. Tuy nhiên, 

những bệnh nhân động kinh có ổ ở thuỳ thái dương bên trái mà vẫn còn 

cơn động kinh và những bệnh nhân có ổ động kinh thùy thái dương bên 

phải còn cơn thì không thấy có sự cải thiện [97]. 

Động kinh thùy thái dương liên quan với tần suất cao của trầm cảm. 

Điều này không đáng ngạc nhiên vì vùng vỏ não trán dưới là mục tiêu 

chính của những tế bào thần kinh dopaminergic vùng viền giữa và tạo 
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đường vào đến những tế bào thần kinh serotonergic của nhân rãnh lưng. 

Như vậy, hình như là rối loạn chức năng ở thùy trán có thể liên quan đến 

sự khiếm khuyết trong việc vận chuyển serotonin mà điều này có thể dẫn 

đến trầm cảm. Rối loạn chức năng của những cấu trúc thùy trán có thể 

được nhận thấy trong động kinh thùy thái dương, đặc biệt là những bệnh 

nhân động kinh thùy thái dương có trầm cảm, ở những bệnh nhân này 

người ta thấy có sự giảm chuyển hóa vùng dưới trán cả hai bên [32]. 

 Thuốc kháng động kinh và trầm cảm trên bệnh nhân động 

kinh 

Thuốc kháng động kinh có thể gây ra những tác dụng phụ về tâm thần. 

Kanner nghiên cứu 100 bệnh nhân đã đựơc điều trị trầm cảm trong động 

kinh, kết quảgần một phần ba số bệnh nhân này, trầm cảm là do việc điều 

trị, gây nên bởi thuốc kháng động kinh [67]. Những thuốc kháng động kinh 

thường được báo cáo như là yếu tố gây nên trầm cảm: Vigabatrin (10%), 

Tiagabine (5%), Topiramate (15%) và Phenobarbital (25%). Điều trị với 

Levotiracetam có liên quan với trầm cảm tỉ lệ 2,5% bệnh nhân, tỉ lệ này 

phụ thuộc vào liều dùng và cũng phụ thuộc vào tiền sử sốt cao co giật và 

trạng thái động kinh [88]. 

Theo Mula thuốc chống động kinh có thể gây ra các tác động xấu lên 

khí sắc theo các cơ chế khác nhau: tiềm lực của sự dẫn truyền thần kinh 

GABA, sự thiếu hụt folate, tương tác dược động học với những thuốc 

chống động kinh khác trong đa trị liệu [89]. 
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Cơ chế của hầu hết các thuốc chống động kinh có liên quan đến sự tăng 

cường GABA trực tiếp hay gián tiếp. Những thuốc đó hoạt động theo nhiều 

cách thức: gia tăng sự ức chế GABAergic (benzodiazepine, phenobarbital, 

valproate sodium), ức chế sự tái hấp thu GABA (tiagabine), gia tăng nồng 

độ GABA ở synapse thông qua sự ức chế transaminase gamma-

amibutyrate (vigabatrin)… do đó làm tăng sự lưu hành GABA (là một chất 

dẫn truyền thần kinh ức chế) nên có thể gây ra trầm cảm ở bệnh nhân 

động kinh [89]. 

 Yếu tố chuyển hóa và nội tiết 

Cơn co giật được biết là do kết hợp lớn của những sự thay đổi nồng độ 

norepinephrin, tryptophan và 5HIAA…tất cả các chất này có liên quan đến 

những giả thuyết về việc phát triển của trầm cảm [102]. 

 Những yếu tố về tâm thần 

Động kinh thường có những giai đoạn lặp lại và không dự đoán trước 

được của sự mất ý thức. Sự không dự đoán và không kiểm soát được này 

đã được so sánh với khái niệm của Seligman về “tình trạng không tự lo 

liệu đã học được” (learned helplessness) vốn xảy ra khi bệnh nhân bị đặt 

vào tình thế lo lắng vì không đối phó tốt với cơn động kinh [102]. Khái 

niệm khác, thường giải thích về trầm cảm ở bệnh nhân động kinh và trầm 

cảm là “gánh nặng của sự bình thường hóa” (burden of normality). Điều 

này có thể xảy ra khi một người mất đi quyền lợi thứ phát có liên quan đến 

một bệnh nào đó và bị bắt buộc phải gặp những thách thức hằng ngày khi 

buộc phải hoạt động như một người khỏe mạnh. Sự xảy ra của cơn, cũng 
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như hoạt động đề phòng sự xuất hiện của cơn động kinh, cũng có thể tác 

động như một trở ngại trong tình trạng khỏe mạnh của một cá thể, như thế 

nó góp phần vào gánh nặng về tâm thần của một cá thể. 

1.3.2. Các yếu tố nguy cơ cho trầm cảm 

Theo John Barry thì có nhiều yếu tố có thể giải thích sự gia tăng tỉ lệ 

trầm cảm ở bệnh nhân động kinh, bao gồm: những yếu tố thần kinh- sinh 

học, các yếu tố về điều trị và những yếu tố về tâm lý- xã hội học. Ví dụ, 

những yếu tố thần kinh- sinh học có thể bị gây ra bởi: chấn thương đầu; 

những bệnh của hệ thần kinh trung ương… có thể liên quan đến sự khởi đầu 

của động kinh; và bẫm chất dễ bị trầm cảm. Các nhà nghiên cứu cũng gợi 

ý rằng có sự giống nhau về cấu trúc và chất dẫn truyền thần kinh trong 

đường đi ở não bộ chung cho cả trầm cảm lẫn động kinh [61]… 

Yếu tố liên quan đến điều trị quan trọng nhất có thể thấy được là việc 

dùng các thuốc kháng động kinh. Dùng kết hợp nhiều loại thuốc kháng 

động kinh cũng góp phần gây một tình trạng khí sắc trầm cảm. 

Trầm cảm cũng có thể là một đáp ứng về tâm thần khi mắc bệnh động 

kinh. Sự khó khăn khi sống chung với động kinh có thể dẫn đến những 

thay đổi về khí sắc, đây là vấn đề chung của nhiều người khi đối đầu với 

một bệnh mạn tính. Người bệnh động kinh cảm thấy thua thiệt vì những 

cơn giật không thể dự đoán trước được, không có khả năng lái xe, không 

có khả năng làm việc, có cảm giác bị cô lập [61]. 

Trầm cảm ở bệnh nhân động kinh còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: 

 Giới tính 
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Trái với sự gia tăng tỉ lệ trầm cảm ở nữ giới, một số nhà nghiên cứu đã 

thấy rằng nam giới mắc động kinh có nguy cơ bị trầm cảm lớn hơn so với 

nữ giới [102]. 

 Tiền sử gia đình 

Tiền sử gia đình có bệnh về tâm thần như trầm cảm và tự sát thì có sự 

gia tăng về tỉ lệ mắc phải trầm cảm [50]. 

 Những thay đổi cấu trúc trong thùy thái dương giữa 

Nhiều tài liệu cho thấy có sự liên hệ giữa phì đại hạnh nhân và teo hải 

mã với trầm cảm (và một số dạng khác của bệnh họctâm thần) trong động 

kinh. Những nhà nghiên cứu còn đưa ra những câu hỏi thú vị về vai trò của 

những cấu trúc này trong sự hình thành trầm cảm và sự khác biệt giữa 

những cấu thành đặc điểm và triệu chứng của chúng [102]. 

 Tiền sử 

Tiền sử rối loạn hành vi lúc nhỏ tuổi, rối loạn thần kinh, trầm cảm được 

xem là có liên quan đến trầm cảm trong động kinh [102]. 

 Khó khăn trong học tập và chỉ số IQ 

Những bệnh nhân bị khó khăn trong học tập có bệnh động kinh đi kèm 

có tỉ lệ trầm cảm gấp hai lần so với bệnh nhân động kinh khác. Những rối 

loạn tâm thần cũng thường gặp ở những bệnh nhân có những cơn giật trong 

nhiều năm trước và có chỉ số IQ thấp [102]. 

 Tuổi khởi phát và khoảng thời gian tồn tại của động kinh 

Mặc dù hầu hết các nghiên cứu tìm thấy không có sự liên quan giữa 

tuổi khởi phát và thời gian tồn tại của động kinh với trầm cảm, tuy nhiên 
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vài nghiên cứu cho là có sự gia tăng tỉ lệ trầm cảm ở những bệnh nhân 

động kinh có khởi phát muộn [102].
 

 Kiểu động kinh 

Một số nghiên cứu mô tả là trầm cảm thường gặp ở những bệnh nhân 

động kinh cục bộ phức tạp và ở những người xơ hóa thùy thái dương giữa 

[93]. Tuy nhiên, cũng có những nghiên cứu cho rằng có tỉ lệ gia tăng trầm 

cảm ở những bệnh nhân động kinh thùy thái dương. 

 Những yếu tố tâm lý- xã hội 

Những bệnh nhân với một tính cách bi quan và yếm thế có tỉ lệ trầm 

cảm tăng. Những yếu tố khác như sang chấn tâm lý, mặc cảm, kém thích 

ứng với cơn giật, và sang chấn về tài chính cũng có liên quan với sự gia 

tăng tỉ lệ của trầm cảm trong động kinh [102]. 

1.3.3. Biểu hiện thường gặp của trầm cảm trong động kinh 

Có sự tranh cãi thực sự về hiện tượng học của trầm cảm trên động kinh. 

Trong khi Betts báo cáo một sự biểu hiện nội sinh nhiều hơn, Mulder và 

Dally giải thích về một bản chất phản ứng hơn của trầm cảm kết hợp với 

động kinh [23]. Mendez khi so sánh 20 bệnh nhân động kinh có trầm cảm 

với 20 bệnh nhân chỉ bị trầm cảm và nhận xét rằng những bệnh nhân trầm 

cảm có động kinh thì có ít các triệu chứng lo lắng, sự vô vọng, chậm chạp, 

đánh giá thấp bản thân và rối loạn dạng cơ thể. Tuy nhiên, những bệnh 

nhân này có những triệu chứng tâm thần nhiều hơn như: hoang tưởng, ảo 

giác và ảo thanh quấy rầy. Giữa những giai đoạn của trầm cảm chủ yếu thì 

những bệnh nhân động kinh có khuynh hướng có rối loạn khí sắc với tính 
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cáu kỉnh, không vui vẻ. Mặc dù, phần lớn các nghiên cứu chấp nhận rằng 

hiện tượng học của trầm cảm trong động kinh là khác với trầm cảm kết 

hợp với những rối loạn thần kinh khác, những nghiên cứu để chứng thực 

điều đó vẫn còn hạn chế. Các biểu hiện lâm sàng cũng đôi lúc cũng bị làm 

trở nên lu mờ bởi tác dụng phụ có thể có của thuốc chống động kinh [85]. 

Mô tả của Dietrich Blumer về rối loạn khí sắc trong trầm cảm ở bệnh 

nhân động kinh là một trong số những mô tả được chú ý nhất [26]. Theo 

Blumer, những triệu chứng tâm thần tồn tại kèm với một thể liên tục: từ 

rối loạn khí sắc với những triệu chứng thoáng qua, rồi đến một rối loạn khí 

sắc nặng hơn với những nét đặc trưng tâm thần nổi trội nhưng chỉ thoáng 

qua, tiếp theo đó là một tình trạng loạn tâm thần kéo dài hơn. Blumer cũng 

đề xuất một khái niệm về rối loạn khí sắc dưới cơn (subictal dysphoric 

disorders), mà trước đây vào năm 1860 Morel đã mô tả là động kinh bị che 

dấu (masked epilepsy), là một phức hợp triệu chứng tâm thần giống như 

khi quan sát ở bệnh nhân động kinh [27]. 

1.3.4. Lâm sàng trầm cảm trên bệnh nhân động kinh 

Đặc trưng của trầm cảm ở bệnh nhân động kinh bao gồm: 

 Ít đặc điểm thần kinh hơn. 

 Nhiều đặc điểm tâm thần hơn. 

 Nhiều nét và trạng thái lo âu hơn. 

 Đặc điểm chống đối cao, đặc biệt là tự bình phẩm và cảm thấy có 

tội. 
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 Khởi phát đột ngột và các triệu chứng tồn tại trong một thời gian 

ngắn. 

Đặc điểm trầm cảm ở bệnh nhân động kinh không nhất thiết phải như 

theo mô tả qui ước trong DSM-IV (gồm những triệu chứng mô tả ở phiếu 

thu thập số liệu ở phụ lục 2). Biểu hiện rối loạn trầm cảm trong động kinh 

khác với trầm cảm ở người không động kinh, đây cũng có thể là lý do làm 

không ít người không nhận ra được trầm cảm ở bệnh nhân động kinh. 

Rối loạn khí sắc sau cơn thường gặp các triệu chứng như mất năng lực, 

kích thích, cáu kỉnh, khí sắc trầm cảm, lo âu, nhức đầu… thường kéo dài 

khoảng 24 giờ. Trầm cảm ở bệnh nhân động kinh thường biểu hiện có 

khuynh hướng tự sát. Đây là hậu quả nghiêm trọng nhất của trầm cảm ở 

bệnh nhân động kinh. Lý do người động kinh có nguy cơ tự sát cao có thể 

là do sự rối loạn cơ bản trong não bộ gây ra cơn co giật và do trầm cảm, 

hoặc sự tác động về tâm thần của việc không tự lo liệu được cũng như vô 

vọng từ sự không thể kiểm soát được và không thể dự đoán được cơn co 

giật, và khả năng làm chết người nếu sử dụng thuốc chống co giật quá liều 

hoặc khi kết hợp với các chất kích thích, rượu [14]. 

Rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân động kinh có thể thể hiện một nhóm 

các triệu chứng như là buồn rầu, những cơn khóc lóc, cảm thấy mất hứng 

thú và dễ bị kích thích, cáu kính hoặc có thể xuất hiện những rối loạn đặc 

trưng gặp trong những tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-IV, như là những 

giai đoạn trầm cảm nặng và rối loạn lưỡng cực. 
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Trong động kinh, những giai đoạn trầm cảm và những triệu chứng có 

nét đặc trưng riêng, liên quan đến thời gian xảy ra cơn động kinh. Vì vậy, 

trầm cảm có thể trước cơn (preictal), theo sau cơn (postictal), hoặc chúng 

có thể xảy ra một cách độc lập với cơn động kinh (interictal). 

 Những triệu chứng của trầm cảm trước cơn (preictal). 

Blanchet và Frommer đã nghiên cứu sự thay đổi khí sắc trong vòng 56 

ngày ở 27 bệnh nhân động kinh, được xếp loại khí sắc cơ bản hàng ngày. 

Những triệu chứng trầm cảm được tìm thấy 3 ngày trước một cơn giật ở 22 

bệnh nhân [25]. Mức độ nặng của các triệu chứng trở nên xấu dần đi trong 

vòng 24 giờ trước cơn giật. 

 Những triệu chứng của trầm cảm sau cơn (postictal). 

Những triệu chứng sau cơn của trầm cảm đã được nghiên cứu một cách 

hệ thống trong một nghiên cứu gồm 100 bệnh nhân liên tiếp nhau, bị động 

kinh cục bộ kiểm soát cơn giật kém, thực hiện tại trung tâm động kinh 

Rush [69]. Trong nghiên cứu này, thời gian sau cơn được xác định là 72 giờ 

sau cơn động kinh, trong số 100 bệnh nhân, có 43 nguời có những triệu 

chứng trầm cảm. Sự kéo dài trung bình của những triệu chứng là khoảng 

24 giờ. Ý tưởng tự sát sau cơn được xác định trong 13 bệnh nhân. 

 Trầm cảm giữa các cơn (interictal). 

Những giai đoạn trầm cảm giữa các cơn là thường gặp hơn so với trầm 

cảm trước cơn và sau cơn. Như đã nói trước đây, trầm cảm giữa các cơn có 

thể giống trầm cảm mô tả trong phân loại DSM-IV. Tuy nhiên, trong 25% 

đến 50% bệnh nhân động kinh, có những giai đoạn trầm cảm không đạt đủ 
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các tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-IV. Ví dụ, dùng tiêu chuẩn chẩn đoán 

DSM-III, Mendez và cộng sự phân loại được khoảng 50% rối loạn trầm 

cảm là trầm cảm không điển hình [86]. Gilliam đã mô tả những đặc tính 

không điển hình của những giai đoạn trầm cảm trong động kinh, sự đa hình 

thái của các triệu chứng bao gồm các triệu chứng về cảm xúc như tình 

trạng dễ kích thích xen lẫn với khí sắc hưng phấn, sợ hãi, những triệu 

chứng của lo âu, cảm giác đau, mất ngủ [45]… Blumer đã đặt ra thuật ngữ 

rối loạn tính khí giữa các cơn (interictal dysphoric disorder) để chỉ loại 

trầm cảm này ở người động kinh  và ông đã ước lượng nó xảy ra trong 

khoảng hai phần ba số bệnh nhân động kinh có trầm cảm [26]. Kanner và 

cộng sự cũng đã xác định những giai đoạn trầm cảm giống rối loạn khí sắc 

ở bệnh nhân động kinh trong một nghiên cứu gồm 97 bệnh nhân động kinh 

kháng trị và có những giai đoạn trầm cảm đủ nặng đáng để điều trị bằng 

thuốc: 28 bệnh nhân (29%) đáp ứng  đúng tiêu chuẩn DSM-IV của trầm 

cảm chủ yếu, 69 bệnh nhân còn lại (71%) không đáp ứng đủ tiêu chuẩn 

của DSM-IV và biểu hiện một hình ảnh lâm sàng bao gồm: mất hứng thú 

(có kèm theo hoặc không kèm theo sự vô vọng), mệt mỏi, lo lắng, dễ bị 

kích thích, khó dung nạp sự thất bại, khí sắc dễ thay đổi với những cơn 

khóc… Nhiều bệnh nhân báo cáo sự thay đổi về sự thèm ăn và giấc ngủ, và 

có vấn đề về sự tập trung. Hầu hết các triệu chứng được mô tả với diễn 

biến tăng lên rồi giảm xuống, với sự lặp lại, xảy ra rải rác, có những giai 

đoạn không có triệu chứng kéo dài trong một đến nhiều ngày. Về triệu 

chứng học thì giống với loạn khí sắc, nhưng sự tái diễn của những giai 
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đoạn không triệu chứng đã làm cho tình trạng này không đáp ứng những 

tiêu chuẩn của DSM-IV [65]. 

Điều quan trọng để phân biệt trầm cảm không điển hình trong động 

kinh với trầm cảm không điển hình theo tiêu chuẩn của DSM-IV, bao gồm 

khả năng đáp ứng của khí sắc (ví dụ, khí sắc rạng rỡ khi đáp ứng tức thì 

với một sự kiện lạc quan thực sự hoặc tiềm tàng) và ít nhất hai của những 

triệu chứng sau đây: tăng cân rõ rệt hoặc tăng sự ngon miệng; ngủ nhiều 

(ngủ quá nhiều, ngược lại với mất ngủ hiện diện trong trầm cảm sầu uất), 

cảm giác nặng tay, chân, cảm bị xa lánh tồn tại lâu dài. 

1.3.5. Ảnh hưởng của trầm cảm lên bệnh nhân động kinh 

Trầm cảm có tác động tiêu cực lên cuộc sống của bệnh nhân động kinh 

với nhiều mức độ. Đầu tiên, một tiền sử có trầm cảm là một dự báo của 

một dạng nặng của động kinh. Thứ hai, trầm cảm là yếu tố nguy cơ lớn cho 

sự phát triển của ý định tự sát, hành vi và tự sát thành công. Thứ ba, sự 

hiện diện của trầm cảm là một dự báo cho chất lượng sống kém ở những 

bệnh nhân này. 

Trầm cảm đi kèm với bệnh động kinh có thể có những hậu quả rõ rệt 

về thể chất, xã hội và tài chính, bao gồm: gia tăng việc sử dụng thuốc, chất 

lượng sống nghèo nàn, sự bất lực trong xã hội và tử vong. Một nghiên cứu 

về cuộc sống và mức chi tiêu hàng năm của người động kinh ở Hoa Kỳ và 

nhận thấy rằng chi phí cho sự ốm yếu, tàn tật và điều kiện kinh tế xã hội 

so với thu nhập và sinh hoạt trong gia đình chiếm 85% tổng chi phí [102]. 

Họ còn kết luận rằng “động kinh chiếm phần lớn chi phí và có liên quan 
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đến khả năng thu nhập”. Trong một đánh giá sự tác động của bệnh trầm 

cảm đi kèm theo động kinh về phương diện sử dụng dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe và thông tin về chăm sóc sức khỏe bởi người bị động kinh ở Hoa Kỳ, 

và người ta nhận thấy rằng những người bệnh động kinh có trầm cảm mà 

không được điều trị thì dùng nhiều nguồn chăm sóc sức khỏe hơn trong tất 

cả các mặt đã nêu trên. Những bệnh nhân trầm cảm không điều trị cũng có 

sự thay đổi rõ ràng trong thời gian sử dụng điều trị, chăm sóc sức khỏe 

theo độ trầm trọng của sự trầm cảm của họ. 

Trầm cảm hay đau đớn về tâm thần được chỉ ra như là những dấu hiệu 

báo trước mạnh nhất của sức khỏe liên quan đến chất lượng của sống, 

ngang bằng với cả tần suất và độ nặng của cơn giật, công việc làm, hay 

tình trạng lái xe [47]. Trầm cảm và lo âu giữa các cơn động kinh có thể sử 

được xem như những tác dụng phụ độc lập trên sức khỏe liên quan đến 

chất lượng cuộc sống (health-related quality of life). Vì thế, sự nhận ra 

được và điều trị trầm cảm và lo âu đi kèm theo động kinh là cần thiết trong 

việc cải thiện chất lượng sống trong động kinh. 

Tự sát trong động kinh 

Trong dân số chung ở Hoa Kỳ, tỉ lệ tự sát trong đời sống được ước 

lượng khoảng 1,1% đến 1,2%. Trong khi tỉ lệ cố gắng để tự sát là từ 1,1% 

đến 4,6%. Những nghiên cứu dựa trên dân số gần đây, đã tuyên bố rằng 

người động kinh có nguy cơ tự sát cần điều trị cao gấp ba lần so với nhóm 

chứng [35]. Nguy cơ tự sát cao nhất được xác định ở bệnh nhân động kinh 

và bệnh tâm thần đi kèm, đặc biệt những bệnh nhân có trầm cảm, những 
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người này có nguy cơ gấp 32 lần tự sát cần điều trị. Trong một nghiên cứu 

khác ở Canada với một mẫu gồm 36.984 đối tượng thì tần suất của ý định 

tự sát ở bệnh nhân động kinh gấp hai lần so với dân số chung [69]. Từ một 

hồi xét 17 nghiên cứu về hành vi tự sát ở bệnh nhân động kinh, Robertson 

gợi ra rằng tần suất của tự sát và sự cố gắng tự sát từ 5% đến 14,3%. Hơn 

nữa, những bệnh nhân động kinh thùy thái dương có tỉ lệ lớn hơn 25 lần so 

với dân số chung [100]. 

Theo Devinski, nguy cơ tương đối của tự sát trong số những người bệnh 

nhân động kinh cao gấp ba lần so với nhóm chứng, và vẫn giữ mức cao hơn 

rõ rệt (gấp hai lần) ngay cả sau khi kiểm soát những yếu tố kinh tế xã hội 

và nhân khẩu học và tiền sử về rối loạn tâm thần. Đáng chú ý là nguy cơ 

tự sát lớn nhất là trong sáu tháng đầu sau khi động kinh được chẩn đoán và 

trong số những bệnh nhân đó có động kinh kèm theo các bệnh về tâm thần 

(rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, trầm cảm…). Những bệnh nhân động kinh 

có những rối loạn về cảm xúc hoặc các rối loạn tâm thần có nguy cơ tự sát 

cao hơn gấp hai mươi lần so với nhóm chứng [92]. Còn theo Harris và 

Barraclough, tỉ lệ tự sát trong bệnh nhân động kinh cao gấp năm lần so với 

dân số chung. Tự sát không nhất thiết phải xảy ra khi việc điều trị không 

thành công; nhưng thường xảy một cách bất ngờ khi bệnh nhân buộc phải 

thay đổi lối sống của họ khi không còn cơn giật nữa [50]. Chẩn đoán trục I 

(Axis I) chung nhất trong những cá thể với ý nghĩ tự sát này được xác định 

là giai đoạn trầm cảm chính [63]. 
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Tự sát do thuốc 

Nguy cơ tự sát liên quan đến thuốc kháng động kinh  đã được nhận biết 

từ lâu và đã được tuyên bố, đặc biệt với barbiturate (phenobarbital và 

primidone), và nhất là ở những bệnh nhân có tiền sử gia đình có rối loạn 

khí sắc. Tuy nhiên, ý tưởng tự sát cũng được báo cáo với những thuốc 

kháng động kinh khác như topiramate, zonisamide, levetiracetam, 

vigabatrin và felbamate bằng cách làm cho dễ phát triển những giai đoạn 

rối loạn khí sắc và lo âu. Thêm nữa, ý tưởng và hành vi tự sát cũng có thể 

bị thúc đẩy bởi việc điều trị không liên tục các thuốc kháng động kinh có 

đặc tính ổn định khí sắc (ví dụ như: valproic acid, carbmazepine, 

oxcarbazepine, và lamotrigine) ở những bệnh nhân động kinh có rối loạn 

khí sắc đã được điều trị thuyên giảm nhờ những thuốc kháng động kinh 

này. 

Vào tháng một năm 2008, cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa kỳ 

ban hành một cảnh báo về sự liên quan giữa sự tự sát và thuốc kháng động 

kinh, dựa vào kết quả của một phân tích bao gồm dữ liệu từ 199 thử 

nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên của 11 loại thuốc kháng động kinh [114]: 

carbamazepine, felbamate, gabapentine, lamotrigine, levetiracetam, 

oxcarbazepine, pregabalin, tiagabine, topiramate, valproate, và 

zonizamide. Nghiên cứu phân tích này gồm 43.892 bệnh nhân được điều trị 

bệnh động kinh, rối loạn tâm thần, những rối loạn khác phần lớn là đau. 

Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa kỳ kết luận rằng có sự gia tăng 

có ý nghĩa thống kê nguy cơ của sự tự sát gấp 1,8 lần với việc dùng thuốc 
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kháng động kinh. Trong đó, ý tưởng tự sát chiếm 67,6%, hành vi chuẩn bị 

tư sát chiếm 2,8%, nỗ lực tự sát chiếm 26,8%, tự sát hoàn thành chiếm 

2,8%. Thuốc kháng động kinh liên quan với nguy cơ tự sát hơn với động 

kinh hơn là với rối loạn tâm thần hoặc các rối loạn khác. Tuy nhiên, giá trị 

của kết quả phân tích này còn bị nghi ngờ vì một vài vấn đề về phương 

pháp luận [58]. 

1.3.6. Tác động của trầm cảm đến chất lượng sống của bệnh nhân động 

kinh 

Gilliam và cộng sự khảo sát những biến số chịu trách nhiệm cho sự 

kém đi của chất lượng cuộc sống xác định bởi bảng đánh giá- 89 chất 

lượng cuộc sống trong động kinh (QOLIE-89) trong 194 bệnh nhân trưởng 

thành với động kinh cục bộ khó trị và kết luận rằng chỉ có những biến số 

độc lập liên quan rõ ràng đến điểm kém của chất lượng cuộc sống trên 

điểm tổng kết QOLIE-89 là mức cao của trầm cảm và tác động độc thần 

kinh của các thuốc chống động kinh [47]. 

Thêm nữa, sự hiện diện của những giai đoạn trầm cảm đi kèm làm 

bệnh nhân động kinh phải sử dụng các dịch vụ y tế nhiều hơn, dẫn đến chi 

phí cao hơn. Người động kinh có trầm cảm mà không điều trị dùng nhiều 

nguồn dịch vụ sức khỏe hơn một cách rõ rệt trong nhiều khía cạnh, không 

phụ thuộc vào loại cơn và thời gian kể từ cơn sau cùng [41]. 

1.3.7. Phát hiện những giai đoạn trầm cảm và lo âu 

Như đã đã bàn luận trước đây, trầm cảm ở bệnh nhân động kinh thường 

chưa được nhận ra và ít được điều trị. Một biện pháp thực hành để giải 
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quyết vấn đề nghiêm trọng này là cung cấp cho các nhà thần kinh học 

những công cụ hay những bảng câu hỏi ngắn để có thể xác định những 

bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng 

những công cụ phát hiện này chỉ là gợi ý cho chẩn đoán của trầm cảm hay 

rối lo âu và cần phải được xác lập bằng sự đánh giá chính thức nhà tâm 

thần học. 

Chẩn đoán trầm cảm chủ yếu dựa vào các tiêu chuẩn chẩn đoán theo 

DSM-IV ( phụ lục 2). Để chẩn đoán giai đoạn trầm cảm chủ yếu, cần có: 

(A). khí sắc trầm cảm hoặc/và (B). giảm đáng kể sự quan tâm và hài lòng 

là hai triệu chứng chính cộng với ít nhất 4 trong các triệu chứng: (C). giảm 

cân hoặc tăng cân; (D). mất ngủ hoặc ngủ nhiều; (E). kích động hay chậm 

chạp tâm thần; (F). mệt mỏi hay mất sinh lực hằng ngày; (G). cảm giác 

thấy vô dụng; (H). do dự, giảm khả năng tập trung; (I). ý nghĩ về cái chết 

tái diễn nhiều lần…
 

Người ta thường dùng bảng đánh giá trầm cảm Beck (BDI), do Aaron 

T. Beck sáng tạo ra có 21 câu hỏi nhiều lựa chọn tự đánh giá (phụ lục 2), 

để đánh giá mức độ trầm cảm. Những câu hỏi này được thiết kế cho những 

người từ 13 tuổi trở lên và bao gồm những mục liên quan đến các triệu 

chứng trầm cảm như là sự tuyệt vọng và tính cáu gắt, sự nhận thức như 

cảm giác tội lỗi hay cảm giác bị trừng phạt, cũng như những triệu chứng cơ 

thể như mệt mõi, giảm cân hay mất hứng thú tình dục… Sự phát triển của 

BDI là một sự kiện quan trọng trong tâm thần học, nó cho thấy một sự tiến 

bộ trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Ưu điểm của BDI là gồm các câu 
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hỏi giúp bệnh nhân phản ánh được độ nặng của trầm cảm tương ứng với 

tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm DSM-IV, nó còn có thể theo giỏi sự thay 

đổi theo thời gian các triệu chứng trầm cảm trong quá trình điều trị. Công 

cụ này được dùng rộng rãi trong nghiên cứu; trong năm 1998 có 2000 

nghiên cứu dùng BDI và nó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. 

Mức độ trầm cảm theo BDI: 

- <14: không trầm cảm. 

- 14-19: trầm cảm nhẹ. 

- 20-28: trầm cảm trung bình. 

- 29-63: trầm cảm nặng. 

Một công cụ khác để xác định những giai đoạn trầm cảm chủ yếu là 

một bảng tự đánh giá gồm sáu mục gọi là bảng đánh giá trầm cảm những 

rối loạn thần kinh cho động kinh (NDDI-E: dùng đặc biệt cho động kinh) 

[32]. NDDI-E cần ít hơn ba phút để hoàn tất; điểm từ 15 hoặc cao hơn là 

gợi ý cho một giai đoạn trầm cảm chủ yếu. 

1.3.8. Gợi ý cho điều trị 

Các tài liệu trước đây gợi ý rằng một sự gia tăng trong hoạt động 

serotonergic và noradrenergic có tác dụng chống co giật ở động vật thí 

nghiệm bị động kinh [60]. Tuy nhiên, về việc điều trị trầm cảm ở bệnh 

nhân động kinh là đáng nghiên cứu thêm và các nhà nghiên cứu khám phá 

ra tác dụng chống co giật của serotonin hải mã ngoại bào (extracellular 

hippocampal serotonin) ở chuột thí nghiệm. Sự lan tràn serotonin bảo vệ 

chuột thí nghiệm khỏi những cơn động kinh từng xảy ra trước đây khi mà 
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nồng độ serotonin ngoại bào gia tăng trong khoảng 80% và 350% từ mức 

giới hạn. Tuy nhiên, nồng độ trên 900% mức giới hạn làm cơn giật xấu 

hơn. Mô hình thử nghiệm này tái tạo hoàn cảnh trong đó các SSRI và các 

thuốc chống trầm cảm có thể gây co giật ở người.  

Nói chung, điều trị trầm cảm ở bệnh nhân động kinh cũng tương tự như 

điều trị bệnh nhân trầm cảm do những nguyên nhân khác. Xem xét lại tài 

liệu cho thấy rằng các thuốc chống trầm cảm là an toàn ở bệnh nhân động 

kinh (trừ khi quá liều), ngoại trừ bốn thuốc: buprobion, amoxapine, 

mianserin và clomipramine. Thêm nữa, một nghiên cứu giả dược có kiểm 

soát mù đôi với imipramine và ba thử nghiệm mở với SSRI dùng cho các 

bệnh nhân động kinh cho thấy một sự giảm tần suất cơn giật. Cuối cùng, 

một nghiên cứu của Alper và cộng sự gợi ý rằng sự xuất hiện của cơn co 

giật ở bệnh nhân trầm cảm có thể là một sự biểu lộ của nguy cơ gia tăng 

sự phát triển của co giật động kinh kết hợp với rối loạn khí sắc [68]. 

Những dữ liệu của họ đã cho thấy rằng các thuốc SSRI và serotonin chọn 

lọc (selective serotonin) có thể có một tác dụng phòng ngừa. Trong một so 

sánh phạm vi ảnh hưởng của động kinh trong nghiên cứu ngẫu nhiên, đa 

trung tâm, đối chứng với giả dược của các SSRI, venlafaxine, và 

mirtazapine cho thấy việc dùng các thuốc chống trầm cảm là an toàn trong 

động kinh khi chúng được kê toa với liều điều trị. 

Điều trị trầm cảm ở người bệnh động kinh có thể cải thiện khí sắc, 

năng lực và chức năng của họ. Nó cũng giúp làm giảm nguy cơ co giật, tần 

số cơn giật và nguy cơ tự sát. Một sự kết hợp điều trị thuốc chống trầm 
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cảm và tâm lý liệu pháp là tốt nhất, việc điều trị cần phải phù hợp, tiện lợi 

đối với từng cá thể. Phương pháp điều trị tốt với người này nhưng có thể 

không tốt với người khác, vì vậy nên tránh so sánh việc điều trị ở bệnh 

nhân này với bệnh nhân khác [14]. Điều trị trầm cảm ở bệnh nhân động 

kinh cũng giống như ở người không động kinh, điều cần đặc biệt chú ý là 

phải kiểm soát được cơn giật, theo dõi thường xuyên sự tương tác thuốc và 

nồng độ thuốc chống động kinh khi phối hợp thuốc. Giảm yếu tố nguy cơ 

gây trầm cảm bao gồm cả việc khống chế cơn giật, có thể điều chỉnh 

thuốc, cân nhắc sự chọn lựa thuốc thay thế và giảm đến mức tối thiểu việc 

dùng nhiều loại thuốc. 

Dùng nhiều loại thuốc là mối quan tâm lớn của người bệnh động kinh. 

Mối lo lắng nữa là sự tương tác thuốc và ảnh hưởng của nó lên việc kiểm 

soát cơn giật. Thuốc chống trầm cảm thường dùng có thời hạn và không 

dùng kéo dài như thuốc chống động kinh. Tùy theo mực độ nặng của trầm 

cảm việc dùng thuốc có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Nếu trầm cảm 

thật sự là khó trị thì đôi lúcviệc điều trị kéo dài gần hết cuộc đời của bệnh 

nhân, tuy nhiên trường hợp này hiếm khi xảy ra [14]. Lợi ích khi dùng 

thuốc kháng động kinh cùng với thuốc chống trầm cảm trên những bệnh 

nhân này là làm giảm nhẹ tình trạng trầm cảm, giảm nguy cơ tự sát (vốn là 

một triệu chứng nặng và thường gặp ở bệnh nhân động kinh có trầm cảm), 

và có thể góp phần kiểm soát cơn giật. 
 

Những thuốc chống trầm cảm mới được bào chế, thế hệ mới ít độc và ít 

gây tử vong khi quá liều so với các thuốc chống trầm cảm ba vòng, chúng 
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an toàn hơn và ít tác dụng phụ hơn một cách rõ rệt. Các thuốc chống trầm 

cảm mới khi kết hợp điều trị trầm cảm ở bệnh nhân động kinh thường 

không làm tăng tần số cơn giật [14]. 

Ngoài ra tâm lý liệu pháp là một điều trị thường được lựa chọn để kết 

hợp với việc dùng thuốc. 

1.4. Tóm tắt một số nghiên cứu về trầm cảm ở bệnh nhân động 

kinh: 

1.4.1. Nghiên cứu “ Tỉ lệ của trầm cảm trong động kinh: một nghiên 

cứu trong bệnh viện” của Aazir-ur-Reh man Yousafzai ở 

Pakistan, năm 2009 [11]. Kết quả: trong 100 bệnh nhân  lứa tuổi 

25,5±4,34 tuổi có 60% bệnh nhân bị trầm cảm tại thời điểm 

phỏng vấn. Nam giới đã kết hôn, tình trạng kinh tế-xã hội thấp 

có liên quan rõ với trầm cảm và không có bệnh nhân nào được 

điều trị bằng thuốc chống trầm cảm. 

1.4.2. Nghiên cứu “Trầm cảm, lo âu và động kinh thuỳ thái dương” 

của Altshuler ở Hoa Kỳ, năm 1990 [15]. Kết quả: không có sự 

khác biệt giữa điểm trung bình BDI giữa nam và nữ, nam với 

động kinh thuỳ thái dương trái có điểm BDI cao nhất và không 

tìm thấy sự liên quan giữa mức độ lo âu, trầm cảm với các thuốc 

đã dùng như: carbamazepine, phenytoin, vaproic acid. 

1.4.3. Nghiên cứu “Trầm cảm và lo âu ở bệnh nhân động kinh, với 

hoặc không có rối loạn mạn tính khác” của Asadi- Pooya AA ở 

Hoa kỳ, năm 2011 [19]. Kết luận: 200 bệnh nhân tham gia 
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nghiên cứu, tuổi 40,3±16 tuổi. 9,5% bệnh nhân bị trầm cảm vả 

24,5% bệnh nhân bị lo âu. Tuổi, sự kiểm soát cơn, có bệnh mạn 

tính hay không đều không có liên quan rõ ràng với cả trầm cảm 

lẫn lo âu, tìm thấy sự liên quan giữa phái nữ và lo âu. Trầm cảm 

có liên quan đến học vấn. 

1.4.4. Nghiên cứu “Trầm cảm và rối loạn lo âu ở bệnh nhi bị động 

kinh” của Caplan R ở Hoa Kỳ, năm 2005 [32]. Kết quả: 33% 

bệnh nhi có rối loạn cảm xúc và lo âu, 22% có ý tưởng tự sát 

hơn nhóm bình thường. Tuổi, chỉ số IQ, vấn đề ở nhà trường, 

kiểu cơn có liên quan đến các rối loạn nói trên và với ý tưởng tự 

sát. 

1.4.5. Nghiên cứu “Động kinh thuỳ thái dương, trầm cảm và thể tích 

hồi hải mã” của Hassler G, năm 2009 ở Thuỵ sĩ [52]. Kết quả: 

dùng DSM-IV, BDI cho thấy các bệnh nhân động kinh thuỳ thái 

dương phải có tỉ lệ trầm cảm thấp hơn nhiều so với bệnh nhân 

có thể tích hồi hải mã trái nhỏ. 
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu cắt ngang 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Dân số nghiên cứu 

Những bệnh nhân động kinh đến khám và điều trị tại Khoa Nội Thần Kinh 

tổng quát, Bệnh viện nhân dân, 115 và Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Chợ 

Rẫy.  

Dân số chọn mẫu 

Những bệnh nhân được chẩn đoán xác định động kinh tại Khoa Nội Thần 

Kinh tổng quát, Bệnh viện nhân dân, 115 và Khoa Thần Kinh, Bệnh viện 

Chợ Rẫy từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 8 năm 2010, đồng ý tham gia 

nghiên cứu. 

Kỹ thuật chọn mẫu 

Do bệnh động kinh chiếm tỉ lệ không cao trong dân số nên chúng tôi sử 

dụng phương pháp chọn mẫu liên tục, không xác suất. Tất cả các bệnh 

nhân động kinh đến khám tại Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chợ 

Rẫy sẽ được chọn trong thời gian từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 8 năm 

2010. 

Tiêu chuẩn chọn mẫu 
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Theo định nghĩa động kinh của Hiệp hội Quốc tế chống động kinh và   

đòi hỏi phải xảy ra ít nhất hai cơn động kinh cách nhau tối thiểu 24 giờ. 

Các cơn động kinh là các cơn tự phát không do các nguyên nhân cấp 

gây ra. 

Tình trạng sức khỏe và tinh thần có khả năng trả lời được bảng phỏng 

vấn. 

Đồng thuận tham gia nghiên cứu. 

Nghe hiểu Tiếng Việt 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Những bệnh nhân sau đây không được đưa vào nghiên cứu: 

 Không thoả tiêu chuẩn chọn mẫu 

 Những bệnh nhân có tiền sử trầm cảm và những bệnh nhân trầm 

cảm do những bệnh mạn tính khác (tăng huyết áp, đái tháo 

đường… 

Cỡ mẫu 

Sử dụng công thức ước lượng một tỷ lệ trong quần thể với độ chính 

xác tuyệt đối: 

2

)2/1(
2 )1(

d

ppZ
n






 

Trong đó: 

 n: Cỡ mẫu nghiên cứu, đơn vị tính là người.  
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 α: xác suất sai lầm loại I, α = 0,05. 

 Z(1-2): trị số từ phân phối chuẩn, với độ tin cậy 95% thì Z(1-2) = 

1,96. 

 p = 0,155 tỉû lệ ước lượng trầm cảm trên bệnh nhân động kinh. Theo 

các nghiên cứu của Asadi-Pooya [19] và Tellez-Zenteno [111] thì tỉ 

lệ trầm cảm  là 9,5% và17,4%, vì động kinh là một bệnh lý chiếm tỉ 

lệ không cao trong dân số nên chúng tôi chọn p=0,155 để phù hợp 

với cỡ mẫu cần nghiên cứu. 

 d: sai số cho phép, d = 0,05. 

Ta tính được n = 201,3 nên cỡ mẫu cần điều tra là 202 người. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp thu thập và quản lý số liệu 

2.3.1.1. Thời gian nghiên cứu 

Từ tháng 11 năm 2008 đến hết tháng 8 năm 2010. 

2.3.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

Tại phòng hành chánh khoa Nội-Thần kinh tổng quát Bệnh viện Nhân dân 

115 và khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy. 

2.3.1.3. Phương pháp thu thập mẫu 

Ngẫu nhiên đơn 

- Chúng tôi chọn mẫu ngẫu nhiên theo thời gian. Vào thứ hai, thứ tư, 

thứ sáu hàng tuần chúng tôi sẽ đến khoa Nội-Thần kinh Bệnh viện 

Nhân dân 115 và vào thứ ba, thứ năm sẽ đến khoa Thần kinh Bệnh 
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viện Chợ Rẫy (sau mười tháng thu thập số liệu ở khoa Nội-Thần 

kinh Bệnh viện Nhân dân 115 chưa đủ cỡ mẫu chúng tôi xin thu thâp 

số liệu thêm ở khoa Thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy). Chúng tôi sẽ 

chọn tất cả những bệnh nhân động kinh đã hoàn thành quy trình 

khám và chẩn đoán của khoa sau đó sẽ phỏng vấn các đối tượng mỗi 

đối tượng khoảng 15 phút. Như mỗi ngày chúng tôi có thể phỏng vấn 

khoảng 8 trường hợp. 

- Tuy nhiên động kinh là bệnh khá hiếm nên số bệnh nhân thu thập 

được gồm 202 bệnh nhân (144 bệnh nhân ở khoa Nội - Thần kinh 

tổng quát Bệnh viện Nhân dân 115, 60 bệnh nhân ở khoa Thần kinh 

Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi loại các bệnh nhân bỏ cuộc). 

- Bệnh nhân được chẩn đoán là động kinh trên lâm sàng (với cơn như 

đã định nghĩa ở phần tiêu chuẩn chọn bệnh). 

- Các bệnh nhân này được ghi điện não đồ để ghi nhận sự bất thường 

trên điện não đồ. 

-  Các bệnh nhân được cho làm CT-Scan hoặc có thể MRI nếu có điều 

kiện, để xác định loại động kinh, ổ tổn thương, phía bên tổn thương…. 

- Các bệnh nhân này phải phù hợp với tiêu chuẩn chọn bệnh. 

- Thiết lập bệnh án mẫu với các biến số cụ thể theo yêu cầu của mục 

tiêu nghiên cứu, tất cả các đối tượng đều được lập một hồ sơ (theo 

bệnh án nghiên cứu). 
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- Dựa vào bảng câu hỏi đã thiết kế sẵn, sau 7 ngày nhập viện, chúng 

tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn những bệnh nhân đáp ứng đúng tiêu chuẩn 

chọn bệnh để khảo sát các yếu tố liên quan. Tác giả sẽ hỏi trực tiếp, 

câu trả lời của bệnh nhân sẽ được người phỏng vấn điền vào bảng 

thu thập số liệu theo ý bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân sẽ được giải 

thích và hướng dẫn tự điền vào bảng đánh giá trầm cảm Beck và 

tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-IV. Với những bệnh nhân không biết 

đọc, tác giả sẽ đọc cho bệnh nhân nghe từng câu và điền vào bảng 

Beck và DSM-IV theo ý bệnh nhân. 

- Thu thập số liệu theo bệnh án mẫu. 

2.3.1.4. Nhân sự 

Tác giả cùng tham gia chẩn đoán động kinh cùng các bác sĩ chuyên 

khoa thần kinh ở Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy. Tác giả 

cũng là bác sĩ chuyên khoa I chuyên khoa Tâm thần, hiện công tác ở Bệnh 

viện Tâm thần Trung ương 2 nên có thể phỏng vấn bệnh nhân và thực hiện 

chẩn đoán trầm cảm thuần thục. Tác giả trực tiếp phỏng vấn từng bệnh 

nhân và thu thập số liệu. 

2.3.1.5. Cách tiến hành và thu thập số liệu 

Bước 1: Tiến hành phỏng vấn thử bảng câu hỏi (Pilot study). 

Tiến hành phỏng vấn thử 10 bệnh nhân động kinh, nhằm mục đích 

chỉnh sửa từ ngữ bảng câu hỏi phù hợp, dễ hiểu hơn. Thông tin phỏng vấn 

thử 10 bảng câu hỏi không lấy vào số liệu nghiên cứu. 
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Sau khi tiến hành phỏng vấn thử bang câu hỏi, chúng tôi bổ sung thêm 

vào bảng câu hỏi tiền sử có trạng thái động kinh hay động kinh cơn dày, đã 

dùng đơn trị liệu, đa trị liệu. 

Bước 2: Sàng lọc và thu nhận đối tượng nghiên cứu 

Tất cả những bệnh nhân động kinh đến khám và điều trị tại khoa Nội – 

Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 và khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ 

Rẫy. 

Từ tháng 11-2008 chúng tôi bắt đầu đến khoa Nội – Thần kinh Bệnh 

viện Nhân dân 115 và khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy nhận và khám 

chẩn đoán xác định bệnh nhân động kinh.  

 Đối với những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chọn bệnh sẽ được 

nghe tư vấn để chọn vào nghiên cứu. 

 Vào thời điểm này chúng tôi sẽ loại những bệnh nhân không 

phù hợp với tiêu chuẩn chọn mẫu. Đối với những bệnh nhân 

không thỏa điều kiện chọn bệnh hoặc không đồng ý tham gia 

vào nghiên cứu vẫn được hoàn thành quy trình khám và điều trị 

của bệnh viện.  

Bước 3: Tư vấn về nghiên cứu và để bệnh nhân ký cam kết đồng thuận 

tham gia nghiên cứu 

Chúng tôi mới bệnh nhân vào phòng hành chánh của khoa tách biệt với 

phòng bệnh, được kê bàn ghế thuận tiện cho phỏng vấn. Chúng tôi sẽ giải 

thích về mục đích của nghiên cứu cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của 
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bệnh nhân khi tham gia vào nghiên cứu. Quy trình khám, điều trị và chăm 

sóc bệnh nhân vẫn được tuân thủ theo phác đồ điều trị hiện đang áp dụng 

tại Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ đó bệnh nhân có 

thể quyết định đồng ý tham gia nghiên cứu hay không. 

Nếu bệnh nhân đồng ý tham gia thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân ký vào 

phiếu cam kết đồng thuận tham gia nghiên cứu. 

Bước 4: Phỏng vấn và thu thập số liệu 

Sau khi bệnh nhân đồng ý ký vào phiếu cam kết đồng thuận tham gia 

nghiên cứu, chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân theo 

phiếu thu thập số liệu. Tác giả sẽ phỏng vấn trực tiếp, câu trả lời của bệnh 

nhân sẽ được tác giả viết vào phiếu thu thập số liệu theo ý bệnh nhân. Sau 

đó bệnh nhân sẽ được giải thích và hướng dẫn tự điền vào bảng đánh giá 

trầm cảm Beck và tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-IV. Với những bệnh nhân 

không biết đọc, tác giả sẽ đọc cho bệnh nhân nghe từng câu và điền vào 

bảng Beck và DSM-IV theo ý bệnh nhân. Thời gian phỏng vấn dự kiến 

kéo dai khoảng 10-15 phút. 

Nếu phát hiện có rối loạn trầm cảm, chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn cho 

bệnh nhân điều trị trầm cảm. 
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TÓM TẮT CÁC BƯỚC THU THẬP SỐ LIỆU 

 

 

 

 

  

Bệnh nhân động kinh đến khám, điều trị tại 

khoa thần kinh 

Bệnh nhân được bác sĩ tại khoa chẩn đoán 

động kinh 

Tiêu chuẩn chọn mẫu 

Tư vấn cho bệnh nhân 

Phiếu đồng thuận tham gia nghiên cứu 

Phiếu thu thập số liệu 

Phiếu thu thập số liệu 

RỐI LOẠN TRẦM CẢM KHÔNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM 

Tư vấn điều trị trầm cảm 
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2.3.2. Công cụ thu thập (trong Phụ lục 2) 

- Sử dụng bệnh án nghiên bán cấu trúc cứu có sẵn. Bệnh án nghiên cứu 

được xây dựng dựa trên mục tiêu nghiên cứu bao gồm: các đặc điểm văn hóa 

xã hội của người được phỏng vấn (tuổi, giới, nghề nghiệp, khu vực cư trú, tình 

trạng bệnh, tình trạng kinh tế, tình trạng hôn nhân), các tiêu chuẩn lâm sàng 

(bệnh nguyên động kinh, tuổi khởi bệnh, loại cơn, tần số cơn, tiền sử bệnh) và 

cận lâm sàng.  

- Chẩn đoán trầm cảm bằng tiêu chuẩn DSM-IV (các tiêu chuẩn chẩn 

đoán 

đã nêu ra ở phần chẩn đoán trầm cảm ở phần tổng quan tài liệu). Chẩn đoán 

theo các tiêu chuẩn của DSM- IV.  

- Đánh giá mức độ trầm cảm bằng bảng đánh giá mức độ trầm cảm 

BECK. 

 

2.3.3. Các biến số khảo sát 

Tên biến số Phân loại Giá trị Cách thu thập 

Biến số nền    

Tuổi (1) Liên tục Tính theo số năm 

dương lịch 

Tính theo năm hiện 

tại trừ đi năm sinh 

dương lịch 

Giới tính Nhị giá 1. Nam 

2. Nữ 

Bảng câu hỏi 

Khu vực cư trú Nhị giá 1. Thành thị 

2. Nông thôn 

Bảng câu hỏi 
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Tên biến số Phân loại Giá trị Cách thu thập 

Trình độ học 

vấn 

Thứ tự 1. Tiểu học 

2. Trung học cơ 

sở 

3. Trung học phổ 

thông 

4. Đại học. 

Bảng câu hỏi 

Nghề nghiệp Danh định 1. Cán bộ nhân 

viên 

2. Học sinh, sinh 

viên 

3. Kinh doanh 

4. Nghề khác 

Bảng câu hỏi 

Tình trạng nghề 

nghiệp (2) 

Thứ tự 1. Tốt 

2. Trung bình 

3. Xấu 

Bảng câu hỏi 

Tình trạng hôn 

nhân (3) 

Định danh 1. Độc thân 

2. Có gia đình 

3. Ly thân, ly 

hôn 

4. Góa 

Bảng câu hỏi 

Tình trạng kinh 

tế (4) 

Thứ tự 1. Khá giả 

2. Trung bình 

3. Khó khăn 

Bảng câu hỏi 

Biến số độc lập 

Bệnh nguyên 

động kinh (5) 

Định danh 1. Vô căn 

2. Triệu chứng 

3. Căn nguyên 

ẩn 

Bảng câu hỏi 

Tuổi khởi bệnh 

(6) 

Thứ tự 1. < 5 tuổi 

2. Tử 5-12 tuổi 

3. Từ 13-18 tuổi 

Bảng câu hỏi 
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Tên biến số Phân loại Giá trị Cách thu thập 

4. > 18 tuổi 

Loại Cơn (7) Đinh danh 1. Cục bộ 

2. Toàn thể 

3. Cục bộ toàn 

thể hóa 

4. Phức tạp 

Bảng câu hỏi 

Tần số cơn Thứ tự 1. Hiếm khi 

2. 1-3 côn/thaùng 

3. 3-5 côn/thaùng 

Bảng câu hỏi 

Tiền sử trạng 

thái động kinh 

(8) 

Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Biểu hiện cơn  Định danh 1. Vận động 

2. Cảm giác 

3. Thực vật 

4. Tâm thần 

Bảng câu hỏi 

Loại trị liệu Nhị giá 1. Đơn trị liệu 

2. Đa trị liệu 

Bảng câu hỏi 

Số thuốc đã 

dùng 

Thứ tự 1. Mội loại 

2. Hai loại 

3. Ba loại trở lên 

Bảng câu hỏi 

Khí sắc trầm 

cảm 

Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Mất hứng thú Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Sụt cân Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Tăng cân 
Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Mất ngủ Nhị giá 1. Có Bảng câu hỏi 
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Tên biến số Phân loại Giá trị Cách thu thập 

2. Không 

Ngủ nhiều 
Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Kích động 
Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Chậm chạp 
Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Mệt mỏi 
Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Đánh giá thấp 

bản thân 

Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Thiếu quyết 

đoán và giảm 

tập trung 

Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Ý tưởng tự sát 

và hành vi tự 

sát 

Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Loạn thần 
Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Nguyên nhân 

động Kinh 

Định danh 1. Xơ cứng hồi 

hải mã 

2. Dị dạng mạch 

máu não 

3. Nhiễm trùng 

thần kinh 

4. Chấn thương 

5. Nguyên nhân 

khác 

6. Chưa biết 

nguyên nhân 

Bảng câu hỏi 
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Tên biến số Phân loại Giá trị Cách thu thập 

CT 
Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

MRI 
Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng câu hỏi 

Bán cầu tổn 

thương 

Định danh 1. Tổn thương 

bán cầu P 

2. Tổn thương 

bán cầu T 

3. Hai bên 

4. Không xác 

định 

Bảng câu hỏi 

Điện não đồ (9) 

Thứ tự 1. Chưa phát 

hiện sóng 

động kinh 

2. Có sóng động 

kinh 

3. Sóng chậm 

Bảng câu hỏi 

Biến số phụ thuộc 

Trầm cảm  
Nhị giá 1. Có 

2. Không 

Bảng DSM-IV 

Mức độ trầm 

cảm theo bảng 

đánh giá trầm 

cảm Beck  

Thứ tự 1. Bình thường 

2. Trầm cảm nhẹ 

3. Trầm cảm 

trung bình 

4. Trầm cảm 

nặng 

Bảng Beck 

 Tuổi: chúng tôi chọn bệnh nhân từ 15 tuổi trở lên (để đủ khả năng thực 

hiện thang điểm trầm cảm theo tiêu chuẩn DSM-IV và bảng đánh giá trầm 

cảm Beck. Tuổi sau khi thu thập xong sẽ được chia thành 3 nhóm bao gồm: 
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+ ≤ 30 tuổi 

+ Từ 31-40 tuổi 

+ > 40 tuổi 

(1) Tình trạng nghề nghiệp: tình trạng công việc hiện tại mà bệnh 

nhân có thể tham gia làm việc tùy theo mức độ tiếp cận đối 

với công việc, là biến thứ tự và được phân ra làm các mức độ 

sau: 

+ Tốt: thực hiện tốt việc làm hằng ngày: học tập tốt, đạttrên 8 

điểm; không sai sót trong công việc… 

+ Trung bình: học tập ở mức trung bình; có sai sót trong công 

việc hằng ngày… 

+ Xấu: khó khăn nhiều trong học tập; sai sót nhiều trong công 

việc hằng ngày… 

(2) Tình trạng hôn nhân: Là tình trạng hiện tại của bệnh nhân đã 

lập gia đình, độc thân, li thân hay là góa. 

(3) Tình trạng kinh tế: Tình trạng kinh tế của gia đình bệnh nhân 

có khả năng và có điều kiện để chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh 

nhân không, được đánh giá dựa trên việc phỏng vấn người 

nhà bệnh nhân kết hợp với phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân. Là 

biến thứ tự bao gồm: (theo điều tra của Tổng cục Thống kê 

(TCTK) thực hiện theo QĐ số 320/QĐ-TCTK ngày 

26/05/2010 của Tổng cục trưởng TCTK) 
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  + Khá giả: thu nhập trên 3.410 nghìn đồng/ người/tháng. 

+ Trung bình: thu nhập bình quân 2.130 nghìn đồng/ người/   

tháng. 

+ Khó khăn: gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo (thu nhập theo  

thứ tự từ 368 nghìn đồng/người/tháng. 

(4) Bệnh nguyên động kinh:  

Chúng tôi chia căn nguyên động kinh trong nhóm nghiên cứu 

thành ba nhóm: 

+  Động kinh vô căn: xảy ra độc lập với bất kỳ một tổn thương 

nào của não. Yếu tố căn nguyên thường nghĩ đến có khuynh 

hướng di truyền. 

+ Động kinh triệu chứng: thường nghĩ đến có tổn thương của não 

bộ.Tổn thương có thể phát hiện bởi hình ảnh học (CT, MRI). 

+ Động kinh căn nguyên ẩn: căn nguyên có thể bị “che dấu”, 

trong đó các biểu hiện lâm sàng, bệnh sử của bệnh nhân, hình 

ảnh học, điện não đồ… chưa xác định được các tổn thương như ở 

động kinh triệu chứng, nhưng không đúng với các tiêu chuẩn của 

động kinh vô căn. Thể động kinh này cần có thời gian theo dõi vì 

có thể một số tổn thương xuất hiện muộn. 

(5) Tuổi khởi bệnh: Độ tuổi bệnh nhân được chẩn đoán động kinh 

lần đầu tiên. Tuổi khởi bệnh sau khi thu thập xong được chia 

thành 4 nhóm. 
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+ < 5 tuổi 

+ Từ 5-12 tuổi 

+ Từ 13-18 tuổi 

+ > 18 tuổi 

(6) Loại cơn: 

Là biểu hiện cơn của bệnh nhân, chúng tôi chia ra bốn loại cơn: 

+ Cơn cục bộ: gồm 

 Cơn cục bộ đơn giản (không mất ý thức):  

 Cơn cục bộ phức tạp:  

+ Cơn động kinh cục bộ toàn thể thứ phát. 

+ Cơn động kinh toàn thể. 

(7) Tiền sử trạng thái động kinh, cơn dày: trong tiền sử có xuất hiện 

trạng thái động kinh hoặc cơn dày hay không. 

+ Trạng thái động kinh: cơn co cứng- co giật kéo dài trên 5 phút 

hoặc hai cơn liên tiếp không có khoảng tỉnh, hoặc bệnh nhân 

nhập viện trong tình trạng co giật (Lowenstein- 1999)- Định 

nghiã này được công nhận bởi Hội Động Kinh Hoa Kỳ, Hội Thần 

kinh Hoa Kỳ và Liên Đoàn chống Động kinh thế giới. 

+ Cơn dày: - có trên 3 cơn co cứng- co giật trong vòng 1 giờ 

(Shorvon); - có từ 2-4 cơn trong 48 giờ (Caraballo). 

+ Không xác định. 
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(8) Vị trí của các sóng bất thường điện não: vị trí của các sóng bất 

thường ghi được trên điện não đồ (bảng kết quả điện não). 

2.3.4. Xử lý và phân tích số liệu. 

Sử dụng phần mềm Epidata 3.1 để nhập số liệu và phần mềm Stata 

phiên bản 8.0 để phân tích số liệu. 

Thống kê mô tả: Đối với biến số định tính (đặc tính của người được 

phỏng vấn, tiêu chuẩn lầm sàng, cận lâm sàng thang đo BECK) trình bày số 

liệu bằng bảng theo tần số, tỷ lệ phần trăm. Đối với các biến số định lượng 

như tuổi trình bày bằng số trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị (nếu giá trị 

biến số có phân phối không bình thường), giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất. 

Thống kê phân tích Sử dụng phép kiểm chi bình phương để xét mối 

liên quan giữa tỷ lệ trầm cảm các đặc điểm dân số - xã hội, lâm sàng, cận 

lâm sàng, Sử dụng kiểm định Fisher’s exact để tìm sự liên quan giữa các 

biến số khi trong các bảng có cá ô có giá trị n ≤ 5 hoặc trên 25% giá trị kỳ 

vọng trong các ô ≤ 5. Sử dụng phép kiểm hồi quy logistic đơn biến và đa 

biến để xác định mức độ liên quan giữa tỷ lệ trầm cảm với giới tính, nhóm 

tuổi, bệnh nguyên động kinh, tiền sử, nguyên nhân động kinh, sóng động 

kinh trên EEG, loại trị liệu, số thuốc đã dùng bằng PR với khoảng tin cậy 

95% với mức ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

2.3.5. Vấn đề y đức 

Nghiên cứu này đảm bảo bí mật và tôn trọng đối với đối tượng tham gia 

nghiên cứu. Các thông tin thu thập phải được sự đồng ý của đối tượng và 

chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 



60 

    

 

 

Tất cả các đối tượng nghiên cứu khi được mời tham gia nghiên cứu đều 

được giải thích rõ ràng về mục tiêu, ý nghĩa của nghiên cứu cũng như quá 

trình thực hiện và đồng ý ký cam kết tham gia nghiên cứu một cách tự 

nguyện. Việc giải thích về việc đồng ý tham gia nghiên cứu hay không sẽ 

không ảnh hưởng đến chất lượng khám và điều trị cho đối tượng. Trong 

quá trình tham gia nghiên cứu, đối tượng vẫn có thể rút ra khỏi nghiên cứu 

bất cứ lúc nào nếu đổi ý, và vẫn được thăm khám và điều trị như những 

bệnh nhân khác. 

Những bệnh nhân được xác định trầm cảm nặng sẽ được tư vấn để 

nhận biết bệnh, được điều trị bằng thuốc và liệu pháp tâm lý thích hợp. 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong thời gian thu thập số liệu từ tháng 11/2008 đến tháng 8/2010, 

chúng tôi chọn ngẫu nhiên 204 trường hợp (144 bệnh nhân ở khoa nội thần 

kinh tổng quát bệnh viện Nhân dân 115, 60 bệnh nhân ở khoa thần kinh 

bệnh viện Chợ Rẫy) trong khoảng 350 bệnh nhân động kinh đến khám và 

điều trị, theo phương pháp ngẫu nhiên đơn. Vậy số đối tượng nghiên cứu 

chiếm tỉ lệ là 58,3% trên tổng dân số nghiên cứu. 

3.1. Đặc ñiểm chung của ñối tượng nghieân cứu 

3.1.1. Đặc ñiểm về dân số - xã hội của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.1. Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu. 

Biến số n Trung bình Độ lệch chuẩn Min Max 

Tuổi 204 31,99 14,11 15 84 

 

Nhận xét: 

Các đối tượng nghiên cứu có độ tuổi từ 15 đến 84 tuổi, tuổi trung bình 

là 31,99 tuổi với độ lệch chuẩn là 14,1. 

Bảng 3.2. Nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) 

≤ 30 tuổi 126 61,8 

31-45 tuổi 43 21,1 

> 45 tuổi 35 17,1 
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Nhận xét: 

Trong 204 đối tượng nghiên cứu thì số người có độ tuổi dưới 30 tuổi 

chiếm tỷ lệ nhiều nhất (61,8%), trong đó nam là 55,9% và nữ là 44,1%. Kế 

đến là nhóm từ 31-45 tuổi có 43 bệnh nhân chiếm 21,1%, nhóm trên 45 

tuổi có 35 bệnh nhân chiếm 17,1%. 

Bảng 3.3. Giới  

Giới 

Số ca bệnh 

(n=204) 

Tỉ lệ (%) 

Nữ 90 44,1 

Nam 114 55,9 

 

Nhận xét: 

Trong 204 đối tượng nghiên cứu có 114 bệnh nhân nam chiếm 55,9% và 90  

bệnh nhân nữ chiếm 44,1%.  

Bảng 3.4. Khu vực cư trú 

Khu vực cư trú 
Số ca bệnh 

(n=204) 
Tỉ lệ (%) 

Thành thị 108 52,9 

Nông thôn 96 47,1 

 

Nhận xét: 

Trong nhóm nghiên cứu gồm 204 bệnh nhân động kinh chúng tôi nhận 

thấy số bệnh nhân sống ở khu vực thành thị chiếm tỉ lệ (52,9%) cao hơn so 

với nhóm sống ở nông thôn (47,1%). 
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Bảng 3.5. Nghề nghiệp 

Nghề nghiệp 
Số ca bệnh 

(n=204) 
Tỉ lệ (%) 

Cán bộ nhân viên 13 6,4 

Sinh viên học sinh 23 11,3 

Kinh doanh 20 9,8 

Khác  148 72,5 

 

Nhận xét: 

Trong số 204 bệnh nhân của nhóm nghiên cứu các đối tượng có nghề 

nghiệp như nội trợ, công nhân hoặc thất nghiệp chiếm tới 72,6%. Nhóm 

cán bộ, nhân viên văn phòng, sinh viên, học sinh và giới kinh doanh chiếm 

tỉ lệ ít hơn nhiều. 

Bảng 3.6. Tình trạng nghề nghiệp 

Tình trạng nghề nghiệp 

Số ca bệnh 

(n=204) 

Tỉ lệ (%) 

Tốt 88 43,1 

Trung bình 90 44,1 

Xaáu 26 12,8 

 

Nhận xét: 

Trong 204 bệnh nhân động kinh trong nhóm nghiên cứu có 43,1% bệnh 

nhân có hoạt động nghề nghiệp, kinh doanh, học tập tốt; 44,1% có tình 

trạng nghề nghiệp trung bình; hoạt động nghề nghiệp học tập kém chỉ 

chiếm 12,8%. 
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Bảng 3.7. Tình trạng kinh tế 

Tình trạng kinh tế 
Số ca bệnh 

(n=204) 
Tỉ lệ (%) 

Khá giả 9 4,4 

Trung bình 138 67,7 

Khoù khaên 57 27,9 

 

Nhận xét: 

Nhóm có tình trạng kinh tế trung bình (thu nhập bình quân 2.130 nghìn 

đồng/ người/   tháng) chiếm đa số (67,7%); nhóm có thu nhập trên 3.410 

nghìn đồng/ người/ tháng (khá giả) chỉ chiếm 4,4%; nhóm thu nhập thấp 

(nghèo và cận nghèo) chiếm 27,9%. 

Bảng 3.8. Tình trạng hôn nhân 

Tình trạng hôn nhân 
Số ca bệnh 

(n=204) 
Tỉ lệ (%) 

 

Độc thân 

112 

 

54,9 

Có gia đình 84 41,2 

Ly thân 3 1,5 

Goaù 5 2,4 

 

Nhận xét: 

Số người độc thân có 112 bệnh nhân chiếm 54,9%, hơi cao hơn số bệnh 

nhân có gia đình 84 bệnh nhân chiếm 41,2%. Nhóm ly thân và goá bụa chỉ 

chiếm tỉ lệ thấp. 
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3.1.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 

3.1.2.1. Đặc điểm lâm sàng 

Bảng 3.9. Bệnh nguyên động kinh 

Bệnh nguyên động kinh Số ca bệnh 

(n=204) 

Tỉ lệ (%) 

Vô căn 2 1.0 

Triệu chứng 80 39.2 

Căn nguyên ẩn 122 59.8 

Nhận xét: 

Đa số bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu là có căn nguyên ẩn (60,8%) còn 

lại là có nguyên nhân dựa trên chẩn đoán hình ảnh và bệnh sử bản thân. 

Bảng 3.10. Tuổi khởi bệnh 

Tuổi khởi bệnh  Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) 

< 5 tuổi 14 6.86 

Từ 5-12 tuổi 17 8.33 

Từ 13-18 tuổi 40 19.61 

> 18 tuổi 133 65.20 

Nhận xét: 

Tuổi khởi bệnh tập trung khá nhiều ở nhóm trên 18 tuổi (65,20%). Nhóm 

khởi bệnh <5 tuổi chiếm tỉ lệ thấp nhất (6,86%). 
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Bảng 3.11. Loại cơn động kinh. 

Loại cơn động kinh  Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) 

Cục bộ 11 5.39 

Toàn thể 10 4.90 

Cục bộ toàn thể hoá 180 88.24 

Phức tạp 3 1.47 

Nhận xét: 

Trong 204 bệnh nhân của nhóm nghiên cứu, đa số bệnh nhân có cơn cục 

bộ toàn thể hóa. Chiếm tỉ lệ thấp nhất là nhóm cơn cục bộ phức tạp. 

Bảng 3.12. Tần số cơn. 

Tần số cơn Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) 

Hiếm khi 47 23.04 

1-3 côn/thaùng 124 60.78 

3-5 côn/thaùng 33 16.18 

Nhận xét: 

Trong nhóm nghiên cứu số bệnh nhân xuất hiện 1-3 cơn/tháng  có 124 

người chiếm 60,78%, 33 bệnh nhân có 3-5 cơn/tháng chiếm 16,18% và 

nhóm hiếm có cơn động kinh có 47 bệnh nhân chiếm 23,04%. 

Bảng 3.13. Tiền sử trạng thái động kinh. 

Tiền sử trạng thái động 

kinh 

Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) 

Có 59 28.92 

Không 145 71.08 
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Nhận xét: 

Có 59 bệnh nhân trong 204 bệnh nhân của nhóm nghiên cứu có tiền sử 

biểu hiện cơn dày hoặc trạng thái động kinh chiếm tỉ lệ 29,80%. 

Bảng 3.14. Biểu hiện cơn động kinh. 

Biểu hiện cơn Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) 

Vận động 200 98.04 

Cảm giác 3 1.47 

Thực vật 0 0 

Tâm thần 1 0.49 

 

Nhận xét: 

Đa số bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu có biểu hiện cơn vận động 

(97,93%) chỉ có một bệnh có biểu hiện rối loạn tâm thần. 

Bảng 3.15. Loại trị liệu 

Loại trị liệu Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) 

Đơn trị liệu 174 85.29 

Đa trị liệu 30 14.71 

 

Nhận xét: 

Hầu hết các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu dùng một loại thuốc kháng 

động kinh để điều trị gồm 174 bệnh nhân chiếm 85,29%, trong lúc có 30 

bệnh nhân dùng 2 loại thuốc kháng động kinh trở lên chiếm 14,71%. 
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Bảng 3.16. Số loại thuốc đã dùng 

Số thuốc đã dùng Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) 

Một loại 141 69.12 

Hai loại 57 27.94 

Ba loại trở lên 6 2.94 

 

Nhận xét: 

Trong điều trị thì phần lớn bệnh nhân đáp ứng khi dùng một loại thuốc 

(69,12%), có 27,94% bệnh nhân đã dùng hai loại thuốc và 2,94% bệnh 

nhân đã dùng ba loại thuốc. 

Bảng 3.17. Nguyên nhân gây động kinh 

Nguyên nhân động kinh Số ca bệnh (n=204) Tỷ lệ (%) 

Xơ cứng hồi hải mã 5 2.45 

Dị dạng mạch máu não 7 3.43 

Nhiễm trùng thần kinh 31 15.20 

Chấn thương 27 13.24 

Nguyên nhân khác 12 5.88 

Chưa biết nguyên nhân 122 59.80 

 

Nhận xét:  

Trong nhóm nghiên cứu các nguyên gây động kinh thường gặp là 

chấn thương (13,24%) và  nhiễm trùng thần kinh (15,20%). 
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3.1.2.2. Đặc điểm cận lâm sàng 

Bảng 3.18. Hình ảnh học 

Hình ảnh học Số ca bệnh (n=204) Tỷ lệ (%) 

CT 118   57.84 

MRI 98 48,0 

Bảng 3.19. Vị trí tổn thương 

Bán cầu tổn thương Số ca bệnh (n=204) Tỷ lệ (%) 

Tổn thương bán cầu P 22 10.78 

Tổn thương bán cầu T 43 21.08 

Hai bên 10 4.90 

Không xác định 129 63.24 

Vị trí   

Trán 26 12.75 

Thái dương 29 14.22 

Chẩm 2 0.98 

Đính 16 7.84 

Không xác định 131 64.22 

Nhận xét:  

Trong 204 đối tượng nghiên cứu có 118 bệnh nhân được chụp cắt lớp điện 

toán chiếm 57,84% và 98 bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ chiếm 48,0%, có 

12 bệnh nhân vừa chụp cắt lớp điện toán vừa chụp cộng hưởng từ. Trong đó có 

22 bệnh nhân (10,78%) được xác định có tổn thương bán cầu phải, 43 bệnh 

nhân (21,08%) tổn thương bán cầu trái, 10 bệnh nhân (4,90%) tổn thương hai 

bán cầu, có 131 bệnh nhân có kết quả hình ảnh học bình thường chiếm 64,22%. 
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Bảng 3.20. Điện não đồ 

Điện não đồ Số ca bệnh (n=204) Tỷ lệ (%) 

Chưa phát hiện sóng động kinh 95 46.57 

Có sóng động kinh 77 37.75 

Sóng chậm 32 15.68 

Vị trí   

Trán 20 9.80 

Thái dương 31 15.20 

Chẩm 6 2.94 

Đính 8 3.92 

Toàn bộ các vị trí 26 12.75 

Không xác định 113 55.39 

 

Nhận xét: 

Số bệnh nhân có kết quả điện não đồ chưa phát hiện sóng động kinh 

chiếm tỉ lệ cao nhất (46,57%), tỉ lệ bệnh nhân có sóng động kinh là 

37,75% (77 bệnh nhân), 32 bệnh nhân có sóng chậm khu trú hoặc lan toả, 

một số trường hợp sóng chậm khu trú có khả năng đây là cơn cục bộ. 

3.2. Tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân động kinh 

Bảng 3.21. Tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân động kinh 

Trầm cảm Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) 

Không 126 61,8 

Có 78 38,2 

Nhận xét:  

Kết quả trên cho thấy tỉ lệ bệnh nhân bị trầm cảm là 38,2%. 
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Bảng 3.22. Mức độ trầm cảm theo bảng đánh giá trầm cảm Beck 

Mức độ trầm cảm Số ca bệnh (n=204) Tỷ lệ (%) 

Bình thường 126 61,8 

Trầm cảm nhẹ 59 28,9 

Trầm cảm trung bình 19 9,3 

Nhận xét:  

Tính theo thang điểm Beck thì trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi 

gồm 204 có 59 bệnh nhân trầm cảm nhẹ (28,9%), 19 bệnh nhân trầm cảm 

mức trung bình (9,3%), còn lại 126 bệnh nhân không trầm cảm (61,8%). 

3.3. Những biểu hiện lâm sàng của trầm cảm trên bệnh nhân động kinh 

Bảng 3.23. Những triệu chứng trầm cảm ở toàn bộ nhóm nghiên cứu 

(n=204) 

Những triệu chứng trầm cảm Số ca bệnh (n=204) Tỷ lệ (%) 

Khí sắc trầm cảm 55 27,0 

Mất hứng thú 49 24,2 

Sụt cân 34 16,7 

Tăng cân 18 8,8 

Mất ngủ 41 20,1 

Ngủ nhiều 9 4,4 

Kích động  63 30,9 

Chậm chạp 31 15,2 

Mệt mỏi 117 57,4 

Đánh giá thấp bản thân 61 29,9 
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Thiếu quyết đoán và giảm tập trung 75 36,8 

Ý tưởng tự sát và hành vi tự sát 3 1,5 

Loạn thần 9 4,1 

 

Bảng 3.24. Biểu hiện lâm sàng ở các bệnh nhân ĐK bị trầm cảm (n=78) 

và các bệnh nhân ĐK không trầm cảm (n=128) 

Biểu hiện trầm cảm Trầm cảm n(%) 

 

Không trầm 

cảm n(%) 

Khí sắc trầm cảm 

Có 48(61,5) 7(5,6) 

Không 30(38,5) 119(94,4) 

Mất hứng thú 

Có 46(59,0) 3(2,4) 

Không 32(41,0) 123(97,6) 

Sụt cân 

Có 27(34,6) 7(5,6) 

Không 51(65,4) 119(99,4) 

Tăng cân 

Có 11(14,1) 7(5,6) 

Không 67(85,9) 119(99,4) 

Mất ngủ 

Có 29(37,2) 12(9,5) 

Không 49(62,8) 114(90,5) 

Ngủ nhiều 

Có 6(7,7) 3(2,4) 

Không 72(92,3) 123(97,6) 

Kích động 

Có 39(50,0) 24(19,1) 

Không 39(50,0) 102(80,9) 

Chậm chạp 

Có 20(25,6) 11(8,7) 

Không 58(74,4) 115(91,3) 

Mệt mỏi 

Có 63(80,8) 54(42,9) 

Không 15(19,2) 72(67,1) 

Đánh giá thấp bản Có 44(56,4) 17(13,5) 
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Biểu hiện trầm cảm Trầm cảm n(%) 

 

Không trầm 

cảm n(%) 

thân Không 34(43,6) 109(86,5) 

Thiếu quyết đoán và 

giảm tập trung 

Có 53(68,0) 22(17,5) 

Không 25(32,0) 104(82,5) 

Ý tưởng tự sát và hành 

vi tự sát 

Có 3(3,9) 0(0) 

Không 75(96,1) 126(100) 

Loạn thần 

Có 7(9,0) 2(1,6) 

Không 71(91,0) 124(98,4) 

 

Nhận xét:  

 Trong nhóm nghiên cứu chúng tôi thấy các biểu hiện lâm sàng của 

trầm cảm (theo DSM-IV) thường gặp trên bệnh nhân động kinh là: mệt 

mỏi (57,4%), thiếu quyết đoán và giảm tập trung (36,8%), kích động 

(30,9%), đánh giá thấp bản thân (29,9%), khí sắc trầm cảm (27,0%), mất 

hứng thú (24,2%)… đây cũng là những triệu chứng thường gặp ở những 

bệnh nhân động kinh có trầm cảm là bệnh đi kèm. Y  tưởng, hành vi tự sát 

cũng có gặp trong 1,5% bệnh nhân động kinh.  

Còn ở nhóm bệnh nhân đã được chẩn đoán trầm cảm thì hầu như các 

triệu chứng của trầm cảm đều xuất hiện với tần số khá cao ở những bệnh 

nhân này như: khí sắc trầm cảm 61,5%, mất hứng thú 59%, sụt cân 34,6%, 

tăng cân 14,1%, mất ngủ 37,2%, ngủ nhiều 7,7%, kích động 50%, chậm 

chạp 25,6%, mệt mỏi 80,8%, đánh giá thấp bản thân 56,4%, thiếu quyết 

đoán và tập trung 68,0%, ý tưởng tự sát và hành vi tự sát 3,9%, loạn thần 
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9%. Và tỉ lệ các triệu chứng trầm cảm cao hơn ở nhóm bệnh nhân động 

kinh có trầm cảm so với nhóm không trầm cảm. 

3.4. Mối liên quan giữa các biến số với trầm cảm trên bệnh nhân động 

kinh. 

3.4.1. Mối liên quan giữa trầm cảm và nhóm tuổi  

Bảng 3.25. Mối liên quan giữa trầm cảm và nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

≤ 30 tuổi 34(27,0) 92(73,0) 

< 0,001 

1,0 

31-45 tuổi 21(48,8) 22(51,2) 1,60(1,24-2,06) 

> 45 tuổi 23(65,7) 12(34,3) 2,55(1,53-4,28) 

 

Nhận xét: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 65,7% người được khám và theo dõi 

bị trầm cảm cao nhất ở độ tuổi trên 45 tuổi và tỉ lệ này lại thấp nhất ở độ 

tuổi dưới 30 tuổi (27,0%). Kết quả kiểm định cho thấy có sự khác biệt giữa 

các nhóm tuổi với trầm cảm (với P < 0,001). 

3.4.2. Mối liên quan giữa trầm cảm và giới tính 

Bảng 3.26. Mối liên quan giữa trầm cảm và giới tính 

Giới tính Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Nam 36 (31,6) 78 (68,4) 0,028 1,0 

Nữ  42 (46,7) 48 (53,3) 1,9(1,07-3,36) 

Nhận xét:  



75 

    

 

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên giữa trầm cảm với giới tính (P = 

0,028 < 0,05) trong đó tỉ lệ bị trầm cảm ở nam là 31,6% và ở nữ là 46,7%.  

3.4.3. Mối liên quan giữa trầm cảm và tuổi khởi bệnh 

Bảng 3.27: Mối liên quan giữa trầm cảm với tuổi khởi bệnh 

Tuổi khởi 

bệnh 

Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

≤ 5 tuổi 6 (42,9) 8 (57,1) 

0,67 

1,0 

6-12 tuổi 5 (29,4) 12 (70,6) 0,68(0,21-2,25) 

13-18 tuổi 18 (45,0) 22 (55,0) 1,05(0,41-2,65) 

> 18 tuổi 49 (36,8) 84 (63,2) 0,85(0,37-2,01) 

Nhận xét: 

 Ti lệ trầm cảm theo tuổi khởi bệnh cao nhất ở nhóm tuổi 13 đến 18 tuổi 

(45,0%) tiếp theo là nhóm dưới 5 tuổi (42,9%) và tỉ lệ này thấp nhất ở 

nhóm tuổi từ 5 đến 12 tuổi (29,4%). Tuy nhiên kết quả kiểm định chưa tìm 

thấy sự liên quan giữa trầm cảm với tuổi khởi bệnh (với P = 0,67 > 0,05). 

3.4.4. Mối liên quan giữa trầm cảm với khu vực sinh sống của bệnh nhân 

Bảng 3.28. Mối liên quan giữa trầm cảm với khu vực sinh sống của bệnh nhân 

Khu vực sinh 

sống 

Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Thành thị 41 (38,0) 67 (62,0) 

0,93 

1,0 

Nông thôn 37 (38,5) 59 (61,5) 0,98(0,69-1,39) 

Nhận xét:  

Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt giữa tỉ lệ trầm cảm 

giữa thành thị và nông thôn (với P = 0,93 > 0,05). 
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3.4.5. Mối liên quan giữa trầm cảm và học vấn của bệnh nhân 

Bảng 3.29. Mối liên quan giữa trầm cảm và học vấn của bệnh nhân 

Học vấn Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Tiểu học 20 (43,5) 26 (56,5) 

0,82 

1,0 

THCS 30 (38,5) 48 (61,5) 0,88(0,50-1,56) 

THPT 19 (34,5) 36 (65,5) 0,79(0,42-1,49) 

Trung cấp trở lên 9 (36,0) 16 (64,0) 0,83(0,38-1,82) 

Nhận xét:  

Kết quả trên cho thấy không có sự khác biệt giữa trình độ học vấn với 

trầm cảm (với P = 0,28). 

3.4.6. Mối liên quan giữa trầm cảm với tình trạng kinh tế. 

Bảng 3.30. Mối liên quan giữa trầm cảm với tình trạng kinh tế 

Tình trạng kinh tế Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Khá giả 6 (66,7) 3 (33,3) 

0,22
(*)

 

1,0 

Trung bình 51 (37,0) 87 (63,0) 0,55(0,23-1,29) 

Khoù khaên 21 (36,8) 36 (63,2) 0,55(0,22-1,37) 

(*)Fisher's exact 

Nhận xét:  

Tỉ lệ bị trầm cảm cao nhất ở nhóm bệnh nhân có kinh tế khá giả 

(66,7%). Tuy nhiên ta chưa tìm thấy sự khác biệt trong kết quả phân tích 

này (với P = 0,22 > 0,05 - Fisher's exact). 
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3.4.7.  Mối liên quan giữa trầm cảm với bệnh nguyên động kinh. 

Bảng 3.31. Mối liên quan giữa trầm cảm với bệnh nguyên động kinh 

Bệnh nguyên 

động kinh 

Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Vô căn 0(0) 2(100) 

< 0,001
(*)

 

- 

Triệu chứng 44 (55,0) 36 (45,0) 1,0 

Căn nguyên ẩn 34 (27,9) 88 (72,1) 0,51(0,32-0,79) 

(*)Fisher's exact 

Nhận xét:  

Bảng trên cho thấy ti lệ bị trầm cảm ở nhóm người động kinh triệu 

chứng (55%) cao hơn nhiều so với nhóm có căn nguyên ẩn (34%) và vô 

căn. Kết quả ti lệ bệnh nhân triệu chứng có nguy cơ bị mắc bệnh trầm cảm 

cao gấp 1,6 lần so với nhóm bệnh nhân có căn nguyên ẩn. Kết quả phân 

tích nghiên cứu, khi dùng Fisher’s exact, chúng tôi tìm thấy có sự liên quan 

giữa bệnh nguyên động kinh với trầm cảm (với P < 0,001). 

3.4.8. Mối liên quan giữa trầm cảm với tần số cơn động kinh. 

Bảng 3.32. Mối liên quan giữa trầm cảm với tần số cơn động kinh 

Tần số cơn động 

kinh 

Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Hiếm khi 13(27,7) 34(72,3) 

0,09 

1,0 

1-3 côn/thaùng 48(38,7) 76(61,3) 1,40(0,76-2,58) 

> 3 côn/thaùng 17(51,5) 16(48,5) 1,86(0,90-3,83) 

 

Nhận xét:  
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Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ bệnh nhân bị trầm cảm nhiều nhất 

ở nhóm người có tần suất xuất hiện cơn trên hoặc bằng 3 cơn trong một 

tháng (51,5%). Tuy nhiên chưa tìm thấy sự khác biệt trong kết quả nghiên 

cứu này (với P = 0,09>0,05).  

3.4.9.  Mối liên quan giữa trầm cảm với tiền sử trạng thái động kinh hoặc 

cơn dày. 

Bảng 3.33. Mối liên quan giữa trầm cảm với tiền sử trạng thái động kinh 

hoặc cơn dày. 

Tiền sử 

TTÑK, côn 

dày 

Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Có 29 (49,2) 30 (50,8) 

0,041 

1,0 

Không 49 (33,8) 96 (66,2) 1,89(1,02-3,50) 

Nhận xét: 

Khi phân tích kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy những người có 

tiền sử trạng thái động kinh hoặc cơn dày có nguy cơ mắc trầm cảm cao 

hơn so với những người không có tiền sử. Và chúng tôi tìm được sự liên 

quan giữa tiền sử có trạng thái động kinh hoặc cơn dày với trầm cảm trên 

bệnh nhân động kinh (với P = 0,041<0,05). 
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3.4.10. Mối liên quan giữa trầm cảm với tổn thương bán cầu. 

Bảng 3.34. Mối liên quan giữa trầm cảm với tổn thương bán cầu  

Tổn thương bán 

cầu 

Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Phải 8(36,4) 14(63,6) 

0,31 

1,0 

Trái 21(48,8) 22(51,2) 1,34(0,59-3,03) 

Hai bên 5(50,0) 5(50,0) 1,38(0,45-4,20) 

Bình thường 44(34,1) 85(65,9) 0,94(0,44-1,99) 

Nhận xét:  

Kết quả phân tích chưa tìm thấy mối liên quan giữa trầm cảm với tổn 

thương bán cầu. 

3.4.11. Mối liên quan giữa trầm cảm với vị trí tổn thương.    

Bảng 3.35.  Mối liên quan giữa trầm cảm với vị trí tổn thương. 

Vị trí tổn 

thương 

Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Trán 15(57,7) 11(42,3) 

0,085
(*) 

1,0 

Thái dương 14(48,3) 15(51,7) 0,84(0,41-1,73) 

Chẩm 0(0) 2(100) - 

Đính 5(31,2) 11(68,8) 0,54(0,97-1,49) 

Bình thường 44(33,6) 87(66,4) 0,58(0,32-1,05) 

(*)Fisher's exact 

Nhận xét: 

Chưa tìm thấy mối liên quan giữa trầm cảm với vị trí tổn thương trên 

hình ảnh học. 
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3.4.12. Mối liên quan giữa trầm cảm với các nguyên nhân gây động kinh. 

Bảng 3.36. Mối liên quan giữa trầm cảm với các nguyên nhân động kinh 

Nguyên nhân động kinh 

Trầm cảm 

P PR(KTC 95%) 
Có Không 

n(%) n(%) 

Xơ cứng hồi hải 

mã 

Có 2(24,0) 3(60,0) 
0,93* 1,05(0,35-3,01) 

Không 76(38,2) 123(61,8) 

Dị dạng mạch 

máu  

Có 2(28,6) 5(71,4) 
0,71* 0,74(0,23-2,42) 

Không 76(38,6) 121(61,4) 

Nhiễm trùng 

thần kinh 

Có 14(45,2) 17(54,8) 
0,39 1,22(0,79-1,88) 

Không 64(37,0) 109(63,0) 

Chấn thương 
Có 17(63,0) 10(37,0) 

0,005 3,23(1,39-7,49) 
Không 61(34,5) 116(65,5) 

Nguyên nhân 

khác 

Có 4(33,3) 8(66,7) 
1,00* 0,86(0,38-1,96) 

Không 74(38,5) 118(61,5) 

Không biết 

nguyên nhân 

Có 39(32,0) 83(68,0) 
0,025 0,67(0,47-0,95) 

Không 39(47,6) 43(52,4) 

(*) Fisher's exact 

Nhận xét: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa chấn thương với trầm 

cảm, ở những trường hợp bị chấn thương thì có ti lệ bị trầm cảm là 63,0% cao 

hơn so với những trường hợp không bị chấn thương (tỉ lệ bị trầm cảm là: 34,5%) 

với P = 0,005 < 0,05. Ta cũng tìm thấy mối liên quan giữa trầm cảm với những 

trường hợp không biết nguyên nhân động kinh với P = 0,025 < 0,05. 
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3.4.13. Mối liên quan giữa trầm cảm với điện não đồ có sóng động kinh. 

Bảng 3.37. Mối liên quan giữa trầm cảm với điện não đồ (EEG) có sóng 

động kinh 

Điện não đồ Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Chưa phát hiện 

sóng động kinh 

27(28,4) 68(71,6) 

0,027
 

1,0 

Có sóng động 

kinh 

36(46,8) 41(53,2) 1,65(1,00-2,71) 

Sóng chậm 15(46,9) 17(53,1) 1,65(0,88-3,10 

Nhận xét: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên quan giữa sóng động kinh với 

trầm cảm, ở những trường hợp có sóng động kinh có tỉ lệ bị trầm cảm là 

46,8% và những trường hợp có sóng chậm có tỉ lệ bị trầm cảm là 46,9% 

trong khi đó chưa phát hiện sóng động kinh chỉ có 28,4% trường hợp bị trầm 

cảm với p = 0,027 < 0,05.  

3.4.17. Mối liên quan giữa trầm cảm với một số loại thuốc thường dùng. 

Bảng 3.38. Mối liên quan giữa trầm cảm với một số loại thuốc thường dùng 

Thuốc thường dùng 

Trầm cảm 

P 
PR(KTC 

95%) 
Có Không 

n(%) n(%) 

Valproate 

sodium 

Có 52(45,6) 62(54,4) 

0,015 1,58(1,08-2,31) 

Không 26(28,9) 64(71,1) 

Carbama-

zepine 

Có 9(36,0) 16(64,0) 

0,8 0,93(0,54-1,63) 

Không 69(38,6) 110(61,4) 
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Phenobarbital Có 10(47,6) 11(52,4) 

0,35 1,28(0,79-2,08) 

Không 68(37,2) 115(62,8) 

Phenytoine Có 36(38,3) 58(61,7) 

0,98 1,00(0,71-1,42) 

Không 42(38,2) 68(61,8) 

Nhận xét:  

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người có dùng thuốc Valproate 

sodium có tỉ lệ bị trầm cảm 45,6% cao hơn ở những người không dùng loại 

thuốc này 28,9%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với P = 0,015 < 

0,05. Tuy nhiên, chúng tôi chưa tìm thấy sự khác biệt giữa trầm cảm với 

việc sử dụng các loại thuốc Carbamazepine, Phenobarbital, Phenytoine. 

3.4.14. Mối liên quan giữa trầm cảm với loại trị liệu. 

Bảng 3.39. Mối liên quan giữa trầm cảm với loại trị liệu 

Loại trị liệu Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

Đơn trị liệu 60(34,5) 114(65,5) 

0,008
 

1,0 

Đa trị liệu 18(60,0) 12(40,0) 2,85(1,29-6,31) 

Nhận xét:  

Ti lệ những trường hợp điều trị theo phương pháp đa trị liệu bị trầm 

cảm (60%) cao hơn ở những trường hợp đơn trị liệu (34,5%). Sự khác biệt 

này có ý nghĩa thống kê với P = 0,008 < 0,05. 
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3.4.15. Mối liên quan giữa trầm cảm với số thuốc đã dùng    

Bảng 3.40. Mối liên quan giữa trầm cảm với số thuốc đã dùng 

Số thuốc đã 

dùng 

Trầm cảm P PR(KTC 95%) 

Có (%) Không (%) 

1 loại 47(33,3) 94(66,7) 

0,002
(*) 

1,0 

2 loại 25(43,9) 32(56,1) 1,32(0,81-2,13) 

3 loại trở lên 6(100) 0(0) 3,0(1,28-7,02) 

(*)Fisher's exact 

Nhận xét:  

Kết quả phân tích cho thấy số thuốc dùng càng nhiều thì tỉ lệ bệnh 

nhân bị trầm cảm càng cao, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với (P = 

0,002 < 0,05;  Fisher's exact). 

3.4.16. Hồi quy Logistic của trầm cảm dựa trên một số yếu tố: giới tính, 

bệnh nguyên động kinh, tiền sử, nguyên nhân động kinh, sóng động kinh, loại 

trị liệu, số thuốc đã dùng. 

Bảng 3.41. Hồi quy logistic của trầm cảm dựa trên các yếu tố liên 

quan: 

Đặc điểm 
 Trầm cảm 

PR KTC 95% P 

Giới tính 

Nam 1,0   

Nữ 1,81 0,89-3,64 0,098 

Nhóm tuổi 

≤ 30 tuổi 1,0   

31-45 tuổi 2,09 0,90-4,84 0,08 

> 45 tuổi 4,93 1,96-12,35 0,001 

Bệnh nguyên động 

kinh 

Căn nguyên ẩn 1,0   

Triệu chứng 2,29 1,13-4,63 0,021 
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Tiền sử trạng thái 

động kinh 

Không 1,0   

Có 1,42 0,68-2,96 0,35 

Nguyên nhân động 

kinh 

Nguyên nhân khác 1,0   

Chấn thương 1,99 0,71-5,59 0,18 

Sóng động kinh 

trên EEG 

Chưa phát hiện sóng bất 

thường 

1,0   

Có sóng động kinh 2,10 1,01-4,39 0,047 

Sóng chậm 1,46 0,55-3,84 0,39 

Loại trị liệu 

Đơn trị liệu 1,0   

Đa trị liệu 1,31 0,39-4,43 0,66 

Số thuốc đã dùng  2,08 0,90-4,78 0,086 

(PR: Tỉ số tỉ lệ; KTC: Khoảng tin cậy) 

Nhận xét: 

Để kiểm soát các yếu tố gây nhiễu, chúng tôi đã đưa 8 yếu tố có P < 

0,05 vào phương trình hồi quy đa biến nhằm tìm yếu tố liên quan đến rối 

loạn trầm cảm ở bệnh nhân động kinh. Sau khi khử các yếu tố nhiễu ta tìm 

được 3 yếu tố có liên quan đến rối loạn trầm cảm trên bệnh nhân động 

kinh trong mô hình hồi quy đa biến như sau: Kết quả phân tích cho thấy 

nhóm tuổi trên 45 tuổi có tỉ số tỉ lệ trầm cảm cao gấp 4,93 lần so với nhóm 

bệnh nhân có độ tuổi dưới 30 tuổi (KTC 95%: 1,96-12,35), đối với bệnh 

nguyên động kinh thì những trường hợp động kinh triệu chứng có tỉ số tỉ lệ 

trầm cảm cao gấp 2,29 lần so với nhóm căn nguyên ẩn (KTC 95%: 1,96-

12,35), nhóm có sóng động kinh trên điện não đồ có tỉ số tỉ lệ cao gấp 2,10 

lần so với nhóm chưa phát hiện có sóng bất thường (KTC 95%: 1,01-4,39). 
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Chương 4 

BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu:  

4.1.1. Đặc điểm dân số – xã hội của đối tượng nghiên cứu: 

 Giới:  

Trong nhóm nghiên cứu có 114 bệnh nhân nam (55,9%) và 90 bệnh 

nhân nữ (44,1%), tỉ lệ này có lẽ là do trong tiêu chuẩn chọn bệnh lứa tuổi 

nhằm vào các đối tượng dễ bị chấn thương đầu, sọ não và nhiễm trùng 

thần kinh, đây là nhóm nguyên nhân hay gặp nhất trong 204 bệnh nhân 

nghiên cứu [bảng 3.3]. Theo Hauser AW, thì nam giới trẻ tuổi là nhóm dễ 

bị các nguy cơ cho động kinh (ví dụ như chấn thương đầu, nhiễm trùng thần 

kinh trung ương. Cũng theo Hauser AW, có trường hợp ngoại lệ trong 

nghiên cứu từ Ecuador trong đó tỉ lệ nam-nữ là 0,8. Tuy nhiên nghiên cứu 

này không thể dùng để so sánh ở những bệnh nhân động kinh triệu chứng 

với nhóm những bệnh nhân động kinh không có yếu tố thúc đẩy 

(unprovoked seizures) [53]. Theo hầu hết các nghiên cứu về tần suất, thì 

sự khác biệt về giới trong động kinh là ít có nghĩa về thống kê. Sự hiện 

hữu của sự khác biệt nam/nữ trong các nghiên cứu gợi ý rằng nam giới có 

nguy cơ lớn hơn nữ giới trong động kinh vì có nhiều yếu tố nguy cơ hơn 

[53]. 

 Tuổi:  

Trong kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi trung bình của mẫu là 31,99 

tuổi. Nhỏ nhất là 15 tuổi, lớn nhất là 84 tuổi, tập trung ở lứa tuổi dưới 30 
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tuổi (61,8%) [bảng 3.1. và 3.2], theo y văn thì đây cũng là lứa tuổi hay gặp 

của động kinh có nguyên nhân ở những nước đang phát triển do tác động 

của các của các biến cố cộng dồn theo tuổi và các nguyên nhân khác gây 

chấn thương não bộ, nhiễm trùng thần kinh [14]. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi nguyên nhân thường gặp của động kinh cũng là chấn thương và 

nhiễm trùng thần kinh.Và đây cũng là lứa tuổi cần phải quan tâm về trầm 

cảm trong động kinh. Trong một nghiên cứu ở Canada thì trầm cảm ở bệnh 

nhân động kinh có tần suất trầm cảm cao ở nhóm người trẻ hơn là ở người 

lớn tuổi (>64 tuổi) [14]. 

 Khu vực cư trú:  

Có 108 bệnh nhân cư trú ở thành thị chiếm 52,9% đây cũng là khu 

vực thường gặp của động kinh có nguyên nhân do chấn thương do tai nạn 

giao thông và các nguyên nhân khác [bảng 3.4]. Theo y văn thì những đối 

tượng động kinh sống ở thành thị dễ bị những yếu tố văn hoá-xã hội ảnh 

hưởng đến chất lượng sống gây sự tự ty về bệnh tật là một yếu tố nguy cơ 

gây trầm cảm và ngược lại. 

 Tình trạng nghề nghiệp, học tập: 

Tình trạng nghề nghiệp, học tập không tốt cũng là yếu tố đưa đến 

trầm cảm ở bệnh nhân động kinh. Cơn động kinh làm giới hạn các hoạt 

động trong nghề nghiệp cũng như học tập do đó ảnh hưởng lớn đến chất 

lượng sống của bệnh nhân, tạo nên những khó chịu về tâm thần bao gồm 

cả trầm cảm [103]. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 26 bệnh nhân có 

tình trạng nghề nghiệp xấu, học tập kém chiếm 12,8%, đây cũng là một tỉ 

lệ khá cao [bảng 3.6]. 
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 Tình trạng hôn nhân:  

Tỉlệ trầm cảm thường cao hơn ở những đối tượng goá bụa, hoặc ly 

hôn, trong nghiên cứu của chúng tôi nhóm đối tượng này chỉ chiếm một tỉ 

lệ nhỏ (3,9%) [bảng 3.8]. 

4.1.2.  Đặc điểm lâm sàng của nhóm nghiên cứu: 

4.1.2.1. Căn nguyên động kinh (hội chứng động kinh):  

Trong 204 đối tượng nghiên cứu của chúng tôi có 02 bệnh nhân động 

kinh vô căn, có 122 bệnh nhân động kinh căn nguyên ẩn chiếm 59,8% và 

80 bệnh nhân động kinh triệu chứng chiếm 39,2% [bảng 3.9]. Theo Mark 

Manford [81], khi nghiên cứu tiền cứu trên 594 bệnh nhân động kinh mới 

được chẩn đoán thì phân loại hội chứng động kinh theo Hiệp Hội Quốc Tế 

Chống Động Kinh có các tỉ lệ: động kinh cục bộ vô căn chiếm tỉ lệ 1,2%; 

cục bộ triệu chứng chiếm tỉ lệ 16,2%; cục bộ căn nguyên ẩn chiếm 2,6%. 

Các hội chứng động kinh toàn thể bao gồm: vô căn- động kinh vắng ý thức 

chiếm tỉ lệ 2,2%; động kinh giật cơ thiếu niên chiếm 1,5%; vô căn không 

đặc hiệu chiếm 5,6%; động kinh toàn thể triệu chứng chiếm 1,5%; các hội 

chứng đặc hiệu với động kinh toàn thể chiếm tỉ lệ 0,3%. Hội chứng động 

kinh không rõ triệu chứng cơn động kinh cục bộ hay toàn thể chiếm 32%. 

Ở nghiên cứu của chúng tôi do tiêu chuẩn chọn bệnh là để chẩn đoán được 

trầm cảm và chỉ nhận những đối tượng trên 15 tuổi để làm nghiệm pháp 

Beck, và lứa tuổi được chọn này thường gặp là nhóm động kinh triệu 

chứng, và có căn nguyên ẩn. 

4.1.2.2. Tuổi khởi phát:  
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Theo y văn tuổi thường gặp động kinh là hai cực của đời người, và 

động kinh không do sốt (afebrile seizures) thường gặp ở người lớn tuổi do 

những nguy cơ gây động kinh dễ xảy ra ở họ như nhiễm trùng chấn thương 

đầu…[82]. Trong nghiên cứu của chúng tôi thì tuổi khởi phát tập trung ở 

nhóm trên 18 tuổi gồm 133 bệnh nhân (65,20%), và đây cũng là nhóm dễ 

gặp những nguyên nhân gây động kinh như đã kể trên, nhất là chấn thương 

đầu do tai nạn như ở nước ta [bảng 3.10]. 

4.1.2.3. Loại cơn theo phân loại cơn động kinh của HHQTCĐK: 

Ơ nghiên cứu này chúng tôi chỉ phân loại đơn giản theo loại cơn kết 

quả có 11 bệnh nhân có cơn cục bộ đơn giản (5,39%), 3 bệnh nhân có cơn 

cục bộ phức tạp, 10 bệnh nhân có cơn toàn thể (4,90%), 180 bênh nhân có 

cơn toàn thể hoá (88,24%) [bảng 3.11]. Sở dĩ có kết quả như vậy vì chúng 

tôi có gặp một số khó khăn vì bệnh sử không ghi nhận được đầy đủ hoặc 

bệnh nhân và người nhà có ít khả năng nhận biết, mô tả cơn, hoặc các cơn 

toàn thể hoá xảy ra quá nhanh. Theo Shad và cộng sự, thì có 7,7% bệnh 

nhân có cơn cục bộ đơn giản; 35,5% bệnh nhân có cơn cục bộ phức tạp; 

56,8% bệnh nhân có cơn cục bộ toàn thể hoá thứ phát của 259 cơn loại cục 

bộ (53,6%) tổng số cơn. Về loại cơn động kinh toàn thể thì gồm tất cả 195 

cơn, chiếm 40,4 % tất cả các loại cơn trong đó bao gồm: vắng ý thức 

(3,1%), giật cơ (20,5%), co giật (0,5%), co cứng (4,1%), co cứng- co giật 

(68,7%), mất trương lực (3,1%). Và loại cơn không phân loại được chiếm 

6% tổng các loại cơn [103]. 

Một nghiên cứu ở Thái Nguyên, Việt Nam, ghi nhận tỉ lệ cơn động 

kinh co cứng- co giật toàn thể là 54%, cơn cục bộ đơn giản là 27,5% và cục 
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bộ phức tạp là 18,3% [9]. So với nghiên cứu của chúng tôi thì cơn cục bộ ở 

nghiên cứu này có tỉ lệ thấp hơn. Sự khác biệt này có thể là do tiêu chuẩn 

chọn bệnh khác nhau. 

Một nghiên cứu khác ở Hà Tây, Việt Nam thì thấy rằng cơn động kinh 

toàn thể chiếm 74,8%, trong đó 84,5% là cơn co cứng- co giật toàn thể, 

6,8% là cơn vắng ý thức, 1,1% là cơn tăng trương lực, 3% là cơn mất 

trương lực, 4,5% là cơn giật cơ. Cơn cục bộ chiếm 21,5%, trong đó cơn cục 

bộ đơn giản chiếm 75%. Còn 3,7% không phân loại được cơn động kinh 

[1]. 

Nghiên cứu Elisabete, ở Brazil trên 28 bệnh nhân nam và 32 nữ chọn 

từ những người bị động kinh từ hai năm trở lên, các bệnh nhân được phân 

loại theo Hiệp Hội Chống Động Kinh Quốc Tế thì thấy có 51 đối tượng 

(84,6%) là cơn cục bộ, 34 trong số những bệnh nhân này có cơn toàn thể 

hoá. Chín bệnh nhân (15,45%) có cơn toàn thể nguyên phát. Trong 51 

bệnh nhân có cơn cục bộ, 35 người (67,4%) là động kinh thuỳ thái dương 

[40]. 

Fong và cộng sự trong một nghiên cứu trên 736 bệnh nhân động kinh 

từ 15 tuổi trở lên đã ghi nhận: loại cơn động kinh cục bộ chiếm 408 

(55,4%) bệnh nhân, loại cơn toàn thể chiếm 285 (38,7%), có 43 (5,8%) 

không phân loại được [44]. Các cơn co cứng- co giật toàn thể và cục bộ 

toàn thể hoá thứ phát là các loại cơn thường gặp nhất. Trong nghiên cứu 

của chúng tôi do lứa tuổi của nhóm mẫu gần giống của nghiên cứu này, 

nên kết quả cũng gần tương tự như của họ. 
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 Trong nghiên cứu này của chúng tôi, vì điều kiện lấy mẫu và mục 

tiêu của nghiên cứu nên chúng tôi chỉ phân loại thành những nhóm với tỉ lệ 

như đã nêu trong bảng kết quả trên. 

4.1.2.4. Nguyên nhân gây động kinh: 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, thì đa số bệnh nhân sau khi thực hiện 

các phương pháp chẩn đoán hình ảnh học là chưa tìm thấy nguyên nhân 

gây động kinh (121 bệnh nhân chiếm 59,31%), còn lại 31 bệnh nhân có 

nguyên nhân là nhiễm trùng thần kinh (15,20%), chấn thương có 27 bệnh 

nhân chiếm 13,24%, xơ cứng hồi hải mã có 5 bệnh nhân (2,45%), 7 bệnh 

nhân dị dạng mạch máu não chiếm (3,43%), nguyên nhân khác có 14 bệnh 

nhân chiếm (6,37%) [bảng 3.17]. 

Theo Dale C, Hesdorffer, thì có nhiều yếu tố nguy cơ đã được nhận 

biết cho động kinh ở người trưởng thành: chấn thương đầu, nhiễm trùng hệ 

thần kinh trung ương, bệnh lý ác tính của hệ thần kinh trung ương, bệnh lý 

mạch máu não… Chấn thương đầu làm gia tăng nguy cơ cho động kinh về 

sau, nhất là đối với những chấn thương nặng. Tương tự như những chấn 

thương xuyên sọ, động kinh có thể là nguyên nhân của quá trình phẩu 

thuật thần kinh đầu [36]. Trong nghiên cứu này các tác giả loại trừ những 

bệnh nhân co giật trước tổn thương đầu, sự gia tăng nguy cơ co giật là có 

liên quan đến độ nặng của tổn thương [36]. Nhiễm trùng hệ thần kinh trung 

ương, như viêm não và viêm màng não là có liên quan đến nguy cơ gia 

tăng động kinh. Trong số những trẻ em với cơn động kinh cục bộ phức tạp, 

thì có sự gia tăng nguy cơ co giật gấp 31 lần khi có kết hợp với viêm não 

do siêu vi.  Cũng trong nghiên cứu này, trên những bệnh nhân với mọi lứa 
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tuổi về sự phát triển của động kinh, thì nhiễm trùng thần kinh trung ương 

làm gia tăng nguy cơ động kinh lên 11 lần [36].Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, ngoài những trường hợp chưa tìm được nguyên nhân (chiếm tỉ lệ 

cao nhất), thì những nguyên nhân chấn thương đầu và nhiễm trùng thần 

kinh trung ương là những nguyên nhân thường gặp nhất ở người trưởng 

thành, cũng tương tự như những nghiên cứu trên. Ngoài ra, trong nghiên 

cứu của chúng tôi cũng có gặp một số nguyên nhân khác có tỉ lệ thấp hơn 

như: xơ cứng hồi hải mã (2,45%), dị dạng mạch máu não (3,43%) và một 

số nguyên nhân khác chiếm 6.37%. 

4.1.2.5. Điện não đồ:  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, kết quả điện não đồ ngoài cơn ở 

những bệnh nhân động kinh trong giới hạn bình thường có tỉ lệ khá cao 

(46,57%), có 37,75% bệnh nhân có kết quả điện não có sóng động kinh 

phù hợp với lâm sàng. Vị trí xuất hiện của sóng động kinh, cũng như những 

sóng bất thường: cao nhất là vùng thái dương (15,20%), kế đến là lan toả 

cả hai bán cầu (12,75%), vùng trán (9,38%), vùng đính (3,92%), vùng 

chẩm (2,94%) [bảng 3.20]. Định vị ổ động kinh theo điện não đồ đôi lúc 

không đúng theo ổ bệnh lý khi chẩn đoán bằng chụp cắt lớp điện toán hay 

chụp cộng hưởng từ. Như theo nghiên cứu của Fogarasi thì vị trí của ổ sóng 

động kinh có thể ở vị trí khác không đúng với vị trí bất thường trên chụp 

cộng hưởng từ hay chụp cắt lớp phát xạ Positron (PET) [43]. 
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4.2. Tỉ lệ trầm cảm trong nhóm nghiên cứu: 

Trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ trầm cảm trong nhóm gồm 204 

bệnh nhân là 38,2%, đây là một tỉ lệ khá cao và cũng tương đương với các 

nghiên cứu các nghiên cứu của các tác giả khác [bảng 3.21]. 

Trong một nghiên cứu ở Iran của Amir Shabani và cộng sự, gồm 60 

bệnh nhân đã được chẩn đoán động kinh ở một bệnh viện ở Tehran, về 

những rối loạn tâm thần thường đi kèm với động kinh. Họ đã nhân thấy 

rằng trong số những rối loạn tâm thần thì trầm cảm là bệnh lý đi kèm 

thường gặp nhất ở bệnh nhân động kinh chiếm 33%, tỉ lệ này cũng tương 

tự trong nghiên cứu của chúng tôi [16]. 

Theo Kessler thì tỉ lệ của trầm cảm chủ yếu trong dân số chung vào 

khoảng 3,7-6,7% và trầm cảm thứ yếu (nhẹ) từ 2,1- 3,8% [69]. Còn theo y 

văn thì trầm cảm nặng chiếm 4% dân số chung, và ở người lớn 10-15% có 

ít nhất một cơn trầm cảm nặng trong cuộc đời [4], [10], [49]. Những nghiên 

cứu gần đây cho thấy rằng có tỉ lệ trầm cảm ở những bệnh nhân trầm cảm 

cao hơn một cách rõ rệt. Ví dụ như một nghiên cứu trên một dân số nghiên 

cứu lớn ở Canada cho thấy tỉ lệ bị trầm cảm ở bệnh nhân động kinh là 

22,2% [111].  

Ettinger và cộng sự nghiên cứu thấy rằng có sự tồn tại của các triệu 

chứng trầm cảm trong một nghiên cứu đoàn hệ gồm 775 bệnh nhân động 

kinh và ông thấy rằng tỉ lệ mắc trầm cảm của nhóm này là khá lớn 

(36,5%) [41].  

Một nghiên cứu của Vitoroff và cộng sự trên 60 bệnh nhân bị động 

kinh cục bộ phức tạp khó trị thì 35 (58%) bệnh nhân với động kinh thuỳ 
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thái dương có bệnh sử tồn tại những giai đoạn trầm cảm nặng hoặc những 

rối loạn trầm cảm khác theo tiêu chuẩn DSM-III-R [115]. Jones và cộng sự 

trong một nghiên cứu gồm 199 bệnh nhân ngoại trú, họ tìm thấy có 67 

bệnh nhân đạt tiêu chuẩn DSM-IV về rối loạn khí sắc/hoặc rối loạn lo âu, 

trong đó 37(19%) bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm chủ yếu, 

17 (8,5%) bệnh nhân có hỗn hợp trầm cảm chủ yếu và rối loạn lo âu [63]. 

Một nghiên cứu gần đây của Kanner xác định rằng có một tỉ lệ cao của 

trầm cảm xuất hiện ở những bệnh nhân  động kinh, gây ra bởi sự trầm 

trọng của cơn động kinh, việc điều trị, vấn đề về xã hội [69]… 

Nghiên cứu của Elisabete và cộng sự ở Brazil trên 60 đối tượng là 

bệnh nhân động kinh (28 nam, 32 nữ) được theo dõi trong vòng 2 năm ở 

bệnh viện của trường Đại học Campinas. Các tác giả dùng bảng đánh giá 

trầm cảm Beck (BDI: Beck Depression Inventory) gồm 21 mục để đo 

lường mức trầm cảm. Kết quả cho thấy có 31,6% bệnh nhân bị trầm cảm, 

đây là một tỉ lệ tương đương với các nghiên cứu khác [40]. 

Trong nghiên cứu về những yếu tố nguy cơ trầm cảm ở bệnh nhân 

động kinh trên 203 đối tượng bị động kinh ở Ba lan, Albena và cộng sự 

thấy rằng có 100 bệnh nhân động kinh (49,2%) bị những giai đoạn trầm 

cảm trong đó: rối loạn khí sắc nặng (trầm cảm nặng) có 76 bệnh nhân 

chiếm 37,4%, và có 24 bệnh nhân chiếm 11,8% trầm cảm nhẹ [13]. 

Nhìn lại các nghiên cứu trên chúng tôi thấy rằng tỉ lệ trầm cảm ở 

những bệnh nhân động kinh là khá cao, và trong kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi thì tỉ lệ này cũng tương đương. Về mức độ của trầm cảm (tính 

theo bảng đánh giá trầm cảm Beck), thì trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ 
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có những bệnh nhân bị trầm cảm mức độ vừa và nhẹ, trong khi nghiên cứu 

của Albena (Ba Lan) thì tỉ lệ của trầm cảm nặng là khá cao. Điều này có 

thể do yếu tố xã hội, con người… ở mỗi đất nước, nền văn minh là khác 

nhau, ví dụ ở xã châu Au, Mỹ…người ta coi việc lái xe, sinh hoạt hằng 

ngày, việc làm, việc kỳ thị… đối với bệnh nhân động kinh là quan trọng; 

trong khi ở nước ta những trở ngại này chưa được người bệnh và xã hội 

quan tâm nhiều. 

4.3. Những biểu hiện lâm sàng của trầm cảm trên bệnh nhân động 

kinh:  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, những triệu chứng chính của giai 

đoạn trầm cảm nặng như khí sắc trầm cảm (27,0%), mất hứng thú (24,2%) 

chiếm tỉ lệ khá cao ở chung của cả nhóm nghiên cứu gồm cả 204 đối 

tượng. Các triệu chứng như mệt mỏi (57,4%), thiếu quyết đoán và giảm 

tập trung (36,8%), kích động (30,9%), đánh giá thấp bản thân (29,9%) 

cũng khá cao trong các bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi. Một triệu 

chứng quan trọng cần phải chú ý nhiều ở bệnh nhân động kinh đó là ý nghĩ 

tự sát và khuynh hướng tự sát, trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ này là 

1,5% đây là điều đáng quan tâm vì nó là một biểu hiện nặng cần cấp cứu ở 

bệnh nhân trầm cảm [bảng 3.23]. 

Theo Mendez, thì những bệnh nhân động kinh có trầm cảm thì họ có 

ít rối loạn về thần kinh như lo lắng, cảm giác tội lỗi, sự vô vọng, chậm 

chạp, rối loạn dạng cơ thể. Tuy nhiên, họ lại có những triệu chứng về tâm 

thần hơn như: hoang tưởng, ảo giác. Giữa những giai đoạn trầm cảm nặng 
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thì những bệnh nhân này thường có rối loạn khí sắc với: cáu kỉnh, không 

vui vẻ [85].  

Theo Kanner thì các triệu chứng trầm cảm đã được nhận biết từ lâu, 

nhưng chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống, sự phát hiện các triệu 

chứng này thường là khó xác định khi chúng không xảy ra cùng thời gian 

với cơn động kinh [67]. Tần suất của những triệu chứng trầm cảm đã được 

phát hiện trong một nghiên cứu thực hiện ở Chicago trong 100 bệnh nhân 

với động kinh kháng trị [69]. Trong nghiên cứu này thời gian sau cơn được 

xác định là 72 giờ. Những triệu chứng xảy ra trong cả hai giai đoạn sau cơn 

(postictal) và giữa các cơn (interictal) cũng đã được xác định và so sánh độ 

nặng ở những giai đoạn này [69]. Có sự liên quan rõ ràng giữa tiền sử của 

trầm cảm và những triệu chứng: vô vọng, ý tưởng tự sát, sự tự phản kháng 

(self- deprecation), cảm giác có tội [69]. Trong 100 bệnh nhân, có 43 bệnh 

nhân trên có 43 người trầm cảm 2/3 số đó có các triệu chứng kéo dài trung 

bình khoảng 24 giờ. Hai mươi lăm bệnh nhân có rối loạn khí sắc và 11 

bệnh nhân có rối loạn lo âu. 

Các nhà nghiên cứu thấy rằng có sự liên quan giữa tiền sử trầm cảm 

và sự hiện hữu của những triệu chứng trầm cảm trên bệnh nhân động kinh 

như: sự vô vọng, ý tưởng tự sát, sự tự phản kháng, và cảm giác tội lỗi. 

Trong những bệnh nhân này có 07 bệnh nhân có ý tưởng tự sát thụ động và 

chủ động, trong đó có 05 bệnh nhân chỉ có ý tưởng tự sát thụ động. 
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Bảng 4.1. Số bệnh nhân có các triệu chứng trầm cảm (nghiên cứu 10  bệnh 

nhân ở Trung tâm Động kinh ở Chicago Hoa Kỳ) [69]. 

Triệu chứng Số ca bệnh (n) 

Tổng số người có triệu chứng trầm cảm 43 

Dễ bị kích thích 30 

Khó dung nạp sự thất bại 36 

Mất hứng thú 32 

Vô vọng 25 

Bất lực 31 

Cơn khóc lóc 26 

Ý tưởng tự sát 13 

Ý nghĩ tự sát thụ động 13 

Ý nghĩ tự sát chủ động 8 

Cảm giác tự phản kháng 27 

Cảm giác có tội 23 

 

Blummer đã xác định một sự rối loạn khí sắc ở bệnh nhân động kinh 

trong đó các triệu chứng có khuynh hướng xen kẽ với nhau. Trung bình 

những bệnh nhân này có năm trong những triệu chứng sau [26]: 

 Khí sắc trầm cảm. 

 Thiếu năng lực. 

 Mất ngủ. 

 Sợ hải. 

 Lo âu. 
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 Kích thích quá mức. 

 Khí sắc phấn khích. 

Caplan và cộng sự thì tin rằng trầm cảm ở trẻ em và thiếu niên động 

kinh có biểu hiện khác với trầm cảm ở người trưởng thành bị động kinh, 

mặc dù một số thiếu niên động kinh có trầm cảm có thể có biểu hiện giống 

như ở người trưởng thành. Họ thấy rằng ở thiếu niên với động kinh có trầm 

cảm thường thì không có biểu hiện buồn bã và trầm cảm có thể thấy với 

những triệu chứng sau [32]: 

 Dễ bị kích thích. 

 Chống đối.  

 Gay hấn, gây gổ. 

 Tức giận.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, các biểu hiện thấy được ở những đối 

tượng nghiên cứu có trầm cảm thường là phù hợp với các tiêu chuẩn của 

DSM-IV, tuy nhiên về tiêu chuẩn về thời gian kéo dài của các triệu chứng 

thì có nhiều trường hợp không đủ tiêu chuẩn của DSM-IV về giai đoạn 

trầm cảm nặng (thời gian tồn tại của các triệu chứng ít nhất là phải 2 tuần), 

trong nghiên cứu của chúng tôi có nhiều trường hợp các triệu chứng kéo 

dài khoảng 7-10 ngày. Ngoài ra, theo Kanner và cộng sự ở những bệnh 

nhân động kinh có những giai đoạn trầm cảm đủ nặng đáng để điều trị 

bằng thuốc thường có biểu hiện lâm sàng bao gồm: mất hứng thú (có kèm 

theo hoặc không kèm theo vô vọng), mệt mỏi, lo lắng, dễ bị kích thích, khí 
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sắc dễ thay đổi… Nhiều bệnh nhân còn có những biểu hiện thay đổi về sự 

thèm ăn và giấc ngủ, có vấn đề về tập trung. Hầu hết các triệu chứng được 

mô tả với diễn biến tăng lên rồi giảm, với sự lặp lại, xảy ra rãi rác, có 

những giai đoạn không có triệu chứng kéo dài trong nhiều ngày [65]. 

Tự sát là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở những 

bệnh nhân động kinh có trầm cảm. Robertson xem xét lại 17 nghiên cứu 

có liên quan đến việc tử vong ở bệnh nhân động kinh, ông thấy rằng tỉ lệ 

tự sát ở những bệnh nhân này cao gấp 10 lần so với dân số chung [98]. Mới 

đây Rafnsson và cộng sự, trong một nghiên cứu đoàn hệ ở Iceland đã tìm 

thấy rằng tự sát là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở bệnh nhân động 

kinh [95]. 

Như vậy, theo nhiều nghiên cứu khác nhau thì các biểu hiện của trầm 

cảm ở bệnh nhân động kinh có khác nhau về hình ảnh lâm sàng cũng như 

về thời gian kéo dài của các triệu chứng. Tuy nhiên, nói chung hầu hết các 

nghiên cứu đều cho thấy đa số các bệnh nhân đều đủ tiêu chuẩn để chẩn 

đoán là trầm cảm theo DSM-IV, mặc dù cũng có một bệnh nhân được chẩn 

đoán là trầm cảm không điển hình [85]. Một điểm đáng lứu ý là tỉ lệ bệnh 

nhân có ý tưởng tự sát và hành vi tự sát, là một biểu hiện cần phải chú tâm 

đến ở bệnh nhân động kinh, vì như các nghiên cứu đã nêu ở trên thì đây là 

nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở những bệnh nhân này. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, tỉ lệ của bệnh nhân có ý tưởng tự sát hay hành vi tự sát 

không cao bằng ở những nghiên cứu của các tác giả khác, điều này có thể 

là do các đặc điểm: yếu tố xã hội, tính cách của con người, nền văn hoá, 

mặc cảm bệnh tật… khác nhau của nước ta và các nước khác. Tuy nhiên, 
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đây cũng là tỉ lệ cao so với dân số chung, do đó chúng ta cần phải phát 

hiện và điều trị nhằm làm giảm nguy cơ tự sát thành công và giảm tỉ lệ tử 

vong ở bệnh nhân động kinh. 

4.4. Mối liên quan giữa một số yếu tố với trầm cảm trên bệnh nhân 

động kinh: 

4.4.1. Mối liên quan giữa trầm cảm trên bệnh nhân động kinh và nhóm 

tuổi: 

Trong nghiên cứu của chúng tôi số người động kinh bị trầm cảm 

chiếm đến 65,7% ở độ tuổi trên 45 tuổi, và tỉ lệ này thấp nhất ở lứa tuổi 

dưới 30 tuổi. Kết quả kiểm định cho thấy có sự khác biệt giữa các nhóm 

tuổi và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh (với P<0,001), như vậy có sự liên 

quan giữa nhóm tuổi (>45 tuổi) và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh [bảng 

3.25]. 

Trong nghiên cứu của Kanitpong Phabphal và cộng sự ở Thái Lan, 

trên 126 bệnh nhân động kinh, với tỉ trầm cảm ở những đối tượng này là 

20%, trong khi đi tìm sự liên quan giữa trầm cảm ở bệnh nhân động kinh 

và tuổi của họ cho thấy rằng không có mối liên hệ giữa hai biến số này 

[70]. 

Nghiên cứu của Asadi-Pooya và cộng sự [19], gồm 200 bệnh nhân 

được chẩn đoán động kinh, trong bệnh viện và ngoại trú, lứa tuổi 40±16 

tuổi, và họ thấy không có mối liên quan rõ ràng giữa lứa tuổi và trầm cảm 

trên bệnh nhân động kinh. 

Một nghiên cứu khác ở Pakistan, của Aaziz- ur- Rehman Yousazai và 

cộng sự trên 100 bệnh nhân gồm 55 nam, 45 nữ, 60% bệnh nhân trong mẫu 
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nghiên cứu này được phát hiện là trầm cảm dựa trên tiêu chuẩn chẩn đoán 

trầm cảm của ICD- 10, không có bệnh nhân nào được cho dùng thuốc 

chống trầm cảm. Trong nghiên cứu này các tác giả muốn tìm sự liên quan 

của các biến số: tuổi, giới tính… với các biến số về lâm sàng của trầm cảm 

trên bệnh nhân động kinh, và họ thấy rằng không có sự liên quan giữa 

trầm cảm và lứa tuổi của bệnh nhân [11]. 

Nghiên cứu hồi cứu của David E. Friedman và cộng sự trên 192 bệnh 

nhân được chẩn đoán trầm cảm bằng bảng điều tra những rối loạn trầm 

cảm dành cho động kinh (NDDI- E). Các tác giả phát hiện được 28,6% 

bệnh nhân bị trầm cảm và không thấy sự liên quan rõ ràng giữa lứa tuổi và 

trầm cảm ở bệnh nhân động kinh [37]. 

Tuy nhiên, theo y văn thì trầm cảm thường xuất hiện với tần suất cao 

ở bệnh nhân lớn tuổi, trong nghiên cứu này của chúng tôi thì tỉ lệ trầm cảm 

cao ở nhóm bệnh nhân trên 45 tuổi là kết quả khá phù hợp với y văn [50]. 

Như vậy, kết quả của các nghiên cứu trên đều không tìm thấy sự liên 

quan giữa lứa tuổi và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh khác với kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi. Điều này cũng có thể giải thích là do môi 

trường, yếu tố chủng tộc học, cũng như các yếu tố về xã hội… tác động lên 

người động kinh khác nhau ở từng đất nước khác nhau, và những yếu tố 

này ảnh hưởng đến chất lượng sống, làm tác động đến những yếu nguy cơ 

gây trầm cảm ở bệnh nhân động kinh (như chúng tôi đã giải thích ở phần tỉ 

lệ trầm cảm nặng). 
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4.4.2. Mối liên quan giữa trầm cảm trên bệnh nhân động kinh và giới 

tính: 

Không nhiều nghiên cứu quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, 

Altshuler và cộng sự thấy rằng những bệnh nhân nam với động kinh thuỳ 

thái dương có điểm trầm cảm BDI cao nhất [15]. Trong nghiên cứu của 

Strauss và cộng sự, thì thấy rằng những bệnh nhân nam với ổ động kinh 

bên trái thì dễ bị trầm cảm hơn phái nữ [108]. Một số tác giả khác cũng 

nhận thấy bệnh nhân động kinh nam có biểu hiện trầm cảm cao hơn nữ 

giới [15], [85], và có suy nghĩ tự làm hại mình [54]. 

Trong một nghiên cứu mới đây ở Thổ Nhĩ Kỳ trên 30 bệnh nhân động 

kinh được điều trị ở khu lâm sàng thần kinh và test MINI (Mini 

International Neuropsychiatric Interview), các tác giả thấy rằng có sự khác 

biệt rõ ràng giữa nam và nữ khi đi tìm sự liên quan giữa giới tính và trầm 

cảm trên bệnh nhân động kinh (nam cao hơn nữ) [20]. 

Ngược lại, trong nghiên cứu của Standage và Fenton đã tìm thấy số 

bệnh nhân nữ động kinh mắc trầm cảm cao hơn nam giới (mặc dù không 

khác biệt nhiều) [107]. Và trong một số nghiên cứu khác, cũng báo cáo 

những bệnh nữ bị động kinh thì tần suất mắc trầm cảm cao hơn [56], [103].  

Tuy nhiên, những nghiên cứu khác còn lại không tìm thấy sự khác 

biệt rõ ràng giữa giới tính và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh [99], 

[115]. Nghiên cứu của Elisabete và cộng sự ở Brazil trên 60 đối tượng là 

bệnh nhân động kinh (28 nam, 32 nữ) khi phân tích sự liên quan giữa giới 

tính và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh bằng phép kiểm Fisher’s exact 

đã thấy rằng không có sự khác biệt giữa nam và nữ ( với P=0,164) [40]. 
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Nghiên cứu khác của Asadi-Pooya và cộng sự, gồm 200 bệnh nhân được 

chẩn đoán động kinh, với phân tích hồi qui logistic thì thấy rằng không có 

sự liên giữa giới tính và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh [19]. Nghiên cứu 

ở Thái Lan của Kanitpong Phabphal và cộng sự cũng có kết quả tương tự 

như các nghiên cứu trên [70]. Nghiên cứu khác ở Ba Lan, của Albena G, 

Grzyb A và cộng sự trên 203 bệnh nhân gồm 117 nữ và 86 nam, trầm cảm 

được chẩn đoán theo ICD- 10, xác định độ nặng BDI và các tác giả đã 

không tìm thấy sự liên quan rõ ràng giữa trầm cảm và giới tính [13]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có sự liên quan giữa trầm 

cảm ở bệnh nhân động kinh với giới tính (P = 0,028 < 0,05) trong đó tỷ lệ 

bị trầm cảm ở nam là 31,6% và ở nữ là 46,7% [bảng 3.26]. Như vậy, 

nghiên cứu của chúng tôi có kết quả tương tự với các nghiên cứu của 

Standage và Fenton [107].  

Mặc dù những nghiên cứu khác nhau có kết quả không đồng nhất. 

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu quan tâm đến giới tính đều tìm thấy 

nam giới động kinh có nguy cơ lớn bị trầm cảm. Điều này thật sự là quan 

trọng vì theo y văn, những nghiên cứu ở người trầm cảm mà không động 

kinh thì thấy rằng có sự gia tăng tần suất trầm cảm ở nữ giới [49]. 

4.4.3. Mối liên quan giữa trầm cảm trên bệnh nhân động kinh và tuổi khởi 

bệnh: 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, đa số trường hợp khởi bệnh động 

kinh trên 18 tuổi. Tuy nhiên, tỉ lệ mắc trầm cảm cao nhất là nhóm khởi 

bệnh từ 13 đến 18 tuổi (45,0%), sau đó là nhómk hởi bệnh dưới 5 tuổi 

(42,9%), tiếp theo là nhóm khởi bệnh trên 18 tuổi (36,84%), tỉ lệ này thấp 
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nhất ở nhóm từ 5- 12 tuổi. Nhưng theo kết quả kiểm định thì chưa tìm thấy 

sự liên quan giữa trầm cảm trên bệnh nhân động kinh và tuổi khởi phát 

bệnh (với P= 0,67>0,05) [bảng 3.27]. 

Trong nghiên cứu của Elisabete và cộng sự ở Brazil trên 60 đối tượng 

là bệnh nhân động kinh, là một trong ít nghiên cứu có quan tâm đến biến 

số tuổi khởi bệnh, các tác giả đã ghi nhân rằng không có sự khác biệt giữa 

tuổi khởi bệnh và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh [40]. Một nghiên 

cứu khác của Ayhan BiÝLGiÝÇ và cộng sự ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có kết 

luận là không có sự liên quan giữa thời gian kéo dài của việc mắc bệnh, 

tuổi khởi bệnh với trầm cảm trên bệnh nhân động kinh [20]. Nghiên cứu ở 

Thái Lan của Kanitpong Phabphal và cộng sự cũng cho thấy không có sự 

liên quan rõ ràng giữa tuổi khởi phát, thời gian mang bệnh và trầm cảm 

trên bệnh nhân động kinh [70]. Nghiên cứu khác ở Ba Lan, của Albena G, 

Grzyb A và cộng sự trên 203 bệnh nhân với thời gian mắc động kinh từ 20- 

580 tháng, cũng không tìm thấy sự liên quan giữa trầm cảm trên bệnh nhân 

động kinh và tuổi khởi bệnh [13]. 

Tuy có vài nghiên cứu tìm thấy có sự liên quan giữa sự khởi phát 

muộn và trầm cảm [34], còn lại phần lớn các nghiên cứu khác đều không 

tìm thấy sự liên quan với tuổi khởi phát [11], [13], [85], [99], [107], [115], 

hoặc là khoảng thời gian mắc bệnh [16]. 

Như vậy, nghiên cứu của chúng tôi cũng không tìm thấy sự liên quan 

giữa tuổi khởi bệnh và trầm cảm ở những bệnh nhân động kinh, tương tự 

như những nghiên cứu của Elisabete và cộng sự ở Brazil [40], Ayhan 

BiÝLGiÝÇ và cộng sự ở Thổ Nhĩ Kỳ [20], ở Thái Lan của Kanitpong 
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Phabphal [70], ở Ba Lan của Albena G, Grzyb A [13] và những nghiên cứu 

khác [85], [99], [107]. 

4.4.4. Mối liên quan giữa khu vực cư trú và trầm cảm trên bệnh nhân 

động kinh: 

Với mục đích tìm sự liên quan giữa môi trường sống, ảnh hưởng của 

các yếu tố tâm thần- xã hội và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh, chúng 

tôi đã chia khu vực cư trú của bệnh nhân thành hai nhóm thành thị và nông 

thôn (với P=0,93>0,05) [bảng 3.28]. Tuy nhiên, theo kết quả phân tích 

chúng tôi không tìm thấy sự liên quan giữa khu vực sinh sống và trầm cảm 

trên bệnh nhân động kinh. Một nghiên cứu nhỏ của Murray và cộng sự 

trên 26 bệnh nhân động kinh, các tác giả thấy trầm cảm là một bệnh lý 

thường đi kèm với động kinh, và họ không tìm thấy sự liên quan giữa môi 

trường sống và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh [90]. 

4.4.5. Mối liên quan giữa trầm cảm ở bệnh nhân động kinh và học vấn 

của bệnh nhân: 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, đa số bệnh nhân tập trung ở nhóm 

trình độ học vấn trung học cơ sở, trung học phổ thông (61,54% và 65,45%). 

Qua kết quả kiểm định, chúng tôi không tìm thấy sự liên quan giữa trình 

độ học vấn và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh [bảng 3.29]. 

Nghiên cứu ở Thái Lan của Kanitpong Phabphal và cộng sự, các tác 

giả đã chia trình độ học vấn của bệnh nhân theo: tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông, cử nhân, nghiên cứu sau đại học, thất học… khi các 

tác giả đi tìm sự liên quan của trình độ học vấn và trầm cảm ở bệnh nhân 
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động kinh thì họ thấy không có sự liên quan rõ ràng giữa hai biến số này 

[70]. 

Tương tư, nghiên cứu của Elisabete và cộng sự ở Brazil, khi nghiên 

cứu trên 60 bệnh nhân, các tác giả phân trình độ học vấn theo: trung học 

cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng… và họ cũng không tìm thấy sự liên 

quan của trình độ học vấn và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh [40]. 

Một nghiên cứu khác đến từ Iran của Amir Shabani, Behnoosh Dashti 

gồm 60 bệnh nhân động kinh cũng có kết quả giống như hai nghiên cứu 

trên, khi các tác giả phân chia trình độ học vấn: làm thuê, tốt nghiệp phổ 

thông trung học, cao đẳng,… [16]. 

Nghiên cứu của Asadi-Pooya AA, và Sperling MR cũng Hoa kỳ cũng 

không tìm thấy sự liên quan giữa trình độ học vấn và trầm cảm trên bệnh 

nhân động kinh [19]. 

Như vậy, nghiên cứu của chúng tôi có kết quả tương tự với những 

nghiên cứu của Kanitpong Phabphal [70], Elisabete và cộng sự ở Brazil 

[40], và của Amir Shabani, Behnoosh Dashti [16] là không tìm thấy sự liên 

quan rõ ràng giữa trình độ học vấn và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh. 

4.4.6. Mối liên quan giữa trầm cảm và tình trạng kinh tế: 

Với ý định tìm sự ảnh hưởng của tình trạng tài chánh, thu nhập của 

bệnh đến trầm cảm trên bệnh nhân động kinh, chúng tôi đã phân chia bệnh 

nhân thành ba nhóm: khá giả, trung bình và khó khăn. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy trong nhóm khá giả tỉ lệ mắc động kinh cao hơn các nhóm khác, 

tuy nhiên, khi dung phép kiểm Fisher’s exact thì chúng tôi chưa tìm thấy sự 
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khác biệt giữa ba nhóm và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh (với 

P=0,22>0,05) [bảng 3.30]. 

Trong nghiên cứu của Elisabete và cộng sự ở Brazil, khi các tác giả đi 

tìm sự tác động của vấn đề tài chánh lên trầm cảm trong 60 bệnh nhân 

động kinh thì kết quả cho thấy rằng không có sự liên quan rõ ràng giữa hai 

biến số này [40]. 

Nghiên cứu ở Thái Lan của Kanitpong Phabphal và cộng sự, có quan 

tâm đến tình trạng kinh tế- xã hội của 126 bệnh nhân động kinh. Các tác 

giả cũng không tìm thấy sự liên quan giữa tình trạng kinh tế và trầm cảm 

trên bệnh nhân động kinh [70]. 

Một nghiên cứu khác ở Pakistan của Aaziz- ur- Rehman Yousafzai, 

Abdul Wahab Yousafzai và cộng sự trên 100 bệnh nhân thì quan tâm đến 

ảnh hưởng của thu nhập đến trầm cảm ở những bệnh nhân động kinh. Các 

tác giả đã tìm thấy sự liên quan giữa thu nhập của bệnh nhân và trầm cảm 

[11]. 

Nghiên cứu của chúng tôi có kết quả tương tự với nghiên cứu ở Thái 

Lan của Kanitpong Phabphal và cộng sự [70] và nghiên cứu của Elisabete 

và cộng sự ở Brazil [40]. Tuy nhiên, nghiên cứu ở Pakistan thì có kết quả 

ngược lại [11]. Điều này cũng có thể lý giải là do tình trạng kinh tế, xã hội 

ở mỗi đất nước khác nhau thì ảnh hưởng đến bệnh nhân khác nhau. 

4.4.7. Mối liên quan giữa trầm cảm với bệnh nguyên của động kinh: 

Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ trầm cảm ở nhóm bệnh 

nhân động kinh triệu chứng (55%) cao hơn nhiều so với những nhóm khác: 

căn nguyên ẩn (34%). Và chúng tôi cũng tìm thấy sự liên quan giữa bệnh 
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nguyên động kinh và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh [bảng 3.31]. Những 

bệnh nhân có tổn thương thực thể ở não bộ gây nên cơn động kinh, thì 

những vùng tổn thương có thể liên quan đến hệ limbic hoặc vòng Papez, là 

nơi luân chuyển của các chất dẫn truyền thần kinh vốn là yếu tố chính chịu 

trách nhiệm điều hoà các chức năng như trí nhớ dài hạn, cảm xúc, hành vi, 

… và vì thế vòng Papez có đóng vai trò trong trầm cảm và rối loạn cảm 

xúc. Nhiều tác giả cũng thấy rằng trầm cảm thường gặp hơn ở những bệnh 

nhân động kinh có nguyên nhân, động kinh cục bộ hơn là vô căn [21], [95]. 

4.4.8. Mối liên quan giữa trầm cảm và tần số cơn: 

Một số nghiên cứu thấy rằng có sự gia tăng tần số cơn giật trước khi 

trầm cảm được phát hiện [42]. Trong nghiên cứu của Mendez và cộng sự, 

các tác giả tìm thấy rằng những bệnh nhân có trầm cảm đi kèm với động 

kinh thường có ít cơn toàn thể hoá hơn so với những bệnh nhân không có 

trầm cảm [86], những tác giả này cho rằng trầm cảm không phản ứng 

(nonreactive depression) có thể xuất hiện khi sự điều trị bằng thuốc kháng 

động kinh ngăn ngừa sự toàn thể hoá từ ổ động kinh. Tuy nhiên, những tác 

giả khác không tìm thấy sự liên quan [83], [102] và còn có những tác giả 

dẫn chứng bằng tài liệu là có sự liên quan của trầm cảm và sự gia tăng tần 

số của cơn giật. 

Một nghiên cứu gần đây của Kanitpong Phabphal và cộng sự ở Thái 

Lan cho thấy có sự liên quan rõ ràng giữa sự phát triển của trầm cảm và 

biến số tần số hoạt động của cơn giật (P=0,005) [70]. 
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Trái lại, nghiên cứu khác của Elisabete và cộng sự ở Brazil thì báo 

cáo rằng, sự liên quan giữa tần số của cơn giật và trầm cảm là không rõ 

ràng với P=8 [40]. 

Albena G, Grzyb A và cộng sự ở Ba Lan, khi nghiên cứu trên 203 

bệnh nhân động kinh, các tác giả đã lưu ý rằng có liên quan giữa tần số 

cao của cơn giật với trầm cảm trên bệnh nhân động kinh [13]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng tỉ lệ bệnh nhân bị trầm 

cảm cao nhất ở nhóm có tần suất cơn 3 cơn hoặc hơn 3 cơn trong một tháng 

(51,5%). Tuy nhiên, chúng tôi chưa tìm thấy sự liên quan giữa tần số cơn 

giật và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh với P=0,09>0,05 [bảng 3.32]. Kết 

quả này cũng tương tự như các nghiên cứu khác của Mendez và Robertson 

[86], [99], ngoài ra kết quả của chúng tôi cũng nói lên rằng những bệnh 

nhân động kinh có tần suất xuất hiện của cơn cao thì có nguy cơ trầm cảm 

cao, như ở nghiên cứu của Albena G, Grzyb A và cộng sự ở Ba Lan [13] và 

các nghiên cứu khác của Robertson MM [99]. 

4.4.9. Mối liên quan giữa trầm cảm với tiền sử trạng thái động kinh hoặc 

cơn dày: 

Trong nghiên cứu của Andrey Mazarati, Prabha Siddarth, và cộng sự 

[17] trên chuột thí nghiệm cho thấy rằng, trạng thái động kinh dẫn tới sự 

suy giảm hành vi, và sinh hoá (chất dẫn truyền thần kinh) như trong trầm 

cảm. Sự suy giảm hành vi bao gồm gia tăng thời gian bất động, khi thực 

hiện bằng test bơi bắt buộc (FST: forced swim test) điều này biểu hiện sự 

thất vọng. Giảm sự thích thú với thức ăn với test tiêu thụ saccharin, biểu 

của sự mất hứng thú. Sự giảm nồng độ 5- HT (serotonine) cả tốc độ và sự 
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phóng thích ở hải mã chứng tỏ sự rối loạn trong vận chuyển serotonine. Và 

khi các tác giả dùng Fluoxetine để điều trị thì thấy có sự cải thiện rõ rệt 

các test trên. Các tác giả kết luận trạng thái động kinh có thể gây nên trầm 

cảm trên thú vật thí nghiệm.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, những bệnh nhân với tiền sử có cơn 

dày hoặc có trạng thái động kinh có tỉ lệ bị trầm cảm cao hơn những bệnh 

nhân không có tiền sử cơn dày và trạng thái động kinh, và chúng tôi tìm 

thấy sự liên quan giữa tiền sử có cơn dày hoặc trạng thái động kinh và 

trầm cảm ở bệnh nhân động kinh [bảng 3.33]. Điều này cũng phù hợp với 

các nghiên cứu trên. 

4.4.10. Mối liên quan giữa trầm cảm và tổn thương bán cầu: 

Flor- Henry là người đầu tiên đưa ra ý kiến là có sự liên quan giữa 

phía bên ổ động kinh và trầm cảm [42]. Ông cho rằng trầm cảm ở bệnh 

nhân động kinh là có liên quan với tổn thương thuỳ thái dương phải. Tuy 

nhiên, kết luận này của ông chỉ dựa vào sự đánh giá trên 9 bệnh nhân 

gồm: 4 bệnh nhân tổn thương bên phải, 2 bệnh nhân tổn thương bên trái và 

3 bệnh nhân tổn thương cả hai bên. Từ đó, nhiều nghiên cứu chú tâm vào 

vấn đề phía bên của ổ động kinh và trầm cảm. 

Theo một số tác giả khác cũng thấy rằng một trong những yếu tố 

quyết định trầm cảm ở bệnh nhân động kinh là phía bên của bán cầu tổn 

thương [21], [99], nhất là bán cầu não trái. Tuy nhiên, không phải tất cả 

các nghiên cứu đều có kết luận như trên, Manchanda khi nghiên cứu ở các 

bệnh nhân động kinh, ông thấy rằng không có sự khác biệt rõ ràng về phía 
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tổn thương với trầm cảm trên bệnh nhân động kinh [78]. Nghiên cứu khác 

của Hermann và cộng sự, cũng cho thấy không có sự liên quan giữa bán 

cầu tổn thương và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh [56]. 

Vài nghiên cứu thấy rằng những ổ động kinh bên phải là có liên quan 

với trầm cảm ở bệnh nhân động kinh [86], và một số nhà nghiên cứu cho 

thấy rằng không có sự liên quan giữa phía bên ổ động kinh vả trầm cảm ở 

bệnh nhân động kinh [56], [78]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu chứng 

tỏ rằng trầm cảm có liên quan với ổ động kinh ở bán cầu bên trái [15], 

[30], [82], [102]. Nói chung, có những nghiên cứu cho rằng trầm cảm hoặc 

là liên quan với ổ động kinh bên trái hoặc với ổ động kinh bên phải, nhưng 

đa số nghiên cứu gợi ý rằng nguồn gốc ổ động kinh bên trái là dẫn đến 

trầm cảm [99]. Mendez và cộng sự đưa ra một số lời giải thích: (a) trầm 

cảm là thứ phát sau tổn thương khu trú ở bán cầu trái; (b) trầm cảm gây ra 

bởi sự biến đổi điện sinh lý dưới lâm sàng (subclinical electrophysiologic 

alterations) một cách liên tục; (c) trầm cảm phản ánh sự ức chế xung 

quanh ổ động kinh và sự giảm chuyển hoá cùng bên của ổ động kinh, khi 

quan sát với chụp cắt lớp phát xạ Positron (PET) [86].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ trầm cảm ở những bệnh nhân 

tổn thương bán cầu trái (48,8%) cao rõ rệt so với tổn thương bán cầu phải 

(36,4%). Tuy nhiên, khi phân tích sự liên quan giữa tổn thương bán cầu và 

trầm cảm trên bệnh nhân động kinh, thì chúng tôi chưa tìm thấy sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (P=0,31%>0,05) [bảng 3.34]. 
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4.4.11. Mối liên quan giữa trầm cảm với vị trí tổn thương (xác định bằng 

hình ảnh học: CT- Scan, MRI. 

Trong vài nghiên cứu các tác giả tìm thấy trầm cảm là thường gặp ở 

những bệnh nhân động kinh thuỳ thái dương [30],[73]. Tuy nhiên, những 

nghiên cứu khác không xác nhận trầm cảm cũng như những bệnh lý tâm 

thần khác là bệnh lý đi kèm với động kinh thuỳ thái dương [108]. Edeh và 

Toone không tìm thấy tỉ lệ trầm cảm cao ở những bệnh nhân động kinh 

thuỳ thái dương so với động kinh cục bộ không phải thuỳ thái dương [36]. 

Một nghiên cứu của Hermann và cộng sự, chỉ ra rằng rối loạn chức năng 

thuỳ trán có thể góp phần gây nên trầm cảm [56]. Bromfield và cộng sự 

xác định rằng giả thiết này bằng một báo cáo về sự giảm chuyển hoá 

đường ở thuỳ trán dưới cả hai bên bán cầu, ở những bệnh nhân động kinh 

cục bộ phức tạp bị trầm cảm [30]. Manchanda và cộng sự, đánh giá trên 30 

bệnh nhân động kinh thuỳ thái dương, 25 bệnh nhân động kinh cục bộ 

không phải thuỳ thái dương, và 19 bệnh nhân động kinh đa ổ toàn thể hoá. 

Hơn một nửa là có rối loạn tâm thần khi đánh giá theo tiêu chuẩn DSM- 

III, nhưng không có sự khác biệt rõ ràng khi so sánh trong số các ổ động 

kinh. Chỉ có 4,25% của toàn bộ nhóm nghiên cứu được chẩn đoán là có rối 

loạn khí sắc (6% với động kinh thuỳ thái dương, 4% với động kinh khu trú 

không phải thuỳ thái dương, và 0% với động kinh toàn thể hoá) [78]. 

Nghiên cứu của Elisabete và cộng sự ở Brazil, cũng cho kết là động kinh 

thuỳ thái dương không có liên quan rõ ràng với trầm cảm ở bệnh nhân 

động kinh [40]. 
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Nghiên cứu của chúng tôi, với kết quả tỉ lệ trầm cảm khá cao ở những 

bệnh nhân có tổn thương vùng trán, vùng thái dương (theo kết quả hình 

ảnh học): 15%, 14%. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân có kết quả hình ảnh 

học bình thường tỉ lệ trầm cảm cao hơn (44%), (trong số những bệnh nhân 

này có những người động kinh căn nguyên ẩn). Và chúng tôi cũng không 

tìm thấy sự liên quan giữa vị trí tổn thương và trầm cảm trên bệnh nhân 

động kinh [bảng 3.35], tương tự như nghiên cứu của Elisabete [40] và 

Manchanda [78]. 

 

4.4.12. Mối liên quan giữa nguyên nhân gây động kinh và trầm cảm trên 

bệnh nhân động kinh: 

Những nghiên cứu về hình ảnh học trên những bệnh nhân trầm cảm 

phát hiện sự liên quan của cấu trúc thái dương giữa, vùng trán- ổ mắt, và 

vùng trán giữa, cũng như những cấu trúc dưới vỏ bao gồm hạch nền, và 

các nhân đồi thị [73]. Sheline và cộng sự, trong hai nghiên cứu riêng lẻ 

trên những bệnh nhân với tiền sử trầm cảm, các tác giả thấy rằng thể tích 

của hồi hải mã của cả hai bên nhỏ hơn khi so sánh với nhóm chứng [104], 

[105]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, những bệnh nhân động kinh do 

nguyên nhân chấn thương có tỉ lệ (63,0%) cao hơn so với những trường hợp 

động kinh không do nguyên nhân chấn thương (34,5%) [bảng 3.36]. Và 

chúng tôi cũng tìm thấy sự liên quan giữa chấn thương đầu với trầm cảm 

trên bệnh nhân động kinh (với P=0,005<0,05). Điều này cũng có thể giải 
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thích là do chấn thương đầu, chấn thương sọ não có thể làm ảnh hưởng đến 

những vùng trán thái dương... liên quan đến vùng Papez, là nơi chịu trách 

nhiệm về sự thay đổi khí sắc, trầm cảm, trí nhớ dài hạn, thêm vào đó rối 

loạn chức năng ở thùy trán có thể liên quan đến sự khiếm khuyết trong 

việc vận chuyển Serotonin mà điều này có thể dẫn đến trầm cảm… chỉ có 5 

trường hợp được chẩn đoán là xơ cứng hồi hải mã (đây là nguyên nhân gây 

động kinh và trầm cảm thường được nhiều tác giả nhắc đến) [73], tuy 

nhiên, khi phân tích bằng phép thử Fisher’s exact chúng tôi không tìm thấy 

sự khác biệt của biến số này với trầm cảm [bảng 3.36]. 

 

4.4.13. Mối liên quan giữa trầm cảm với điện não đồ có sóng động kinh: 

Trong một bài viết của Renato Cocchi, tác giả đã gợi ý rằng: trường 

hợp động kinh với điện não đồ có sóng bất thường thì có nguy cơ bị trầm 

cảm nhiều hơn chưa ghi được sóng động kinh. Một nghiên cứu khác của 

Arne E. Vaaler cũng thấy rằng điện não đồ của những bệnh nhân động 

kinh có trầm cảm rất hay gặp hoạt động dạng động kinh và dạng sóng 

chậm khu trú hay lan toả [18]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, những trường hợp có sóng động kinh 

có tỉ lệ bị trầm cảm cao (46,3%), trong khi những bệnh nhân không có 

sóng động kinh chỉ có 29,2% trường hợp bị trầm cảm [bảng 3.37]. Và 

chúng tôi cũng tìm thấy sự liên quan giữa điện não đồ có sóng động kinh 

và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh. 
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4.4.14. Mối liên quan giữa thuốc điều trị và trầm cảm trên bệnh nhân 

động kinh:  

Mendez gợi ý rằng đa trị liệu có liên quan với trầm cảm ở bệnh nhân 

động kinh [85] và ông báo cáo rằng có một sự cải thiện và tập trung chú ý, 

lái xe, khí sắc và hoạt động xã hội sau khi chuyển từ đa trị liệu thành đơn 

trị liệu. 

Một nghiên mới đây của của Kanitpong Phabphal và cộng sự ở Thái 

Lan cho thấy không có sự liên quan rõ ràng giữa đơn trị liệu hoặc đa trị 

liệu với trầm cảm trên bệnh nhân động kinh [70]. 

Một số thuốc kháng động kinh liên quan đến sự thay đổi hành vi và 

trầm cảm. Phenobarbital (PB) được biết là có liên quan đến trầm cảm ở 

người trưởng thành [29], [106]. Brent và cộng sự tìm thấy một tỉ lệ cao của 

cả trầm cảm (40% so với 4%) và ý tưởng tự sát (47% so với 4%) ở thiếu 

niên và trẻ em dùng Phenobarbital (PB) so sánh với Carbamazepine (CBZ) 

[29].  

Một ít nghiên cứu cũng đã thực hiện với những thuốc chống động kinh 

mới. Vigabatrin (VGB) tỏ ra liên quan một cách rõ ràng với trầm cảm 

[101]. Trầm cảm xảy ra trong vòng vài tuần sau khi dùng thuốc hoặc gia 

tăng liều lượng. 

Ý tưởng tự sát được báo cáo với những thuốc kháng động kinh khác 

như Topiramate, zonisamide, levetiracetam, và felbamate bằng cách làm 

cho dễ phát triển những giai đoạn rối loạn khí sắc và lo âu [89]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ những bệnh nhân với đa trị liệu 

bị trầm cảm (60%) cao hơn nhiều so với những trường hợp đơn trị liệu 
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(34,5%), và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P=0,008<0,05) [bảng 

3.39]. Số loại thuốc đã dùng càng nhiều thì tỉ lệ trầm cảm càng tăng, 

chúng tôi cũng tìm thấy sự liên quan giữa số loại thuốc đã dùng và trầm 

cảm với khi dùng test Fisher’s exact với P=0.002<0,05 [bảng 3.40]. Kết 

quả này cũng tương tự như nghiên cứu của Mendez [85]. Theo chúng tôi 

thì những bệnh nhân dùng đa trị liệu là những người trước đó đã thất bại 

trong việc dùng một loại thuốc để điều trị động kinh, đó cũng là những 

trường hợp động kinh khó trị, đây là yếu tố góp phần gây nên trầm cảm. 

Ngoài ra, việc dùng nhiều loại thuốc cũng dễ gặp những phản ứng phụ gây 

trầm cảm ở một số thuốc kháng động kinh. Valproate sodium là một thuốc 

kháng động kinh có tính làm ổn định hành vi, khí sắc. Tuy nhiên trong kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi thì nó lại có liên quan đến trầm cảm trên 

bệnh nhân động kinh [bảng 3.38], điều này cũng có thể giải thích là do 

trong những trường hợp này là valproate sodium có liên quan đến sự tăng 

cường GABA là chất dẫn truyền thần kinh ức chế nên có thể gây ra trầm 

cảm. Và valproate sodium có thể dùng kết hợp với một số thuốc khác 

trong đa trị liệu hoặc được dùng ở những bệnh nhân có cơn dày, khó trị… 

(những trường hợp này là nguy cơ cao của trầm cảm trên bệnh nhân động 

kinh). 

4.4.15. Phân tích mối liên quan dựa trên mô hình hồi quy Logistic của 

trầm cảm dựa trên một số yếu tố:  

Giới tính, nhóm tuổi, bệnh nguyên động kinh, tiền sử, nguyên nhân động 

kinh, sóng động kinh, loại trị liệu, số thuốc đã dùng [bảng 3.41] 
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Kết quả phân tích hồi quy logistic cho thấy nhóm tuổi càng cao thì 

nguy cơ bị mắc trầm cảm càng cao, những trường hợp bệnh nguyên động 

kinh có triệu chứng có nguy cơ bị mắc trầm cảm cao hơn những trường hợp 

có căn nguyên ẩn. Điều này cũng tương tự đối những trường hợp có sóng 

động kinh trên EEG có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn những trường hợp 

bình thường. 

Kết quả phân tích tìm thấy mối liên quan giữa trầm cảm với các yếu 

tố như giới tính, nhóm tuổi, bệnh nguyên động kinh, tiền sử trạng thái động 

kinh, nguyên nhân chấn thương, sóng động kinh trên EEG, loại trị liệu, số 

thuốc đã dùng. Tuy nhiên, nếu ta xem xét các yếu tố trên bằng cách loại 

bỏ yếu tố nhiễu và sự tác động qua lại giữa các yếu tố này thì ta chỉ tìm 

được 3 yếu tố dự đoán có mối liên quan thực sự giữa trầm cảm đối với các 

yếu tố tuổi, bệnh nguyên động kinh, và sóng động kinh trên EEG. Đối với 

tuổi thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm tuổi càng cao thì nguy cơ bị mắc 

trầm cảm càng lớn (nhóm tuổi từ 31-45 nguy cơ bị trầm cảm gấp 2,09 lần 

và nhóm tuổi trên 45 tuổi nguy cơ mắc trầm cảm cao gấp 4,93 lần so với 

nhóm tuổi dưới 31 tuổi). Về bệnh nguyên thì động kinh có triệu chứng có 

nguy cơ bị trầm cảm gấp 2,29 lần so với những trường hợp có căn nguyên 

ẩn. Và những trường hợp có sóng động kinh có nguy cơ mắc trầm cảm gấp 

2,1 lần. 

4.5. Hạn chế của nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu là cắt ngang phù hợp để xác định một tỉ lệ bệnh 

đang lưu hành trong dân số - cụ thể là tỉ lệ trầm cảm ở bệnh nhân động 
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kinh. Tuy nhiên, nghiên cứu cắt ngang chỉ xác định các yếu tố liên quan 

ma không đánh giá chính xác nguy cơ phơi nhiễm, cùng mối quan hệ nhân 

quả trước sau. 

Một vài biến số trong nghiên cứu mang tính chất chủ quan như tình 

trạng kinh tế, tình trạng nghề nghiệp. Những biến số này khó đo lường 

chính xác được nên chúng tôi phải chấp nhận thu thập dựa trên đánh giá 

chủ quan của đối tượng nghiên cứu. 
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KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu 204 bệnh nhân động kinh tại khoa thần kinh bệnh 

viện Nhân dân 115 và bệnh viên Chợ Rẫy chúng tôi đã rút ra được những 

kết luận như sau: 

1. Về đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân động kinh điều trị nội trú, 

tỉ lệ trầm cảm và biểu hiện lâm sàng của trầm cảm:  

 Các đặc điểm lâm sàng của động kinh: 

- Trong 204 bệnh nhân nhóm tuổi ≤30 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất 

(61,8%). 

- Trong 204 bệnh nhân nam giới chiếm tỉ lệ cao hơn nữ giới 

(55,9%>44,1%). 

- Đa số bệnh nhân có loại cơn cục bộ toàn thể hoá (88,24%). 

- Đa số bệnh nhân có tần số cơn 1-3 cơn/tháng (60,8%). 

- Tỉ lệ bệnh nhân có tiền sử động kinh cơn dày hoặc trạng thái động 

kinh là 28,92%. 

- Đa số bệnh nhân nhập viện với biểu hiện cơn vận động (98,04%). 

 Tỉ lệ trầm cảm trong toàn nhóm nghiên cứu (n=204) là 

(38,2%).  

 Về các biểu hiện lâm sàng của trầm cảm thường gặp trong 

toàn nhóm nghiên cứu (theo DSM-IV) (204 bệnh nhân) là:  

- Mệt mỏi (57,4%). 

- Thiếu quyết đoán và giảm tập trung (36,8%). 

- Kích động (30,9%). 

-  Đánh giá thấp bản thân (29,9%). 
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- Khí sắc trầm cảm (27,0%). 

- Mất hứng thú (24,2%). 

- Sụt cân (16,7%). 

- Tăng cân (8,8%). 

- Mất ngủ (20,1%). 

- Ngủ nhiều (4,4%). 

- Chậm chạp (15,2%). 

- Loạn thần (4,1%). 

- Ý tưởng, hành vi tự sát(1,5%). 

2. Các yếu tố liên quan: Có mối liên quan giữa trầm cảm với giới 

tính, nhóm tuổi, bệnh nguyên động kinh, tiền sử trạng thái động 

kinh, nguyên nhân động kinh, sóng động kinh, đa trị liệu và số 

thuốc đã dùng. 
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KIẾN NGHỊ 

 

- Bệnh nhân động kinh nên được khám và sàng lọc rối loạn trầm cảm 

sớm tại các bệnh viện cũng như các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban 

đầu sau đó sẽ có hướng chuyển đến khám ở chuyên khoa phù hợp để 

giúp cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân động kinh. 

- Đối với các bệnh nhân động kinh có các dấu hiệu nghi ngờ bị trầm 

cảm, cần thực hiện các test theo những tiêu chuẩn chẩn đoán DSM- 

IV sẵn có, cũng như đánh giá độ nặng bằng bảng đánh giá trầm cảm 

Beck để chẩn đoán trầm cảm cho bệnh nhân động kinh nhằm tránh 

những nguy cơ, bất lợi ảnh hưởng đến chất lượng sống của họ (nguy 

cơ tự sát của bệnh nhân, tăng việc sử dụng thuốc). 

- Cần tiếp tục nghiên cứu với mẫu và quy mô lớn hơn để khẳng định 

các kết quả nghiên cứu đã nêu trên. 
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Phụ lục 2 

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU:  

N/C LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN  

TRẦM CẢM Ở BN ĐỘNG KINH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ. 

THẠC SĨ BÁC SĨ BẢO HÙNG. 

I. PHẦN HÀNH CHÍNH: 

  Họ tên bệnh nhân (viết tắt tên bn):  Giới tính: 1. nam: ;       2. nữ:  

 Năm sinh:                    ; Địa chỉ liên lạc: 

 Nơi ở:      1.  thành thị: ;    2. nông thôn:  ;    điện thoại liên lạc: 

 Trình độ học vấn: 1. Tiểu học: ; 2.  THCS: ; 3.  THPT:   ; 4.  đại học:        

 Tình trạng nghề nghiệp, học tập:  1. tốt: ;   2.   trung bình:  ;  3.    xấu:  

 Tình trạng hôn nhân: 1. độc thân:  ; 2. kết hôn:  ; 3. ly thân, ly dị: ; 4. góa:  

 Tình trạng kinh tế: 1. khá giả:  ; 2.  trung bình:  ;  3.  khó khăn:  

 Ngày khám:  ……  /……  /……… Số hồ sơ (số đăng ký khám bệnh):  

 Lý do đến khám:  

 

II. TIỀN SỬ: 

 Tiền sử gia đình có trầm cảm: 1. có:  ;  2.    không:  

 Chấn thương đầu    

 Viêm não     

 U não      

 TBMMN     

III. LÂM SÀNG: 

      A.   Bệnh nguyên ĐK: 1. vô căn:   ;  2.  triệu chứng:  ;  3. căn nguyên ẩn:  

 B.   Tuổi khởi bệnh:  1. < 5t ;  2. 5- 12t    ; 3.  13- 18t  ;  4.  > 18t   

 C.   Loai cơn:     1. cục bộ:    ;  2.   toàn thể: ;  3. Toàn thể hóa:  

 D.   Tần số cơn:     1.  không cơn/ tháng     3.  3-5 cơn/ tháng   

       2.  1-3 cơn/ tháng          4. Hiếm khi   

 E.   Tiền sử trạng thái động kinh hay ĐK cơn dày:     1. có:  ;  2.  không:  

 F.   Ổ động kinh:  1.  thái dương:  ; 2. trán: ; 3.  đính:  ; 4. chẩm:  

     G.   Biểu hiện cơn:  

1. vận động:    3.  thực vật:  

2. cảm giác:   4.   tâm thần:  



  

H.   Thuốc điều trị:  

1. Valproate sodium ; 2. Carbamazepine  ; 3. Pheno ; 4. Topiramat ; 

5.Gabapentine ; 6.   Lamotrigine ; 7. Ethosuximide  ;  8. Phenytoine     

9. Levetiracetam  ; 10. BZD ; 11. Oxcar  

 I. Loại trị liệu: 1. Đơn trị liệu:   ;           2. đa trị liệu:       

 J. Số loại thuốc đã dùng:     1.  một:    ;    2.  hai:        ;  3.  ba:      

 K. Cảm giác bị co lập: 1. có:  ;   2. không:    

 L. Rút khỏi xã hội:      1. có:   ;   2. không:          

 M. Những triệu chứng trầm cảm: 

Khí sắc trầm cảm: có:  ;   không:    

Mất hứng thú:        có:  ;   không:    

Sụt cân:        ; tăng cân:      ; bình thường:     

Mất ngủ:       ; ngủ nhiều:      ; bình thường:    

Kích động:       ; chậm chạp:      ; bình thường:     

Mệt mỏi: có:  ;   không:    

Đánh giá thấp bản thân: ; ý tưởng có tội:  ; h/tưởng bị tội: ;  không:     

Thiếu quyết đoán và giảm tập trung: có:  ;   không:    

Ý tưởng tự sát và hành vi tự sát:        có:  ;   không:    

Loạn thần:                                           có:  ;   không:    

 

 Những triệu chứng của giai đọan trầm cảm (Theo DSM – IV) : 

A. Khí sắc trầm cảm suốt ngày và hầu như hàng ngày do chính bệnh nhân kể 

lại (VD: cảm thấy buồn bã hoặc trống rỗng) hoặc do người xung quanh thấy 

được (VD: khóc).   

B. Giảm một cách đáng kể sự quan tâm, hài lòng và sự vui thích với tất cả hoạt 

động gần như suốt ngày và hầu như hàng ngày (được bệnh nhân kể lại hoặc 

được người khác quan sát thấy).  



C. Giảm cân hoặc tăng cân một cách đáng kể nhưng không phải do ăn kiêng 

(VD: thay đổi trọng lượng cơ thể vượt quá 5% trong vòng một tháng) hoặc ăn 

bị mất ngon miệng hay tăng ngon miệng hầu như hàng ngày.   

D. Mất ngủ hoặc ngủ nhiều xảy ra hầu như hằng ngày.   

E. Kích động  hoặc chậm chạp tâm thần vận động hầu như hằng ngày (có thể 

quan sát được bởi người xung quanh không phải hạn chế ở những cảm giác 

chủ quan thấy bồn chồn hoặc buồn bã trong lòng).  

F. Mệt mõi hoặc mất sinh lực hầu như hàng ngày.  

G. Cảm giác thấy mình vô dụng, không có giá trị hoặc tự thấy tội lỗi quá đáng, 

hoặc quá mức một cách không hợp lý (có thể hoang tưởng) hầu như hằng ngày 

(không phải đơn thuần là ân hận, tự trách mình hoặc tự thấy bản thân có lỗi khi 

mắc bệnh).   

H. Do dự, giảm năng lực tập trung và suy nghĩ, hầu như hằng ngày (có thể do bệnh 

nhân kể lại hoặc do người xung quanh thấy được).  

I. Ý nghĩ về cái chết tái diễn nhiều lần (nhưng không đơn thuần là bệnh nhân sợ 

chết), ý tưởng tự tử tái diễn nhiều lần nhưng không có kế hoạch cụ thể nào, hoặc 

có toan tính tự tử hoặc có kế hoạch cụ thể để thực hiện việc tự tử.    

 

III.CẬN LÂM SÀNG: 

 A. EEG:   1. Có sóng ĐK: ;       2. Không có sóng ĐK:   

 B. Vị trí:  1. Trán: ; 2. Thái dương: ;  3. Chẩm: ;  4. Đính: ; 5. Toàn bộ các vị 

trí:   

 C. CT- scan:   tổn thương bán cầu:  1. P:    ; 2. T: ; 3. Không xác định:     

      D. Vị trí:  1. Trán:       4. Đính:    

2. Thái dương:    5. Không xác định:   

   3. Chẩm:  ;  

 E. Hình ảnh học 1. CT: ;   2. MRI:   

 F. Nguyên nhân động kinh:    

1. Xơ cứng hồi hai mã    4. Chấn thương            



2. Dị dạng mạch máu não    5. Nguyên nhân khác      

3. Nhiễm trùng thần kinh    6. Không biết nguyên nhân    

    

 

G. Điện não đồ: 

1. Bình Thường    3. Sóng chậm          

2. Có sóng động kinh   4. Không xác định             

 

 Ngày……tháng……năm…… 

  Bác sĩ  

 

 

 

 



CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU 

 Tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm theo DSM- IV. 

Bạn hãy đọc cẩn thận tất cả các câu và hãy chọn ra một câu mô tả 

gần giống nhất tình trạng mà bạn cảm thấy . Đánh vào ô CÓ, KHÔNG. 

Hãy đừng bỏ sót đề mục nào.  

Câu 1 Khí sắc trầm cảm suốt ngày và hầu như hàng 

ngày do chính bệnh nhân kể lại (VD: cảm thấy 

buồn bã hoặc trống rỗng) hoặc do người xung 

quanh thấy được (VD: khóc).   

CÓ KHÔNG 

  

Câu 2 Giảm một cách đáng kể sự quan tâm, hài lòng 

và sự vui thích với tất cả hoạt động gần như 

suốt ngày và hầu như hàng ngày (được bệnh 

nhân kể lại hoặc được người khác quan sát 

thấy).  

  

Câu 3 Giảm cân hoặc tăng cân một cách đáng kể 

nhưng không phải do ăn kiêng (VD: thay đổi 

trọng lượng cơ thể vượt quá 5% trong vòng một 

tháng) hoặc ăn bị mất ngon miệng hay tăng 

ngon miệng hầu như hàng ngày.   

  

Câu 4 Mất ngủ hoặc ngủ nhiều xảy ra hầu như hằng 

ngày. 

  



Câu 5 Kích động  hoặc chậm chạp tâm thần vận động 

hầu như hằng ngày (có thể quan sát được bởi 

người xung quanh không phải hạn chế ở những 

cảm giác chủ quan thấy bồn chồn hoặc buồn bã 

trong lòng).  

  

Câu 6 Mệt mỏi hoặc mất sinh lực hầu như hàng ngày.    

Câu 7 Cảm giác thấy mình vô dụng, không có giá trị 

hoặc tự thấy tội lỗi quá đáng, hoặc quá mức 

một cách không hợp lý (có thể hoang tưởng) 

hầu như hằng ngày (không phải đơn thuần là ân 

hận, tự trách mình hoặc tự thấy bản thân có lỗi 

khi mắc bệnh). 

  

Câu 8 Do dự, giảm năng lực tập trung và suy nghĩ, 

hầu như hằng ngày (có thể do bệnh nhân kể lại 

hoặc do người xung quanh thấy được).  

  

Câu 9 Ý nghĩ về cái chết tái diễn nhiều lần (nhưng 

không đơn thuần là bệnh nhân sợ chết), ý tưởng tự 

tử tái diễn nhiều lần nhưng không có kế hoạch cụ 

thể nào, hoặc có toan tính tự tử hoặc có kế hoạch 

cụ thể để thực hiện việc tự tử. 

  

Câu 10 Không đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán: giai đoạn 

hỗn hợp. 

  



Câu 11 Các triệu chứng trên ảnh hưởng rõ rệt đến bệnh 

nhân trên phương diện lâm sàng hay gây giảm sút 

các mặt hoạt động chức năng quan trọng như xã 

hội, nghề nghiệp… 

  

Câu 12 Loại bỏ khả năng các hoá chất (như chất gây 

nghiện, thuốc men) hay bệnh lý đa khoa gây ra 

các triệu chứng trên. 

  

Câu 13 Loại bỏ chẩn đoán đau buồn do tang tóc.   

Có năm (hoặc hơn) những triệu chứng trên, hiện diện trong hai tuần, và 

có biểu hiện thay đổi chức năng trước đó; trong đó có ít nhất một trong hai 

triệu chứng (1) hoặc (2): 

 

 Đánh giá mức độ trầm cảm bằng bảng đánh giá mức độ trầm cảm 

BECK. 

Bạn hãy đọc cẩn thận tất cả các câu và hãy chọn ra một câu mô tả 

gần giống nhất tình trạng mà bạn cảm thấy  trong 1 tuần trở lại đây, kể 

cả hôm nay. Khoanh tròn vào con số trước câu phát biểu mà bạn đã chọn. 

Hãy đừng bỏ sót đề mục nào.  

Câu 1 

 

0: Tôi khôngcảm thấy buồn. 

1: Tôi cảm thấy chán hoặc buồn. 

2: Tôi luôn luôn chán hoặc buồn. 



2: Tôi buồn và bất hạnh đến mức hoàn toàn đau khổ. 

3: Tôi buồn và khổ sở đến mức không thể chịu được. 

Câu 2 0: Tôi hoàn toàn không bi quan và nản lòng về tương lai. 

1: Tôi cảm thấy nản lòng về tương lai. 

2: Tôi không có gì mong đợi một cách vui thích. 

2: Toi tôi cảm tháy sẽ không bao giờ khắc phục được những điều phiền 

muộn. 

3: Tôi cảm thấy tương lai tuyệt vọng và không thể cải thiện được. 

Câu 3 0: Tôi không cảm thấy như bị thất bại. 

1: Tôi thấy mình thất bại hơn người bình thường. 

2: Tôi cảm thấy đã hoàn thành rất ít điều có giá trị. 

2: Nhìn lại cuộc đời, tôi thấy mình đã có quá nhiều thất bại. 

3: Nhìn lại cuộc đời, tất cả những điều tôi có thể  thấy chỉ là một loại 

thất bại. 

3: Tôi tự cảm thấy hoàn toàn thất bại trong vai trò của tôi (bố, mẹ, 

chồng, vợ…). 

Câu 4 0: Tôi hoàn toàn không bất mãn. 

1: Tôi luôn luôn cảm thấy buồn. 

1: Tôi không thích thú những gì tôi vẫn ưa trước đây. 

2: Tôi không thoã mãn về bất cứ cái gì nữa. 

3: Tôi không hài lòng với mọi cái. 



Câu 5 0: Tôi hoàn toàn không cảm thấy có tội. 

1: Phần lớn thời gian tôi cảm thấy mình tồi hoặc không xứng đáng. 

2: Tôi cảm thấy hoàn toàn có tội. 

2: Giờ đây, tôi luôn cảm thấy trên thực tế là mình tồi hoặc không xứng 

đáng 

3: Tôi cảm  thấy rằng tôi rất tồi hoặc vô dụng. 

Câu 6 0: Tôi không cảm thấy mình bị trừng phạt. 

1: Tôi cảm thấy một cái gì xấu có thể đến với tôi. 

2: Tôi cảm thấy mình bị trừng phạt hay sẽ bị trừng phạt. 

2: Tôi cảm thấy đang bị trừng phạt. 

3: tôi muốn bị trừng phạt 

Câu 7 0: Tôi không cảm thấy thất vọng với bản thân. 

1: Tôi thất vọng với bản thân. 

1: Tôi không thích bản thân. 

2: Tôi ghê tởm bản thân. 

3: Tôi căm thù bản thân. 

Câu 8 0: Tôi không tự cảm thấy xấu hơn bất kể ai. 

1: Tôi tự chê mình yếu đuối và những lỗi lầm của bản thân. 

2: Tôi khiển trách mình vì những lỗi lầm của bản thân 

3: Tôi khiển trách mình về mọi điều xấu xảy đến. 



Câu 9 0: Tôi không có bất kỳ ý nghĩ gì làm tổn hại bản thân 

1 : Tôi có những ý nghĩ làm tổn hại bản thân nhưng tôi thường không 

thực hiện chúng. 

2 : Tôi cảm thấy giá mà tôi chết thì tốt hơn. 

2 : Tôi cảm thấy gia đình tôi sẽ tốt hơn nếu tôi chết. 

2 : Tôi có dự định rõ ràng để tự sát. 

3 : Tôi tự sát nếu tôi có thể. 

Câu 10 
0 : Tôi không khóc nhiều hơn thường lệ môt chút nào. 

1 :  Hiện nay tôi khóc nhiều hơn trước kia. 

2 : Hiện nay tôi luôn luôn khóc, tôi không thể dừng được. 

3 : Trước đây thường thường vẫn khóc được, nhưng hiện tại tôi không 

thể khóc được chút nào dù tôi muốn khóc. 

Câu 11 
0 :  Hiện nay tôi không dễ bị kích thích hơn trước. 

1 : Tôi bực mình hoặc phát cáu dễ dàng hơn trước. 

2 : Tôi luôn luôn cảm thấy dễ phát cáu. 

3 : Tôi không cáu một chút nào về những việc mà trước kia thường 

làm tôi phát cáu. 

Câu 12 
: 0 : Tôi không mất sự quan tâm đến người khác. 

1 : Hiện nay tôi ít quan tâm đến người khác hơn trước. 

2 : Tôi đã mất rất nhiều sự quan tâm đến người khác và ít có cảm tình 

với họ. 

3 : Tôi hoàn toàn không còn quan tâm đến người khác và không cần 

đến họ chút nào. 

Câu 13 
0 : Tôi quyết định cũng tốt như trước. 

1 : Hiện nay tôi ít tin chắc vào vản thân và cố gắng trì hoàn việc 

quyết định. 

2 : Không có sự giúp đỡ, tôi không thể quyết định gì được nữa. 

3 : Tôi không thể quyết định một chút nào nữa. 

Câu 14 
0 : Tôi không cảm thấy tôi xấu hơn trước chút nào. 

1 : Tôi buồn phiền rằng trông tôi già và không hấp dẫn. 

2 : Tôi cảm thấy có những thay đổi cố định trong diện mạo làm cho 

tôi có vẻ không hấp dẫn. 

3 : Tôi cảm thấy tôi có vẻ xấu xí hoặc ghê tởm. 

Câu 15 
0 : Tôi có thể làm việc tốt như trước. 

1 :  Tôi phải đặc biệt cố gắng để có thể bắt đầu vào làm việc gì đó. 



1 : Tôi không làm việc tốt như trước. 

2 : Tôi phải cố gắng hết sức để làm một việc gì. 

3 : Tôi hoàn toàn không thể làm được một việc gì cả. 

Câu 16 
0 : Tôi có thể ngủ tốt như trước. 

1 : Tôi ngủ dậy buổi sáng mệt hơn trước.  

2 : Tôi thức dậy một hai giờ sớm hơn trước và thấy khó ngủ lại.  

3 : Hàng ngày tôi dậy sớm và không thể ngủ hơn năm tiếng. 

Câu 17 
0 : Tôi không mệt hơn trước một chút nào. 

1 : Tôi dễ mệt hơn trước. 

2 : Làm bất cứ việc gì tôi cũng mệt. 

3 : Làm bất cứ việc gì tôi cũng quá mệt. 

Câu 18 
0 : Sự ngon miệng của tôi không kém hơn trước.  

1 : Sự ngon miệng của tôi không tốt hơn trước.  

2 : Hiện nay sự ngon miệng của tôi kém rất nhiều.  

3 : Tôi không còn một chút nào ngon miệng.  

Câu 19 
0 :  Gần đây tôi không sút cân chút nào. 

1 : Tôi bị sút cân trên hai ký. 

2 : Tôi bị sút cân trên bốn ký. 

3 : Tôi bị sút cân trên sáu ký. 

Câu 20 
0 : Tôi không lo lắng về sức khỏe hơn trước. 

1 : Tôi lo lắng về những đau đớn hoặc khó chịu ở dạ dày hoặc táo 

bón và những cảm giác của cơ thể. 

2 : Tôi quá lo lắng về những điều tôi cảm thấy đến nỗi tôi rất khó suy 

nghĩ gì thêm nữa. 

3 : Tôi hoàn toàn bị thu hút vào những cảm giác của tôi. 

Câu 21 
: 0 : Tôi không thấy gần đây có những thay đổi trong thích thú tình 

dục. 

1 : Tôi ít thích thú tình dục hơn trước. 

2 : Hiện nay tôi quá ít thích thú tình dục.  

3 : Tôi hoàn toàn mất thích thú tình dục. 

 

  



Cách chấm điểm: 

Tổng số điểm Mức độ rối loạn trầm cảm 

<14 

14-19 

20-28 

29-63 

Không trầm cảm  

Trầm cảm nhẹ 

Trầm cảm trung bình 

Trầm cảm nặng 

=> MỨC ĐỘ RỐI LOẠN TRẦM CẢM:…………………………………………………………………. 

 



Phụ lục 3 

PHIẾU ĐỒNG THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………… 

Năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….. 

Sau khi được bác sĩ giải thích, tôi đã hiểu về mục đích đề tài nghiên 

cứu và lợi ích của việc chẩn đoán rối loạn trầm cảm bằng tiêu chuẩn chẩn 

đoán DSM-IV. Tôi hiểu rằng việc chẩn đoán rối loạn trầm cảm có liên quan 

với hiệu quả điều trị hổ trợ động kinh. 

Tôi biết rằng sự tham gia của tôi là hoàn toàn tự nguyện và tôi có thể 

rút lui bất cứ lúc nào mà tôi không càn nêu lý do. Tôi biết rõ việc rút lui hay 

tham dự không ảnh hưởng gì đến chăm sóc y tế hay trách nhiệm pháp lý. 

Tôi hiểu rằng hồ sơ của tôi được những cá nhân có trách nhiệm liên 

quan đến việc tham gia nghiên cứu của tôi xem xét. Tôi đồng ý cho những 

cá nhân đó truy cập những ghi chép trong hồ sơ bệnh án của tôi. 

Tôi đồng ý tình nguyện tham gia vào nghiên cứu này. 

Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn và không khiếu nại về sau. 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…..tháng……năm…….. 

      Họ tên 

     (Ký và ghi rõ họ tên) 
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